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Lời giới thiệu 

Lý thuyết xác suất và toán học thống kê nói chung và lý thuyết các hàm ngẫu nhiên nói 

riêng là công cụ toán học quan trọng được sử dụng rất rộng rãi và hiệu quả trong các khoa 

học khí tượng, thủy văn và hải dương học. 

Trong chương trình đào tạo chuyên ngành khí tượng, thủy văn và hải dương học việc 

ứng dụng các phương pháp thống kê và lý thuyết các quá trình ngẫu nhiên có mặt trong 

nhiều môn học và thể hiện dưới những hình thức khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay ở nước 

ta chưa có một tài liệu giảng dạy dùng chuyên cho ngành khí tượng thủy văn, trong đó những 

cơ sở của lý thuyết xác suất, toán học thống kê được trình bày đầy đủ, hệ thống nhưng dễ 

hiểu đối với trình độ toán tương ứng của những sinh viên nhóm ngành này. 

Cuốn “Cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí tượng thủy văn” của §. I. 

Kazakevits, người đã từng giảng dạy toán học cao cấp và lý thuyết xác suất thống kê nhiều 

năm tại Trường đại học khí tượng thủy văn Lêningrat, tỏ ra đáp ứng tốt nhất những yêu cầu 

trên đây. Ngoài ra, tác giả cuốn giáo trình này cũng am hiểu và có công tổng quan những ứng 

dụng công cụ của lý thuyết hàm ngẫu nhiên trong nghiên cứu khí tượng, thủy văn, hải dương 

học, chỉ ra trong những vấn đề nào và khi nào những phương pháp này áp dụng sẽ hợp lý và 

hiệu quả, những đặc thù khi thao tác với những dữ liệu khí tượng thủy văn trong khi tính 

toán... Như vậy cuốn sách vừa có tính chất giáo khoa vừa là một chuyên khảo rất có ích 

không những cho sinh viên trong học tập mà còn là tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sinh 

và những người nghiên cứu. Hội đồng khoa học của Khoa Khí tượng thủy văn và hải dương 

học quyết định dịch nguyên bản cuốn sách này làm giáo trình giảng dạy môn học “Lý thuyết 

các quá trình ngẫu nhiên” của chuyên ngành này trong Trường đại học khoa học tự nhiên. 

Bản dịch chắc chắn sẽ còn những thiếu sót liên quan đến dịch thuật và in ấn. Rất mong 

được các thầy giáo và bạn đọc góp ý. 

                                                                                                 

                                                                                                       Những người dịch 
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Lời  nói  đầu 

Trong hai chục năm gần đây người ta thấy rằng các công cụ toán học về lý thuyết 

hàm ngẫu nhiên được sử dụng rộng rãi trong khí tượng học và thuỷ văn học. Cơ sở của điều 

này là ý tưởng xem xét các giá trị tức thời ghi được của các quá trình và các trường không 

gian khí tượng thuỷ văn như những thể hiện riêng biệt của một quá trình ngẫu nhiên hay 

một trường ngẫu nhiên nào đó. Cách tiếp cận như vậy cho phép không cần xét những đặc 

điểm của các  giá trị tức thời riêng rẽ của trường khí tượng thuỷ văn với mối phụ thuộc vào 

toạ độ không gian và biến trình thời gian rất phức tạp và không rõ nét và chuyển sang 

nghiên cứu một số tính chất trung bình của tập hợp thống kê các thể hiện ứng với một tập 

các điều kiện bên ngoài cụ thể nào đó.  

Quan điểm lý thuyết xác suất nghiên cứu các hiện tượng trong khí tượng và thuỷ 

văn học có sử dụng công cụ lý thuyết hàm ngẫu nhiên tỏ ra rất hiệu quả trong các lĩnh 

vực: lý thuyết rối, khi xây dựng các phương pháp dự báo thời tiết hạn dài, phân tích 

khách quan các trường khí tượng, đánh giá tính đại diện của số liệu quan trắc, độ chính 

xác của các dụng cụ đo, giải quyết các vấn đề hợp lý hoá sự phân bố mạng lưới trạm khí 

tượng, xây dựng các phương pháp dự báo dòng chảy sông và các đặc trưng khí tượng thuỷ 

văn, cũng như trong nhiều vấn đề khác. 

Đóng góp to lớn vào hướng này là các công trình đặt nền móng của A.N. Kolmogorov 

cũng như các kết quả nghiên cứu của A.M. Obukhov, A.S. Monin, A.M. Iaglom, M.I. Iuđin, 

L.S. Gan®in, N.A. Bagrov, O.A. §roz®ov, E.P. Borisenkov, N.A. Kartvelishvili, I.M. 

Alekhin và các nhà khoa học khí tượng thuỷ văn hàng đầu của nước ta. 

Từ đó dẫn đến phải mở rộng giáo trình lý thuyết xác suất trong các trường khí 

tượng thuỷ văn và đưa ra những khoá chuyên đề về cơ sở lý thuyết các hàm ngẫu nhiên 

và điều này được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1961 tại Trường khí tượng thuỷ văn 

Leningrat. 

Cuốn sách này được viết trên cơ sở giáo trình về lý thuyết hàm ngẫu nhiên mà tác 

giả đã giảng dạy trong nhiều năm cho sinh viên chuyên ngành dự báo thời tiết bằng 

phương pháp số trị của Trường khí tượng thuỷ văn Leningrat, và là giáo trình học tập 

cho sinh viên và nghiên cứu sinh các trường đại học khí tượng thuỷ văn và các khoa 

tương ứng trong các trường đại học tổng hợp cũng như cho rộng rãi các chuyên gia khí 

tượng thuỷ văn. Cuốn sách cũng có thể được sử dụng như là tài liệu học tập cho sinh viên 

và kỹ sư các chuyên ngành khác quan tâm đến lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng 

của nó. 

Lý do biên soạn một cuốn sách như vậy xuất phát từ chỗ hiện nay chưa có các tài liệu 

giáo khoa về lý thuyết hàm ngẫu nhiên đáp ứng một cách đầy đủ nhu cầu của các chuyên 

gia và sinh viên ngành khí tượng thuỷ văn. Hơn nữa, sự thâm nhập ngày càng tăng của lý 

thuyết hàm ngẫu nhiên vào khí tượng học và thuỷ văn học đòi hỏi các chuyên gia khí 

tượng, thuỷ văn phải nhanh chóng và chủ động chiếm lĩnh nó. 

Lý thuyết các hàm ngẫu nhiên, một bộ phận của lý thuyết xác suất, đã phát triển 

nhanh chóng trong mấy thập niên gần đây và được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều 

lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Trước hết phải kể đến các ứng dụng của lý thuyết hàm 

ngẫu nhiên trong kỹ thuật vô tuyến, đặc biệt trong lý thuyết điều khiển tự động mà các 

nhu cầu của chúng, đến lượt mình, lại thúc đẩy sự phát triển của chính lý thuyết này. Sự 

ứng dụng rộng rãi của lý thuyết hàm ngẫu nhiên trong khí tượng thuỷ văn muộn hơn 
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một chút. Do đó hiện nay có hai loại giáo trình về lý thuyết hàm ngẫu nhiên. 

Tài liệu loại thứ nhất trình bày chặt chẽ lý thuyết quá trình xác suất dựa trên nền 

toán học ở trình độ cao (thí dụ như J. Dub "Các quá trình xác suất", I. A. Rozanov "Các 

quá trình ngẫu nhiên dừng"). Những cuốn sách này dùng cho các chuyên gia về toán nên 

rất khó đối với sinh viên các trường khí tượng thuỷ văn cũng như đối với các kỹ sư chưa 

được trang bị toán học đầy đủ. Loại thứ hai là các chuyên khảo và sách giáo khoa trong 

đó trình bày cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên tương ứng với nhu cầu của lý thuyết điều 

khiển tự động và kỹ thuật vô tuyến. Việc sử dụng các sách loại này đối với các chuyên gia 

khí tượng thuỷ văn bị khó khăn vì trong đó lý thuyết hàm ngẫu nhiên và các phương 

pháp của lý thuyết điều khiển tự động hay kỹ thuật vô tuyến gắn chặt với nhau, khó tách 

biệt ra được. Ngoài ra, ở đây chưa phản ánh được những khía cạnh hết sức quan trọng 

khi ứng dụng lý thuyết này vào khí tượng thuỷ văn học. 

Cuốn sách này nhằm những độc giả với kiến thức toán được trang bị ở mức giáo 

trình toán cao cấp dành các trường đại học chuyên ngành khí tượng thuỷ văn. Trong khi 

trình bày, nếu buộc phải dùng đến những phương pháp và khái niệm ít quen thuộc, thì 

chúng sẽ được diễn giải một cách ngắn gọn (ví dụ, một số dẫn liệu từ lý thuyết các 

phương trình tích phân, một vài khái niệm của đại số tuyến tính, hàm đelta v.v...). 

Vì một số chuyên gia khí tượng thuỷ văn chưa có đủ kiến thức về lý thuyết xác 

suất, trong chương 1 sẽ khái quát những một số kiến thức cơ bản từ lý thuyết xác suất 

mà sau này dùng đến khi trình bày lý thuyết hàm ngẫu nhiên. Việc trình bày chi tiết các 

vấn đề này đã có trong các sách giáo khoa về lý thuyết xác suất, chẳng hạn trong cuốn 

giáo trình nổi tiếng của E.S. Ventxel [4]. Độc giả nào đã quen với lý thuyết xác suất có 

thể bỏ qua chương này. 

Nội dung trình bày trong sách không nhằm bao quát đầy đủ lý thuyết hàm ngẫu 

nhiên, mà chủ yếu chỉ xét những khía cạnh nào của lý thuyết có ứng dụng rộng rãi trong 

khí tượng thuỷ văn học. Ngoài ra, tác giả chủ yếu tập trung trình bày sao cho đơn giản 

và dễ hiểu, không bị gò bó bởi yêu cầu về sự chặt chẽ toàn diện về mặt toán học. 

Cuốn sách gồm hai phần. Phần thứ nhất trình bày cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên, 

trong đó bên cạnh việc xét các quá trình ngẫu nhiên một chiều, đã chú ý nhiều đến các 

trường ngẫu nhiên không gian. Phần thứ hai xét một số bài toán khí tượng, thuỷ văn 

được giải bằng các phương pháp của lý thuyết hàm ngẫu nhiên. Tuy nhiên hoàn toàn 

không đặt ra mục tiêu tổng quan hệ thống tất cả những công trình nghiên cứu giải đã 

quyết các bài toán khí tượng thuỷ văn bằng phương pháp lý thuyết hàm ngẫu nhiên. 

Những tổng quan như vậy về ứng dụng lý thuyết hàm ngẫu nhiên trong khí tượng thuỷ 

văn có thể tìm thấy trong nhiều công trình của các tác giả trong và ngoài nước [5,18,20, 

14,45,9,57...]. 

Trong cuốn sách này chỉ lựa chọn một số bài toán khí tượng và thuỷ văn tiêu biểu 

cho phép minh hoạ sự ứng dụng các phương pháp cơ bản của lý thuyết hàm ngẫu nhiên 

đã trình bày trong phần đầu của cuốn sách. Và ở đây tập trung chủ yếu vào các vấn đề 

phương pháp luận. 

Tác giả hy vọng cuốn sách sẽ giúp đông đảo các nhà khí tượng thuỷ văn lĩnh hội 

những ý tưởng và phương pháp cơ bản của lý thuyết các hàm ngẫu nhiên và ứng dụng 

chúng vào thực tiễn của khí tượng thủy văn học. 

Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới N.A. Bagrov, O.A. Đrozđov và M.I. Iuđin đã có 

những góp ý quý giá về nội dung và cấu trúc cuốn sách. Tác giả đặc biệt cảm ơn L.S. 

Ganđin đã đọc toàn văn bản thảo và nêu ra nhiều nhận xét giúp tác giả lưu ý khi chuẩn 

bị xuất bản. 
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Phần 1 - Cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên 
 

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất  

1.1. Đại lượng ngẫu nhiên và luật phân bố 

Đại lượng ngẫu nhiên là đại lượng mà khi tiến hành một loạt phép thử trong cùng 

một điều kiện như nhau có thể mỗi lần nhận được giá trị này hoặc giá trị khác hoàn toàn 

không biết trước được. 

Người ta chia đại lượng ngẫu nhiên thành hai dạng là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc 

và đại lượng ngẫu nhiên liên tục. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc là đại lượng ngẫu nhiên 

mà mọi giá trị có thể của nó có thể liệt kê ra được, tức là có thể đánh số thứ tự bằng tập 

số tự nhiên. Còn đại lượng ngẫu nhiên liên tục là đại lượng ngẫu nhiên mà mọi giá trị có 

thể của nó phủ đầy một đoạn của trục số, và do đó không thể đánh số được. 

Ví dụ về đại lượng ngẫu nhiên rời rạc là số điểm khi gieo con xúc xắc. Đại lượng 

ngẫu nhiên này với mỗi lần thí nghiệm có thể nhận một trong sáu giá trị: 1, 2, 3, 4, 5 

hoặc 6.  

Đại lượng ngẫu nhiên sẽ được xem là rời rạc nếu nó có thể nhận hoặc chỉ các số 

nguyên, hoặc chỉ các số hữu tỷ. Khi đó tập các giá trị có thể của đại lượng ngẫu nhiên là 

vô hạn. 

Đại lượng ngẫu nhiên liên tục là đại lượng ngẫu nhiên mà trong kết quả thí nghiệm 

có thể nhận bất kỳ giá trị số thực nào trên một khoảng hoặc một vài khoảng nào đó. Ví 

dụ nhiệt độ không khí, áp suất không khí hoặc độ lệch của chúng so với trung bình chuẩn 

nhiều năm, các thành phần của vectơ vận tốc gió có thể coi là đại lượng ngẫu nhiên liên 

tục. 

Sai số của các dụng cụ đo có thể xem là đại lượng ngẫu nhiên. Thông thường, các 

sai số này sẽ là đại lượng ngẫu nhiên dạng liên tục. Ta qui ước ký hiệu các đại lượng 

ngẫu nhiên bằng các chữ hoa: A, B, C, X, Y... còn các giá trị có thể của chúng là các chữ 

in thường tương ứng: a, b, c, x, y... 

Giả sử đại lượng ngẫu nhiên rời rạc X có thể nhận các giá trị x1, x2,..., xn với xác 

suất p1, p2,..., pn. 

Khi đã liệt kê được mọi giá trị mà đại lượng ngẫu nhiên có thể có và cho trước xác 

suất mà mỗi giá trị của nó nhận, ta hoàn toàn xác định được đại lượng ngẫu nhiên đó. 

Hệ thức xác lập mối liên hệ giữa các giá trị có thể của đại lượng ngẫu nhiên và xác 

suất tương ứng của chúng gọi là luật phân bố của đại lượng ngẫu nhiên. 

Đối với đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, luật phân bố có thể cho dưới dạng bảng mà 

một hàng là các giá trị có thể có của đại lượng ngẫu nhiên xi, và một hàng khác là xác 

suất tương ứng pi. 
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x1x2x3...xn 

p1p2p3...pn 

Khi đó số lượng các giá trị có thể của đại lượng ngẫu nhiên có thể là hữu hạn hoặc 

vô hạn, còn tổng các xác suất ở hàng thứ hai của bảng, giống như tổng các xác suất của 

nhóm đầy đủ các sự kiện xung khắc, bằng 1. 

pi = 1. 

Đối với đại lượng ngẫu nhiên liên tục không thể lập bảng tương tự như vậy, vì 

không thể liệt kê được các giá trị của nó. Ngoài ra, như chúng ta có thể thấy sau này, xác 

suất để cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục nhận một giá trị cụ thể bằng không, mặc dù 

khi đó xác suất mà nó nhận một giá trị bất kỳ trong khoảng vô cùng bé xung quanh giá 

trị đó khác không. 

Để đặc trưng đầy đủ cho đại lượng ngẫu nhiên, cả loại rời rạc lẫn loại liên tục, 

người ta sử dụng luật phân bố tích phân, cũng còn gọi là hàm phân bố. 

Luật phân bố tích phân F(x) của đại lượng ngẫu nhiên X được định nghĩa là xác 

suất để cho đại lượng ngẫu nhiên X nhận giá trị nhỏ hơn một số x nào đó: 

F(x) = P(X<x),                                                   (1.1.1) 

ở đây P(X<x) là ký hiệu xác suất của sự kiện X<x. 

Nếu xem đại lượng ngẫu nhiên X như là vị trí của điểm trên trục số, thì giá trị của 

hàm F(x) có nghĩa là xác suất để điểm này nằm bên trái điểm x. Sự lý giải hình học như 

vậy làm rõ các tính chất sau đây của hàm phân bố: 

1) F(x) là hàm không giảm theo đối số, có nghĩa với x2>x1 thì F(x2)≥F(x1); 

2) F(−∞) = 0 như là xác suất của sự kiện bất khả; 

3) F(+∞) = 1 như là xác suất của sự kiện tất yếu. 

Đối với đại lượng ngẫu nhiên rời rạc giá trị hàm phân bố F(x) là tổng xác suất pi của 

mọi giá trị có thể xi nhỏ hơn x, tức là: 

F x P X xi
x xi

( ) ( )= =
<
                                              (1.1.2) 

 

Hình 1.1 

0 α β
x

F(x)

 

Hình 1.2 

Từ đó thấy rằng, đồ thị hàm phân bố của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc là đường bậc 

thang có các điểm gián đoạn tại xi, và giá trị đột biến ở các điểm đó bằng pi = P(X=xi). 

Trên hình 1.1 dẫn đồ thị hàm phân bố đại lượng ngẫu nhiên là số điểm xuất hiện 

khi gieo con xúc xắc. Trong trường hợp này mỗi một giá trị trong số các giá trị từ 1 đến 6 
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tương ứng với cùng xác suất p=1/6. 

Đồ thị hàm phân bố đại lượng ngẫu nhiên liên tục mà các giá trị có thể của nó lấp 

đầy một khoảng [a, b] nào đó thường là một đường cong liên tục tăng từ 0 đến 1 (hình 

1.2). 

Tuy nhiên, có thể đưa ra những ví dụ về đại lượng ngẫu nhiên mà giá trị có thể của 

nó lấp đầy hoàn toàn một khoảng nào đó, nhưng đồ thị hàm phân bố lại có điểm gián 

đoạn. Đại lượng ngẫu nhiên như vậy gọi là đại lượng ngẫu nhiên dạng hỗn hợp. Đại 

lượng ngẫu nhiên dạng hỗn hợp trên thực tế hiếm khi gặp. 

Sau này ta sẽ gọi đại lượng ngẫu nhiên mà hàm phân bố của nó liên tục và khả vi 

là đại lượng ngẫu nhiên liên tục. 

Khi đã biết hàm phân bố có thể xác định được xác suất để đại lượng ngẫu nhiên 

nhận giá trị trong khoảng cho trước. 

Ta hãy xác định xác suất P(a ≤ X <b) là xác suất mà đại lượng ngẫu nhiên X nhận 

giá trị lớn hơn hoặc bằng a và nhỏ hơn b. 

Xác suất P(X<b) để cho đại lượng ngẫu nhiên nhận giá trị nhỏ hơn b có thể coi như 

tổng xác suất của hai sự kiện xung khắc 

P(X<b) = P(X<a) + P(a ≤ X <b).                                    (1.1.3 

Từ đó: 

P(a ≤ X ≤b) = P(X<b) − P(X<a) = F(b) − F(a).                        (1.1.4) 

Như vậy, xác suất mà đại lượng ngẫu nhiên nhận giá trị trong khoảng cho trước, 

hoặc như người ta thường nói là đại lượng ngẫu nhiên rơi vào khoảng cho trước, bằng số 

gia hàm phân bố trên khoảng đó. 

Bây giờ ta xét đại lượng ngẫu nhiên liên tục X và thu hẹp khoảng, cho b tiến đến a. 

Khi đó do tính liên tục của hàm phân bố, F(b) sẽ tiến đến F(a). Như vậy, khi lấy giới hạn 

đẳng thức (1.1.4) vế trái cho xác suất đại lượng ngẫu nhiên X nhận giá trị a, còn vế phải 

dần đến 0. Rõ ràng, đối với đại lượng ngẫu nhiên liên tục xác suất nhận một giá trị cụ thể 

bất kỳ nào đó bằng 0. 

Đối với đại lượng ngẫu nhiên liên tục có thể viết công thức (1.1.4) để tính xác suất 

rơi vào một khoảng của đại lượng ngẫu nhiên dưới dạng 

P(a < X <b) = F(a) − F(b)                                        (1.1.5) 

Đối với đại lượng ngẫu nhiên liên tục, hàm phân bố của nó liên tục và khả vi, nên 

có thể sử dụng đạo hàm của hàm phân bố với tư cách là luật phân bố, được ký hiệu bằng 

f(x) 

x

)x(F)xx(F
lim)x('F)x(f

0x Δ
−Δ+==

→Δ
                           (1.1.6) 

và gọi được là luật phân bố vi phân hay là mật độ phân bố. 

Mật độ phân bố là đạo hàm của hàm không giảm F(x) nên nó là hàm không âm, tức 

là f(x) ≥ 0 với mọi x. 

Biểu diễn hàm phân bố F(x) qua mật độ phân bố f(x) rồi lấy tích phân đẳng thức 

(1.1.6) trong khoảng từ −∞ đến x, ta nhận được 
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∞−

x

dx)x(f  = F(x) − F(−∞)                                      (1.1.7) 

Vì F(−∞)= 0, nên: 


∞−

=
x

dx)x(f)x(F                                             (1.1.8) 

Từ các công thức (1.1.6) và (1.1.8) ta thấy rằng hàm phân bố và mật độ phân bố 

biểu diễn được qua nhau và do đó đối với đại lượng ngẫu nhiên liên tục chỉ cần một trong 

hai hàm phân bố hoặc hàm mật độ là đủ để đặc trưng cho nó. 

Ta hãy biểu diễn xác suất rơi của đại lượng ngẫu nhiên vào khoảng cho trước (a,b) 

qua mật độ phân bố. 

Sử dụng (1.1.5) và (1.1.8), ta được: 

  
∞− ∞−

=−=−=<<
b a b

a

dx)x(fdx)x(fdx)x(f)a(F)b(F)bXa(P .         (1.1.9) 

Từ đó thấy rằng, xác suất rơi của đại lượng ngẫu nhiên trong khoảng (a,b) cho trước 

bằng diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm f(x) (được gọi là đường cong phân 

bố), trục 0x và các đường thẳng x=a, x=b (hình 1.3). 

Giả sử trong (1.1.9) đặt a = −∞ và b = +∞, ta nhận được: 


∞

∞−
==+∞<<−∞ dx)x(f1)X(P ,                             (1.1.10) 

tức là tổng diện tích nằm dưới đường cong phân bố bằng 1. 

 

Hình 1.3 

Để tích phân xác định trong (1.1.10) hội tụ, điều kiện cần là 

lim
x→−∞

f(x) = 0 

và lim
x→+∞

f(x) = 0, có nghĩa là trong trường hợp đại lượng ngẫu nhiên X có thể nhận các 

giá trị trong khoảng vô hạn thì trục 0x phải là tiệm cận của đường cong phân bố về cả hai 

hướng. 
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Ta lấy một điểm x tuỳ ý và một đoạn phần tử dx kế cận nó (xem hình 1.3). Đại 

lượng f(x)dx gọi là xác suất phần tử, với độ chính xác đến vô cùng bé bậc cao hơn, nó xác 

định xác suất rơi của đại lượng ngẫu nhiên trên đoạn phần tử đó. 

1.2. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên  

Luật phân bố của đại lượng ngẫu nhiên là đặc trưng đầy đủ nhất của nó. Tuy 

nhiên, không phải lúc nào cũng có thể xác định được luật phân bố,  thông thường người 

ta chỉ sử dụng một số đặc trưng số biểu thị những nét cơ bản của đường cong phân bố của 

đại lượng ngẫu nhiên. Đó là các mômen phân bố với bậc khác nhau. 

Mômen gốc bậc k mk[X] của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc X là tổng dạng: 

i
i

k
ik px]X[m =                                                  (1.2.1) 

với xi là các giá trị có thể của đại lượng ngẫu nhiên, còn pi là xác suất tương ứng của 

chúng. 

Đối với đại lượng ngẫu nhiên liên tục phép lấy tổng theo các giá trị rời rạc xi được 

thay bằng phép lấy tích phân theo toàn bộ các giá trị của đối số liên tục x. Khi đó xác 

suất pi được thay bằng xác suất phần tử f(x)dx. 

Như vậy, đối với đại lượng ngẫu nhiên liên tục: 

dx)x(fx]X[m k
k 

∞

∞−
=                                           (1.2.2) 

Mômen gốc bậc nhất m1[X] là kỳ vọng toán học của đại lượng ngẫu nhiên X và được 

ký hiệu là M[X] hoặc mx. 

Đối với đại lượng ngẫu nhiên rời rạc: 

i
i

ipx]X[M =                                                 (1.2.3) 

Đối với đại lượng ngẫu nhiên liên tục: 

dx)x(fx]X[M 
∞

∞−
=                                              (1.2.4) 

Mômen gốc bậc k là kỳ vọng toán học của đại lượng ngẫu nhiên luỹ thừa k, tức là: 

mk[X] = M[Xk]                                                  (1.2.5) 

Độ lệch của đại lượng ngẫu nhiên X khỏi kỳ vọng toán học của nó được gọi là đại 

lượng ngẫu nhiên qui tâm và ký hiệu bởi X
o

 

X
o

=X−mx                                                     (1.2.6) 

Mômen trung tâm bậc k àk[X] của đại lượng ngẫu nhiên X là mômen gốc bậc k của 

đại lượng ngẫu nhiên qui tâm: 

μk[X] = mk[ X
o

] = M[ X
o

k] = M[(X−mx)
k].                               (1.2.7) 

Mômen trung tâm bậc k là kỳ vọng toán học của đại lượng ngẫu nhiên qui tâm luỹ 
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thừa k. 

Đối với đại lượng ngẫu nhiên rời rạc: 

i
k

x
i

i p)mx(]X[M −=                                       (1.2.8) 

Đối với đại lượng ngẫu nhiên liên tục: 

dx)x(f)mx(]X[ k
xk 

∞

∞−
−=μ                                    (1.2.9) 

Mômen trung tâm bậc nhất luôn luôn bằng không. Thật vậy, đối với đại lượng ngẫu 

nhiên liên tục: 

=−=−=μ 
∞

∞−
dx)x(f)mx(]mX[M]X[ xx1

0mmdx)x(fmdx)x(xf xxx =−=−= 
∞

∞−

∞

∞−
 

Đối với đại lượng ngẫu nhiên rời rạc: 

0mmpmpxp)mx(]X[ xx
i

ix
i

ii
i

ixi1 =−=−=−=μ   

Các mômen gốc là các mômen của đường cong phân bố so với trục tung. Mômen 

trung tâm là mômen của đường cong phân bố so với trục đi qua trọng tâm của đường 

cong đó. 

Mômen trung tâm bậc hai được gọi là phương sai của đại lượng ngẫu nhiên và ký 

hiệu là D[X] hay Dx. 

Dx = μ2[X] = M[(X−mx)
2]                                          (1.2.10) 

Phương sai là kỳ vọng toán học của bình phương độ lệch của đại lượng ngẫu nhiên 

khỏi kỳ vọng toán học của nó. 

Đối với đại lượng ngẫu nhiên rời rạc: 

i
2

x
i

i p)mx(]X[D −=                                         (1.2.11) 

Đối với đại lượng ngẫu nhiên liên tục: 

dx)x(f)mx(]X[D 2
x

∞

∞−
−=                                    (1.2.12) 

Phương sai của đại lượng ngẫu nhiên là đặc trưng cho sự phân tán, tản mạn của 

đại lượng ngẫu nhiên xung quanh kỳ vọng toán học. Phương sai có thứ nguyên là bình 

phương thứ nguyên của đại lượng ngẫu nhiên. Để có được đặc trưng phân tán cùng thứ 

nguyên với đại lượng ngẫu nhiên người ta sử dụng độ lệch bình phương trung bình, bằng 

căn bậc hai của phương sai và được ký hiệu là σ[ ]X  hoặc σx, xx D=σ .  

Mômen trung tâm bậc ba dùng để đặc trưng cho tính bất đối xứng của phân bố. 

Nếu đường cong phân bố là đối xứng đối với kỳ vọng toán học thì mọi mômen trung tâm 
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bậc lẻ bằng không. Thực vậy, ví dụ đối với đại lượng ngẫu nhiên liên tục, từ (1.2.9) ta có: 

dx)x(f)mx(]X[ 1k2
x1k2 

∞

∞−

+
+ −=μ . 

Thay biến y = x − mx trong tích phân, khi đó: 

=+=μ 
∞

∞−
+ dy)my(yf]X[ x1k2  dy)my(yfdy)my(yf

0
x

0

x 
∞

∞−
+++ . 

Trong tích phân đầu tiên, khi thay y = −z, ta được: 

dy)my(yfdz)zm(zf]X[
0

x
0

x1k2 
∞∞

+ ++−−=μ = 

0dx)mx(xfdx)xm(xf
0

x
0

x =++−−= 
∞∞

 

vì hàm f(x) đối xứng đối với mx: 

f(mx+x) = f(mx−x) 

Để đặc trưng cho tính bất đối xứng, người ta chọn một mômen đầu tiên trong số 

những mômen trung tâm bậc lẻ khác không, tức là à3. Ngoài ra, để có một đại lượng vô 

thứ nguyên đặc trưng cho tính bất đối xứng của phân bố, người ta dùng đại lượng: 

3
3S

σ
μ= ,                                                       (1.2.13) 

gọi là hệ số bất đối xứng. 

Mômen trung tâm bậc bốn đặc trưng cho sự nhọn của đỉnh, sự dốc đứng của đường 

cong phân bố, đặc trưng đó gọi là độ nhọn và được xác định theo công thức: 

3E
4
4 −

σ
μ= .                                                  (1.2.14) 

Đối với loại phân bố thường gặp là phân bố chuẩn, như sẽ thấy trong mục 1.5, μ4/σ4 

= 3, có nghĩa là E=0. 

Đối với các đường cong phân bố nhọn hơn đường cong phân bố chuẩn thì E > 0; còn 

tù hơn thì E < 0 (hình 1.4). 

 

Hình 1.4 

Giữa mômen gốc và mômen trung tâm có quan hệ sau: 
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μ2 = m2 − m1
2, 

μ3 = m3 −3m1m2 + 2m1
3, 

μ4 = m4 − 4m3m1 + 6m2m1
2 − 3m1

4.                                (1.2.15) 

Biểu thức thứ nhất thuận tiện cho việc tính phương sai, các biểu thức thứ hai và ba 

thuận tiện khi tính độ bất đối xứng và độ nhọn của phân bố. 

Chẳng hạn, ta sẽ chứng minh đẳng thức thứ nhất trong (1.2.15) đối với đại lượng 

ngẫu nhiên liên tục: 


∞

∞−

∞

∞−

+∞

∞−
+−=−=μ dx)x(xfm2dx)x(fxdx)x(f)mx( x

22
x2  

2
12

2
x

2
x2

2
x mmmm2mdx)x(fm −=+−=+ 

∞

∞−
. 

Ta hãy xét các luật phân bố và các đặc trưng số của chúng thường gặp nhất trong 

thực tế. 

1.3. Luật phân bố Poatxông 

Một trong những luật phân bố phổ biến nhất của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc là 

luật phân bố Poatxông. 

Về phương diện toán học luật Poatxông được biểu diễn bởi: 

,
!m

a
e)mX(P

m
a−==                                          (1.3.1) 

ở đây P(X=m) là xác suất mà đại lượng ngẫu nhiên X nhận giá trị bằng số nguyên m. Có 

thể diễn giải về đại lượng ngẫu nhiên X tuân theo luật phân bố Poatxông như sau: 

Giả sử theo thời gian một sự kiện A nào đó xảy ra nhiều lần. Ta sẽ xem số lần xuất 

hiện sự kiện này trong suốt khoảng thời gian cho trước [t0,t0+T] như là một đại lượng 

ngẫu nhiên. 

Đại lượng ngẫu nhiên này sẽ tuân theo luật phân bố Poatxông khi các điều kiện sau 

đây được thực hiện: 

1. Xác suất rơi của số sự kiện cho trước vào khoảng thời gian đang xét phụ thuộc 

vào số sự kiện và độ dài của khoảng thời gian T, nhưng không phụ thuộc vào điểm đầu to 

của nó. Điều đó có nghĩa là các sự kiện phân bố theo thời gian với mật độ trung bình như 

nhau, tức là kỳ vọng toán học của số sự kiện trong một đơn vị thời gian bằng hằng số. 

2. Xác suất của số lần xuất hiện sự kiện đã cho trong khoảng [to, to+T] không phụ 

thuộc vào số lần và thời điểm xuất hiện sự kiện trước thời điểm to, điều đó có nghĩa là có 

sự độc lập tương hỗ giữa số lần xuất hiện sự kiện trong các khoảng thời gian không giao 

nhau. 

3. Xác suất xuất hiện hai hay nhiều sự kiện trong khoảng thời gian yếu tố [t, t+Δt] 

rất bé so với xác suất xuất hiện một sự kiện trong đó. 

Ta xác định kỳ vọng toán học và phương sai đại lượng ngẫu nhiên X phân bố theo 

luật Poatxông. 
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Theo (1.2.3) kỳ vọng toán học được xác định dưới dạng: 

  
∞

=

−
−

∞

=

−
∞

= −
===

1m

1m
a

m

0m

a

0m
mx )!1m(

a
ae

!m

a
mempm                        (1.3.2) 

Chuỗi số trong (1.3.2) là chuỗi Macloren đối với hàm ea, do đó: 

mx = ae-aea = a.                                               (1.3.3) 

Như vậy, tham số a trong công thức (1.3.1) là kỳ vọng toán học của đại lượng ngẫu 

nhiên tuân theo luật Poatxông. 

Theo (1.2.15), phương sai của đại lượng ngẫu nhiên X được xác định dưới dạng: 

=−=−= −
∞

=

∞

=
 2

m
a

0m

22
m

0m

2
x a

!m

a
emapmD  

=−
−

+−=−
−

= 
∞

=

−
−

∞

=

−
− 2

1m

1m
a2

1m

1m
a a

)!1m(

a
]1)1m[(aea

)!1m(

a
mae  

2

1

1

1

1

]
)!1()!1(

)1([ a
m

a

m

a
mae

m

m

m

m
a −

−
+

−
−= 

∞

=

−∞

=

−
−

                                (1.3.4) 

Mỗi thành phần trong tổng vô hạn (1.3.4) là chuỗi Macloren đối với hàm ea, nó có 

thể được viết dưới dạng ,
!0


∞

=k

k

k

a
 từ đó (1.3.4) trở thành: 

Dx = ae-a (aea + ea ) − a2 =a.                                          (1.3.5) 

Do đó, phương sai của đại lượng ngẫu nhiên phân bố theo luật Poatxông bằng chính 

kỳ vọng toán học của nó. 

1.4. Luật phân bố đều 

Đại lượng ngẫu nhiên liên tục được gọi là có phân bố đều nếu mọi giá trị có thể của 

nó nằm trong một khoảng nào đó và mật độ phân bố trên khoảng ấy không đổi. 

Mật độ phân bố đều được cho bởi công thức: 







<

<<
−=

b>xhoÆcax

bxa
abxf

khi0

khi
1

)(                                (1.4.1) 

Đường cong phân bố có dạng như trên hình 1.5. 

Hàm f(x) có các tính chất của mật 

độ phân bố. Thật vậy, f(x)≥ 0 với mọi x, 

và: 

1
ab

dx
dx)x(f

b

a

=
−

= 
∞

∞−
. 

ab

1

−

0a b
x

f(x)

 

Hình 1.5 
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Ta xác định hàm phân bố F(x): 

F x f x dx

  khi  x a
x a

b a
  khi  a x b

  khi  x b

x

( ) ( )= =
<

−
−

< <

>







−∞


0

1

                        (1.4.2) 

Đồ thị hàm phân bố được dẫn trên hình 1.6. 

Ta xác định các đặc trưng số của phân bố đều. Kỳ vọng toán học bằng 


+=

−
==

∞

∞−

b

a
x 2

ba
xdx

ab

1
dx)x(xfm .                            (1.4.3) 

Mômen trung tâm bậc k bằng: 

dx)
2

ba
x(

ab

1 k
b

a
k

+−
−

=μ  .                                  (1.4.4) 

Thay biến x
a b

tư + =
2

 trong tích phân (1.4.4) ta nhận được: 

dtt
ab

1 2

ab

2

ab

k
k 

−

−−
−

=μ                                              (1.4.5) 

Từ đó nhận thấy rằng, tất cả các 

mômen trung tâm bậc lẻ bằng không: à2l-

1=0, l=1,2,... giống như tích phân của hàm 

lẻ trong khoảng đối xứng. 

Mômen trung tâm bậc chẵn bằng: 

a b

F(x)

x  

Hình 1.6 

,...2 ,1l    ,
)1l2(2

)ab(
dtt

ab

2
l2

l22

ab

0

l2
l2 =

−
−=

−
=μ 

−

                        (1.4.6) 

Với l = 1, ta nhận được giá trị của phương sai: 

D
b a

x = = −μ2

2

12

( )
.                                            (1.4.7) 

Từ đó độ lệch bình phương trung bình là: 

32

ab
Dxx

−==σ .                                                (1.4.8) 

Độ bất đối xứng của phân bố S=0, vì à3=0. Độ nhọn của phân bố bằng 
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E
b a

b a
= − = −

−
− = −μ

σ
4
4

4

43
144

80
3 1 2

( ) .

( )
,                              (1.4.9) 

1.5. Luật phân bố chuẩn 

Trên thực tế thường gặp nhất là các đại lượng ngẫu nhiên mà mật độ phân bố của 

chúng có dạng: 

f x e
x a

( )
( )

=
− −

1

2

2

22

σ π
σ .                                          (1.5.1) 

Luật phân bố đặc trưng bởi (1.5.1) rất phổ biến, nên được gọi là luật phân bố chuẩn, 

còn đại lượng ngẫu nhiên có mật độ phân bố đó được gọi là đại lượng ngẫu nhiên phân bố 

chuẩn. 

Trong nhiều hiện tượng tự nhiên và kỹ thuật, một quá trình đang xét là kết quả 

tác động tổng hợp của hàng loạt các nhân tố ngẫu nhiên. Khi đó đại lượng ngẫu nhiên 

đặc trưng bằng số của quá trình đang xét là tổng của một chuỗi các đại lượng ngẫu nhiên 

mà mỗi một trong chúng tuân theo một luật phân bố nào đó. Nếu đại lượng ngẫu nhiên 

là tổng của một số lớn các đại lượng ngẫu nhiên độc lập hoặc phụ thuộc yếu, và mỗi một 

trong các đại lượng ngẫu nhiên thành phần có tỷ trọng đóng góp không lớn lắm so với 

tổng chung, thì luật phân bố của đại lượng ngẫu nhiên tổng là chuẩn hoặc gần chuẩn, 

không phụ thuộc vào phân bố của các đại lượng ngẫu nhiên thành phần. 

Điều này rút ra từ định lý nổi 

tiếng của Liapunov: nếu đại lượng 

ngẫu nhiên X là tổng của các đại lượng 

ngẫu nhiên độc lập X1, X2,..., Xn, 


=

=
n

1i
iXX  và thoả mãn điều kiện: 

 

Hình 1.7 

0
]X[

]X[
lim

n

1i
3

i3

n
=

σ
μ


=∞→

,                                              (1.5.2) 

thì khi n→∞ luật phân bố của đại lượng ngẫu nhiên X tiến vô hạn đến luật chuẩn. 

Điều kiện (1.5.2) phản ánh sự tiến dần đến không của tỷ số giữa tổng các mômen 

trung tâm tuyệt đối bậc ba à3[Xi] của các đại lượng ngẫu nhiên Xi và lập phương độ lệch 

bình phương trung bình của đại lượng ngẫu nhiên tổng cộng X khi tăng dần số các số 

hạng, và đặc trưng cho sự nhỏ tương đối của từng số hạng ngẫu nhiên trong tổng chung. 

Đường cong phân bố của luật phân bố chuẩn dẫn ra trên hình 1.7 có tên là lát cắt 

Ơle, hay đường cong Gauxơ. 

Đường cong phân bố đối xứng qua đường thẳng x=a và có cực đại bằng 
1

2σ π
 tại 
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điểm x=a.  

Để xác định ý nghĩa của các tham số a và σ, ta tính kỳ vọng toán học và phương sai 

của đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn: 


∞

∞−

−−
= dxxem

ax

x

2

2

2

)(

2

1 σ

πσ
.                                        (1.5.3) 

Thay biến trong tích phân (1.5.3): 

x a
t

− =
σ 2

                                                   (1.5.4) 

ta được: 


+∞

∞−

−+σ= dte)at2(
2

1
m

2t
x  = 

+∞

∞−

−
+∞

∞−

−

π
+

π
σ

dte
a

dtte
2 22 tt

.        (1.5.5) 

Tích phân thứ nhất trong (1.5.5) bằng không vì đó là tích phân của hàm lẻ trên 

miền giới hạn đối xứng, tích phân thứ hai là tích phân Poatxông đã biết, bằng π . Từ 

đó mx=a, tức là tham số a trong hàm (1.5.1) là kỳ vọng toán học của đại lượng ngẫu 

nhiên. 

Tiếp theo: 

Dx = ( )
( )


∞+

∞−

σ

−−
−

πσ
dxeax

2

1 2

2

2

ax
2

,                                (1.5.6) 

Thực hiện việc đổi biến (1.5.4) trong tích phân (1.5.6) ta được: 

Dx = 
∞+

∞−

−

π
σ

dtet
2 2t2

2

.                                        (1.5.7) 

Lấy tích phân từng phần (1.5.7) ta được: 

Dx = σ2                                                     (1.5.8) 

Do đó, tham số σ là độ lệch bình phương trung bình của đại lượng ngẫu nhiên. 

Tham số a chỉ vị trí tâm đối xứng của đường cong phân bố, thay đổi a có nghĩa là dịch 

chuyển tâm này dọc theo trục 0x. Tham số σ xác định tung độ đỉnh đường cong phân bố, 

bằng 
1

2σ π
. Trị số σ càng nhỏ thì đỉnh càng cao, tức là đường cong phân bố càng nhọn. 

Như vậy, mật độ xác suất của luật phân bố chuẩn được xác định bởi hai tham số là 

kỳ vọng toán học của đại lượng ngẫu nhiên và độ lệch bình phương trung bình hoặc 

phương sai của nó. 

Ta tính mômen trung tâm của phân bố chuẩn: 

μk= ( )
( )


+∞

∞−

−−
− dxeax

ax
k 2

2

2

2

1 σ

πσ
,                                     (1.5.9) 

Sử dụng phép thay biến (1.5.4) vào tích phân ta nhận được: 
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μk= 
( )


∞+

∞−

− dtet tk

k
22

π
σ

,                                             (1.5.10) 

Lấy tích phân từng phần ta có: 

μk= 
( )( )


∞+

∞−

−−−
dtet

k tk

k
22

2

21

π
σ

,                                        (1.5.11) 

Vì: 

μk-2= 
( )


∞+

∞−

−−
−

dtet tk

k
22

2
2

π
σ

,                                         (1.5.12) 

nên ta nhận được công thức truy hồi: 

μk = (k−1)σ2μk-2,                                                   (1.5.13) 

Vì ào=1 và à1=0 đối với bất kỳ đại lượng ngẫu nhiên nào, nên tất cả các mômen 

trung tâm bậc lẻ của phân bố chuẩn bằng không. Đối với các mômen trung tâm bậc chẵn 

ta có: 

μ2=σ2;  μ4=3σ4;   ...   μ2l = (2l −1)!!σ2l 

Từ đó thấy rằng, đối với phân bố chuẩn độ bất đối xứng và độ nhọn bằng không: 

,0
3
3 ==

σ
μ

S   ,03
4
4 =−=

σ
μ

E   

Ta hãy tính xác suất rơi của đại lượng ngẫu nhiên phân bố chuẩn vào khoảng (α,β). 

Theo (1.1.5) ta có 

P(α<X<β) = 

( )


−−β

α

σ

πσ
dxe

ax
2

2

2

2

1
                                      (1.5.14) 

Thay (1.5.4) vào ta được: 

P(α<X<β) = 
σ

−β

σ
−α

−

π

2

a

2

a

t dte
1 2

                                       (1.5.15) 

Hàm 

Φ(x) =  −

π

x

0

t dxe
2 2

                                             (1.5.16) 

được gọi là hàm Laplas. 

Từ đẳng thức (1.5.15) có thể biểu diễn xác suất rơi vào khoảng (α;β) qua hàm 

Laplas: 

P(α<X<β) = 

















π
−

π 
σ

−α

−
σ

−β

−
2

a

0

t
2

a

0

t dte
2

dte
2

2

1 22
= 
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= 














 −Φ−






 −Φ
222

1

σ
α

σ
β aa

                                     (1.5.17) 

Hàm Laplas có các tính chất sau: 

1. Φ(0) = 0; 

2. Φ(∞) = 
∞

−

0

22
dte t

π
=1; 

3. Φ(−x) = −Φ(x). 

 

Hình 1.8 

Thực vậy: 

Φ(−x) = 
−

−

π

x

0

t dte
2 2

 

Thay t = ưu ta có: 

Φ(−x) =  −

π
−

x

0

u due
2 2

= − Φ(x) 

Nếu tính xác suất rơi trong khoảng đối xứng qua kỳ vọng toán học (a-h, a+h), thì 

P(a−h<X<a+h) = 
1

2 2 2
Φ Φa h a a h a+ −





− − −










σ σ
  

=
1

2 2 2
Φ Φh h

σ σ






− −











 = Φ h

σ 2






                         (1.5.18) 

Hàm phân bố của đại lượng ngẫu nhiên X phân bố chuẩn được xác định dưới dạng: 

F(x) = 

( )


∞−

σ

−−

πσ

x
2

ax

dxe
2

1 2

2

 = 

= 
∞−

−

π

0
t dte

1 2
 + 

σ
−

∞−

−

π

2

ax

t dte
1 2

 =
1

2
1

2
+ −













Φ x a

σ
                (1.5.19) 

Đồ thị của F(x) được biểu diễn trên hình 1.8. Điểm x=α tương ứng với F(x)=1/2. 

1.6. Luật phân bố Rơle và Macxoen 

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là tuân theo luật phân bố Rơle nếu hàm mật độ 

phân bố có dạng: 
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<

≥=
−

0khi0

0khi)(
2

2

2
2

x

xe
x

xf

x

σ

σ                                      (1.6.1) 

Trong mục 1.11 sẽ chỉ ra rằng modul của vectơ ngẫu nhiên phân bố chuẩn hai chiều 

có các độ lệch bình phương trung bình của các thành phần bằng nhau và các kỳ vọng 

bằng không là đại lượng ngẫu nhiên có luật phân bố Rơle. Đồ thị hàm (1.6.1) có dạng như 

trên hình 1.9. Theo (1.1.8), hàm phân bố (hình 1.10) bằng: 







<
≥−=

−

0khi0

0khi1)(
2

2

2

x

xexF

x

σ
                                    (1.6.2) 

Ta hãy xác định đặc trưng số của phân bố Rơ le: 


∞ −

=
0

22
2

2

2

1
dxexm

x

x
σ

σ
                                            (1.6.3) 

Sau khi lấy tích phân từng phần ta nhận được: 

mx = 
∞

σ
−

∞

σ
−

+−
0

2

x

0

2

x

dxexe
2

2

2

2

                                 (1.6.4) 

Số hạng thứ nhất trong (1.6.4) bằng 0, số hạng thứ hai sau khi thay biến 

x t= 2σ  sẽ dẫn đến tích phân Poatxông. Từ đó: 

mx = σπ=σ
∞

−

2
dte2

0

t 2
                                    (1.6.5) 

Theo (1.2.12), phương sai bằng: 

Dx = 
2

0

2

x2

2 2
2dxxe

2
x

1 2

2

σ





 π−=








σπ−

σ 
∞

σ
−

                      (1.6.6) 

Tương tự, nếu sử dụng các đẳng thức thứ hai và thứ ba trong (1.2.15) và sau khi 

tính các tích phân tương ứng ta nhận được giá trị của mômen trung tâm bậc ba và bậc 

bốn của phân bố: 

μ3 = ( )π πσ− 3
2

3
                                               (1.6.7) 

μ4 = 8
3

4

2
4−











π σ                                                (1.6.8) 

Từ (1.2.13) và (1.2.14) ta nhận được giá trị của độ bất đối xứng và độ nhọn đối với 

phân bố Rơle: 



 23

S = 

( )π πσ

π σ

π
π

π
π

−

−





= −
− −

≈
3

2

2
2

2
3

4 4
0 63

3

3
3

,                             (1.6.9) 

E = 
( )

( )
32 3

4
3 0 3

2 4

2 4

−

−
− ≈ −

π σ

π σ
,                                     (1.6.10) 

 

Hình 1.9 

 

Hình 1.10 Hình 1.11 

Từ đây thấy rằng đường cong phân bố Rơle không đối xứng qua kỳ vọng toán học. 

Điểm cực đại gọi là mốt của phân bố, nằm phía trái kỳ vọng toán học. Giá trị âm của độ 

nhọn chỉ ra rằng đường cong phân bố Rơle có đỉnh bằng phẳng hơn so với phân bố chuẩn 

tương ứng (khi cùng giá trị σ). 

Nếu vectơ ngẫu nhiên ba chiều tuân theo luật phân bố chuẩn có các độ lệch bình 

phương trung bình của các thành phần bằng nhau còn kỳ vọng toán học bằng không, thì 

có thể chỉ ra rằng modul của vectơ ấy là một đại lượng ngẫu nhiên có mật độ phân bố 

bằng:  

f(x) = 

x
e khi x

khi x

x2

2
22

0

0 0

2

2

σ π
σ

−
≥

<









                             (1.6.11) 

Hàm f(x) như trên được gọi là luật phân bố Măcxoen. Ví dụ, phân bố của vận tốc các 

phân tử khí tuân theo luật Măcxoen. Đồ thị hàm (1.6.11) dẫn trên hình 1.11.  

Giống như phân bố Rơle, phân bố Măcxoen cũng được xác định bởi một tham số σ. 

Tương tự như đã làm đối với phân bố Rơle, có thể nhận các biểu thức sau đối với 

hàm phân bố và đặc trưng số của phân bố Măcxoen: 

F(x) = 
2 0

0 0

2

22Φ x x
e khi x

khi x

x

σ σ
σ





−














≥

<










−

                           (1.6.12) 
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mx = 2
2

π
σ                                                    (1.6.13) 

Dx = 3
8 2−



π
σ                                                (1.6.14) 

1.7. Hệ các đại lượng ngẫu nhiên và luật phân bố của chúng 

Khi giải quyết nhiều bài toán người ta thường gặp tình huống là kết quả thí 

nghiệm được mô tả không phải chỉ bởi một, mà là một số đại lượng ngẫu nhiên. Ví dụ, 

hình thế synop phụ thuộc vào nhiều đại lượng ngẫu nhiên: nhiệt độ không khí, áp suất, 

độ ẩm... 

Trong các trường hợp này ta sẽ nói rằng có một hệ các đại lượng ngẫu nhiên. Các 

tính chất của hệ đại lượng ngẫu nhiên không được mô tả hết bởi những tính chất của các 

đại lượng ngẫu nhiên riêng rẽ, chúng còn bao hàm cả những mối quan hệ tương hỗ giữa 

các đại lượng ngẫu nhiên của hệ. 

Chúng ta sẽ xem hệ hai đại lượng ngẫu nhiên như là các toạ độ của điểm ngẫu 

nhiên trên mặt phẳng, còn hệ ba đại lượng ngẫu nhiên như là toạ độ của điểm ngẫu 

nhiên trong không gian ba chiều. Một cách tương tự, hệ n đại lượng ngẫu nhiên sẽ được 

xem như toạ độ của điểm ngẫu nhiên trong không gian n chiều.  

Cũng có thể xét hệ đại lượng ngẫu nhiên như các thành phần của vectơ ngẫu nhiên 

trên mặt phẳng, trong không gian ba chiều hoặc n chiều. Tương ứng với điều này, các giá 

trị ngẫu nhiên xi, yi của hệ các đại lượng ngẫu nhiên X và Y sẽ được biểu diễn hoặc dưới 

dạng các điểm Ni,j có các toạ độ (xi, yi), hoặc dưới dạng bán kính véctơ ri,j của các điểm đó 

(hình 1.12). 

Ta xét các luật phân bố của hệ hai đại lượng ngẫu nhiên. 

Hàm phân bố của hệ hai đại lượng ngẫu nhiên X và Y là xác suất thực hiện đồng 

thời các bất đẳng thức X<x, Y<y 

F(x,y) = P (X<x, Y<y)                                              (1.7.1) 

Về mặt hình học, F(x,y) là xác suất rơi 

của điểm ngẫu nhiên (X,Y) vào một hình vuông 

không giới hạn nằm ở góc trái bên dưới của 

đỉnh ở điểm (x,y) (hình 1.13). 

Hàm phân bố có các tính chất sau đây: 

1. F(x,y) là hàm không giảm, tức nếu 

x2>x1 thì F(x2,y)≥F(x1,y), còn nếu y2>y1 thì 

F(x,y2)≥ F(x,y1). 

rij

Nij

yj

xi

y

x
 

Hình 1.12 

Thực vậy, chẳng hạn khi dịch chuyển biên phải của hình vuông (tăng x) ta không 

thể giảm xác suất rơi vào nó. 

2. Vì các sự kiện X<−∞ và Y<−∞ là những sự kiện bất khả, nên  
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F(−∞,y) = F(x,−∞) = F(−∞,−∞) = 0. 

3. Vì các sự kiện X<+∞, Y<+∞ là những sự kiện chắc chắn, nên 

F(x,+∞)=P(X<x,Y<+∞) = P(X<x) = F1(x), 

với F1(x) là hàm phân bố của đại lượng ngẫu nhiên X. 

Một cách tương tự: 

F(+∞,y) = F2(y), 

với F2(y) hàm phân bố của đại lượng ngẫu nhiên Y. 

4. F(+∞,+∞) = 1. 

Ta hãy xác định xác suất rơi của điểm ngẫu nhiên vào một hình chữ nhật có các 

cạnh song song với các trục toạ độ. 

y

x

(x,y)

0

 

Hình 1.13 

(α;γ)

α

y

x

(α;δ)

(β;γ)

(β;δ)

β

γ

δ

 

Hình 1.14 

Xét hình chữ nhật R giới hạn bởi các đường thẳng x=α, x=β, y=γ, y=δ  

Các biên trái và dưới thuộc hình chữ nhật, còn các biến phải và trên thì không. 

Sự kiện điểm ngẫu nhiên N(X,Y) rơi vào trong hình chữ nhật R, tức N∈R, tương 

đương với việc các sự kiện α≤X≤β, γ≤Y≤δ đồng thời xảy ra. 

Xác suất rơi vào trong hình chữ nhật R bằng xác suất rơi vào trong hình vuông có 

đỉnh (β, δ) trừ đi xác suất rơi vào hình vuông có đỉnh (α,δ), trừ đi xác suất rơi vào hình 

vuông đỉnh (β, γ), cộng với xác suất rơi vào hình vuông đỉnh (α, γ). 

P(N∈R) = F(β,δ)−F(α,δ)−(Fβ,γ)+F(α,γ)                                   (1.7.2) 

Ta đưa vào khái niệm mật độ phân bố của hệ hai đại lượng ngẫu nhiên. 

Giả sử có hệ hai đại lượng ngẫu nhiên liên tục X và Y. Lấy trên mặt phẳng điểm 

(x,y) và một hình chữ nhật nhỏ RΔ kề sát nó có các cạnh là Δx và Δy. 

Xác suất rơi của điểm ngẫu nhiên N (X,Y) vào trong hình vuông RΔ, theo (1.7.2), 

bằng: 

P(N∈RΔ) = F(x+Δx,y+Δy)−F(x,y+Δy)−F(x+Δx,y)+F(x,y)(1.7.3) 

Chia xác suất này cho diện tích hình chữ nhật ΔxΔy và lấy giới hạn khi Δx→0 và 

Δy→0, ta nhận được mật độ xác suất tại điểm (x,y). 

Giả thiết rằng hàm F(x,y) khả vi hai lần, khi đó: 
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lim
( , ) ( , ) ( , ) ( , )

Δ
Δ

Δ Δ Δ Δ
Δ Δx

y

F x x y y F x y y F x x y F x y

x y→
→

+ + − + − + +
0
0

 

= lim lim
( , ) ( , ) ( , ) ( , )

Δ ΔΔ
Δ Δ Δ

Δ
Δ

Δy xy

F x x y y F x y y

x

F x x y F x y

x→ →

+ + − + − + −



0 0

1
 

= lim

( , ) ( , )
( , )

Δ

Δ

Δy

F x y y

x

F x y

x
y

F x y

x y→

+ −
=

0

2
∂

∂
∂

∂ ∂
∂ ∂

                        (1.7.4) 

Hàm 

f(x,y) = 
∂

∂ ∂

2F x y

x y

( , )
                                                (1.7.5) 

được gọi là mật độ phân bố của hệ. Về mặt hình học có thể biểu diễn hàm hai biến f(x,y) 

này như là một mặt trong không gian và được gọi là mặt phân bố. Hàm f(x,y) không âm 

vì nó là giới hạn của tỷ số giữa hai đại lượng không âm là xác suất rơi vào hình chữ nhật 

và diện tích hình chữ nhật. Biểu thức f(x,y)dxdy được gọi là yếu tố xác suất của hệ hai 

đại lượng ngẫu nhiên. Yếu tố xác suất là xác suất rơi vào trong hình chữ nhật yếu tố RΔ 

tiếp giáp điểm (x,y). 

Xác suất rơi của điểm N(X,Y) vào một miền D bất kỳ được xác định dưới dạng tích 

phân hai lớp: 

P(N∈D) = f x y dxdy
D

( , )
( )
                                       (1.7.6) 

Trong trường hợp nếu miền D là hình chữ nhật R, thì: 

P(N∈R) = f x y dxdy( , )
γ

δ

α

β

                                        (1.7.7) 

Khi sử dụng công thức (1.7.7) có thể biểu diễn hàm phân bố F(x,y) qua mật độ phân 

bố f(x,y) 

F(x,y) = f x y dxdy
yx

( , )
−∞−∞
                                          (1.7.8) 

Vì xác suất rơi trên toàn mặt bằng 1, nên: 

f x y dxdy( , )
−∞

+∞

−∞

+∞

 = 1                                             (1.7.9) 

Về mặt hình học, xác suất rơi vào trong miền D là thể tích hình lăng trụ được giới 

hạn bởi miền D ở phía dưới, còn phía trên là mặt phân bố (hình 1.15) 

Để cho tích phân xác định f x y dxdy( , )
−∞

+∞

−∞

+∞

 = 1 hội tụ, thì cần thiết là mặt phân 

bố phải tiệm cận tới mặt x0y theo mọi hướng. 
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Khi biết hàm phân bố của hệ hai đại lượng ngẫu nhiên, có thể xác định hàm phân 

bố của mỗi đại lượng ngẫu nhiên trong đó: 

F1(x) = F(x,+∞)                                                       (1.7.10) 

F2(y) = F(+∞,y)                                                       (1.7.11) 

Ta hãy biểu diễn mật độ phân bố của từng đại lượng ngẫu nhiên qua mật độ phân 

bố của hệ:  

F1(x) = F(x,+∞) = f x y dxdy
x

( , )
−∞

+∞

−∞
                             (1.7.12) 

Nhưng mật độ phân bố là đạo hàm của hàm phân bố, khi đó 

f1(x) = F x f x y dy1
′ =

−∞

+∞

( ) ( , )                                    (1.7.13) 

f2(y) = F y f x y dx2
′ =

−∞

+∞

( ) ( , )                                   (1.7.14) 

Luật phân bố của một đại lượng ngẫu nhiên của hệ với điều kiện đại lượng ngẫu 

nhiên thứ hai nhận một giá trị xác định gọi là luật phân bố có điều kiện. 

Luật phân bố có điều kiện sẽ được ký hiệu dưới dạng: 

f(x/y) − luật phân bố đại lượng ngẫu nhiên X với điều kiện Y=y 

f(y/x) − luật phân bố đại lượng ngẫu nhiên Y với điều kiện X=x. 

Xác suất rơi trong hình chữ nhật yếu tố RΔ, bằng f(x,y)dxdy, có thể biểu diễn như là 

tích xác suất rơi vào dải I, bằng f1(x)dx và xác suất rơi vào dải II, bằng f(x/y)dy, với điều 

kiện đã xảy ra sự kiện rơi vào dải I (hình 1.16). 

Từ đó: 

f(x,y)dxdy = f1(x)dxf(y/x)dy                                       (1.7.15) 

Giản ước cho dxdy, ta có: 

f(x,y) = f1(x)f(y/x)                                                (1.7.16) 

Tương tự có thể thu được đẳng thức: 

f(x,y) = f2(y)f(x/y)                                                (1.7.17) 

 

Hình 1.15 

 

 

Hình 1.16 

Từ đó có thể biểu diễn luật phân bố có điều kiện qua mật độ phân bố của hệ dưới 

dạng: 
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f(x/y) = 
f x y

f y

f x y

f x y dx

( , )

( )

( , )

( , )2

=

−∞

+∞


                             (1.7.18) 

f(y/x) = 
f x y

f x

f x y

f x y dy

( , )

( )

( , )

( , )1

=

−∞

+∞


                              (1.7.19) 

Các đại lượng ngẫu nhiên X và Y được gọi là độc lập nếu luật phân bố của một 

trong chúng không phụ thuộc vào việc đại lượng ngẫu nhiên kia nhận giá trị nào. 

Đối với các đại lượng ngẫu nhiên độc lập: 

f(x/y) = f1(x)                                                (1.7.20) 

f(y/x) = f2(y)                                                (1.7.21) 

Nếu X không phụ thuộc vào Y, thì Y cũng không phụ thuộc vào X. 

Thật vậy, từ các đẳng thức (1.7.16) và (1.7.17) ta thấy rằng, nếu f(x/y)=f1(x) thì 

f(y/x) = f2(y). 

Ta có định lý sau: 

Để cho các đại lượng ngẫu nhiên X và Y là độc lập, điều kiện cần và đủ là đẳng thức 

sau được thực hiện: 

f(x,y) = f1(x)f2(y),                                            (1.7.22) 

tức là mật độ phân bố của hệ bằng tích mật độ phân bố của các đại lượng ngẫu 

nhiên thành phần trong hệ. 

Một cách tương tự, có thể xác định được luật phân bố của hệ n đại lượng ngẫu 

nhiên. 

Hàm phân bố của hệ n đại lượng ngẫu nhiên X1, X2,..., Xn là xác suất để thực hiện 

đồng thời n bất đẳng thức Xi<xi, i= 1,2,...,n. 

F(x1,x2,...,xn) = P(X1<x1,X2<x2,...,Xn<xn)                             (1.7.23) 

Nếu tồn tại đạo hàm riêng hỗn hợp của hàm F(x1,x2,...,xn) được lấy lần lượt theo 

từng đối số: 

f(x1,x2,...,xn) = 
∂

∂ ∂ ∂

n
n

n

F x x x

x x x

( , ,..., )

...
1 2

1 2

                               (1.7.24) 

thì nó được gọi là mật độ phân bố của hệ các đại lượng ngẫu nhiên liên tục (X1, X2,..., Xn). 

Ta sẽ nhận được hàm phân bố của mỗi đại lượng ngẫu nhiên của hệ, nếu trong hàm 

phân bố của hệ ta đặt tất cả các biến còn lại bằng +∞. 

F1(x1) = F(x1,+ ∞,...,+∞)                                           (1.7.25) 

Hàm phân bố của hệ con (X1, X2,...,Xk) nhận được từ hệ có dạng: 

F1,2,...,k(x1,x2,...,xk) = F(x1, x2,...,xk,+ ∞,...,+∞)                              (1.7.26) 

Mật độ phân bố của mỗi đại lượng của hệ nhận được bằng cách tích phân mật độ 

của hệ trong khoảng vô hạn theo các biến còn lại. 
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f1(x1) = ... ( , ,..., ) ...f x x x dx dxn n1 2 2
−∞

+∞

−∞

+∞

                           (1.7.27) 

Mật độ phân bố của hệ con (X1, X2,...,Xk) được xác định dưới dạng: 

f1,2,...,k(x1,x2,...,xk) = ... ( , ,..., ) ...f x x x dx dxn k n1 2 1+
−∞

+∞

−∞

+∞

                  (1.7.28) 

Luật phân bố có điều kiện của hệ con (X1, X2,...,Xk) là luật phân bố được tính với 

điều kiện các đại lượng còn lại (Xk+1,..., Xn) đã nhận các giá trị xác định xk+1, ..., xn: 

f x x x x x
f x x x

f x xk k n
n

k n k n

( , ,..., / ,..., )
( , ,..., )

( ,..., ),....,
1 2 1

1 2

1 1
+

+ +
=               (1.7.29) 

Các đại lượng ngẫu nhiên X1, X2,...,Xn được gọi là độc lập nếu luật phân bố của mỗi 

hệ con không phụ thuộc vào các đại lượng ngẫu nhiên còn lại nhận giá trị nào. 

Đối với các đại lượng ngẫu nhiên độc lập: 

f x x x f x f x f xn n n( , ,..., ) ( ) ( )... ( )1 2 1 1 2 2=                       (1.7.30) 

Hàm phân bố của hệ được biểu diễn qua mật độ phân bố dưới dạng: 

F(x1,x2,...,xn) = ... ( , ,..., ) ...f x x x dx dx dxn n

xxx n

1 2 1 2

21

−∞−∞−∞
               (1.7.31) 

Xác suất rơi của điểm ngẫu nhiên N(X1, X2,...,Xn) trong giới hạn miền D−n chiều 

được xác định dưới dạng: 

P(N∈D) = ... ( , ,..., ) ...
( )
 

D
n nf x x x dx dx dx1 2 1 2                      (1.7.32) 

1.8. Các đặc trưng số của hệ các đại lượng ngẫu nhiên  

Mômen gốc mk s, bậc k+s của hệ hai đại lượng ngẫu nhiên (X,Y) là kỳ vọng toán học 

của tích Xk
 và Ys

: 

mk s, = M[ Xk Ys
]                                               (1.8.1) 

Mômen trung tâm àk s, , bậc k+s là kỳ vọng toán học của tích Xk
o

. Ys
o

, ở đây X
o

 và 

Y
o

 là các đại lượng ngẫu nhiên qui tâm. 

μk s,  = M[ Xk
o

. Ys
o

]                                               (1.8.2) 

Đối với các đại lượng ngẫu nhiên rời rạc ta có: 

mk s, = x y pi
k

j
s

i j
ji

,                                             (1.8.3) 
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μk s, = ( ) ( )x m y m pi x
k

j y
s

i j
ji

− − ,                              (1.8.4) 

trong đó pi,j = P(X=xi,Y=yj). 

Đối với các đại lượng ngẫu nhiên liên tục:  

mk s, = x y f x y dxdyk s ( , )
−∞

+∞

−∞

+∞

                                       (1.8.5) 

μk s, = ( ) ( )x m y m f x y dxdyx
k

y
s

− −
−∞

+∞

−∞

+∞

 ( , )                          (1.8.6) 

Số k+s được gọi là bậc của mômen. Cũng giống như đối với một đại lượng ngẫu 

nhiên, các mômen của hệ đại lượng ngẫu nhiên không phải là những đặc trưng bao quát 

đầy đủ, tuy nhiên chúng xác định một loạt các tính chất quan trọng của hệ. 

Các mômen bậc nhất m1,0 và m0,1 là kỳ vọng toán học của các đại lượng ngẫu nhiên 

thành phần của hệ. 

m1,0 = M[XYo] = M[X] = mx                                                                       (1.8.7) 

m0,1 = M[XoY] = M[X] = my                                                                        (1.8.8) 

Về mặt hình học, đây là các toạ độ của điểm trung bình mà các điểm ngẫu nhiên 

N(X,Y) phân tán xung quanh nó. 

Ta hãy xét các mômen trung tâm bậc hai của hệ: 

μ2,0 = M X Y
o

o
o

2











= M X
o
2











 = D[X]                                  (1.8.9) 

μ0,2 = M X Yo
o o

2











= M Y
o
2











 = D[Y]                                (1.8.10) 

Đây là phương sai của các đại lượng ngẫu nhiên, chúng đặc trưng cho sự phân tán 

của các điểm ngẫu nhiên theo hướng các trục toạ độ. 

Mômen trung tâm hỗn hợp bậc hai được gọi là mômen tương quan hay mômen liên 

hệ của các đại lượng ngẫu nhiên và bằng: 

μ1,1 = M X Y
o o

1 1











 = M[(X-mx)(Y-my)] = Rxy                                            (1.8.11) 

Đối với các đại lượng ngẫu nhiên rời rạc: 

Rxy = ( )( )x m y m pi x j y i j
ji

− − ,                                  (1.8.12) 

Đối với đại lượng ngẫu nhiên liên tục: 

Rxy = ( )( )x m y m f x y dxdyx y− −
−∞

+∞

−∞

+∞

 ( , )                             (1.8.13) 
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Đối với các đại lượng ngẫu nhiên độc lập Rx,y=0. 

Thực vậy, từ (1.7.22): 

R x m y m f x f y dxdyxy x y= − − =
−∞
 ( )( ) ( ) ( )1 2  

= − − = =
−∞

∞

−∞

∞

 ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ]x m f x dx y m f y dy X Yx y1 2 1 1 0μ μ  

Từ đó thấy rằng, nếu Rx,y ≠ 0, thì X và Y là những đại lượng phụ thuộc. 

Đại lượng:  

r
R

xy
xy

x y

=
σ σ

                                                        (1.8.14) 

được gọi là hệ số tương quan của các đại lượng ngẫu nhiên X và Y. 

Đối với các đại lượng ngẫu nhiên độc lập thì rxy = 0. Điều ngược lại sẽ không đúng, 

tức rxy = 0 là điều kiện cần để X và Y độc lập, nhưng chưa phải là điều kiện đủ. 

Các đại lượng ngẫu nhiên X và Y có rxy = 0 được gọi là các đại lượng ngẫu nhiên 

không tương quan với nhau. 

Từ tính độc lập của đại lượng ngẫu nhiên suy ra tính không tương quan của chúng. 

Với tư cách là các đặc trưng số của hệ, từ n đại lượng ngẫu nhiên X1, X2,..., Xn ta 

nhận được n kỳ vọng toán học mxi
, i = 1,2,...,n của các đại lượng ngẫu nhiên ban đầu, n 

phương sai Dxi
 của chúng và n(n−1) mômen tương quan Rx xi j

: 

Rx xi j
= M[(Xi- mxi

)(Xj- mxj
)]                                    (1.8.15) 

Phương sai Dxi
 có thể xem như mômen tương quan của đại lượng ngẫu nhiên Xi 

với chính nó, có nghĩa là: 

Dxi
= R x xi i

= M[(Xi- mxi
)2]                                      (1.8.16) 

Để thuận tiện ta sắp xếp các mômen tương quan dưới dạng ma trận vuông và gọi là 

ma trận tương quan của hệ các đại lượng ngẫu nhiên (X1, X2,..., Xn). 

R R R

R R R

R R R

R

n

n

n n nn

ij

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...

... ... ... ...

...



















=                                 (1.8.17) 

Từ định nghĩa mômen tương quan ta thấy rằng: 

R R M X X M X X R Rij x x i

o

j

o

j

o

i

o

x x jii j j i
= = 







 = 







 = =                 (1.8.18) 

Vì vậy có thể chỉ cần điền một nửa trên của ma trận tương quan tính từ đường chéo 

chính. 
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R

R R R

R R

R

ij

n

n

nn

=



















11 12 1

22 2

...

...

... ...
                                 (1.8.19) 

Trong trường hợp khi các đại lượng ngẫu nhiên X1, X2,..., Xn không tương quan, ma 

trận tương quan có dạng: 

R

R

R

R

ij

nn

=



















11

22

0 0

0

...

...

... ...
                                 (1.8.20) 

Ma trận như vậy gọi là ma trận đường chéo. 

Thay cho các mômen tương quan người ta thường sử dụng các hệ số tương quan 

r r
R

ij x x
x x

x x
i j

i j

i j

= =
σ σ

                                            (1.8.21) 

và chúng lập thành ma trận tương quan chuẩn hoá mà các phần tử trên đường chéo 

chính của nó bằng đơn vị, rx xi j
= 1 

r

r r

r
ij

n

n=



















1

1

1

12 1

2

...

...

... ...
                                            (1.8.22) 

1.9. Các định lý về đặc trưng số 

Đối với các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên những định lý sau đây là đúng: 

1. Kỳ vọng toán học của đại lượng không ngẫu nhiên bằng chính nó. 

Đại lượng không ngẫu nhiên c có thể được coi như một đại lượng ngẫu nhiên có một 

giá trị có thể c, mà đại lượng ngẫu nhiên nhận nó với xác suất bằng 1. 

Từ đó: 

M[c] = c.1 = c                                                         (1.9.1) 

2. Phương sai của đại lượng không ngẫu nhiên bằng không. 

D[c] = M[(c−mc)
2] = M[(c−c)                                          (1.9.2) 

3. Nếu c là đại lượng không ngẫu nhiên, thì: 

M[cX] = cM[X],                                                       (1.9.3) 

D[cX] = c2D[X],                                                       (1.9.4) 

tức là có thể đưa đại lượng không ngẫu nhiên ra ngoài dấu kỳ vọng toán học và có thể 

đưa đại lượng không ngẫu nhiên ra ngoài dấu phương sai nhưng sau đó lấy bình phương 
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của nó. 

Ta tiến hành phép chứng minh đối với đại lượng ngẫu nhiên liên tục. 

M[cX] = cxf x dx c xf x dx cM X( ) ( ) [ ]
−∞

+∞

−∞

+∞

 = = , 

D[cX]= ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]M cX m M cX cm c M X m c D Xcx x x− = − = − =2 2 2 2 2 [ ] 

Lấy căn bậc hai cả hai vế (1.9.4), đối với độ lệch bình phương trung bình ta nhận 

được: 

σ[cX] = cσ[X]                                                       (1.9.5) 

tức là có thể đưa đại lượng không ngẫu nhiên ra ngoài dấu độ lệch bình phương trung 

bình. 

4. Kỳ vọng toán học của tổng một số các đại lượng ngẫu nhiên bằng tổng các kỳ 

vọng toán học của chúng. Định lý này được gọi là định lý cộng của kỳ vọng toán học. 

Ta sẽ chứng minh nó cho trường hợp hai đại lượng ngâu nhiên liên tục: 

M[X+Y]= ( ) ( , )x y f x y dxdy+ =
−∞

+∞

−∞

+∞

  

= xf x y dxdy yf x y dxdy( , ) ( , )
−∞

+∞

−∞

+∞

−∞

+∞

−∞

+∞

  + = 

= x f x y dxdy y f x y dxdy( , ) ( , )
−∞

+∞

−∞

+∞

−∞

+∞

−∞

+∞

 + = 

= xf x dx yf y dy1 2( ) ( )
−∞

+∞

−∞

+∞

 +  = M[X]+M[Y]                            (1.9.6) 

5. Phương sai của tổng hai đại lượng ngẫu nhiên bằng tổng các phương sai của 

chúng cộng với hai lần mômen tương quan. 

D[X+Y] = D[X] + D[Y] + 2Rxy                                    (1.9.7) 

Ta ký hiệu: 

X + Y = Z, Z X Y X m Y m
o o o

x y= + = − + −( ) ( ) ,                     (1.9.8) 

khi đó: 

D[X+Y] = M Z M X Y M X M Y M XY
o o o o o o o
2

2
2 2 2













= +

















=












+












+ 







 = 

= D[X] + D[Y] + 2Rxy 

Cũng có thể chứng minh công thức: 

D[X−Y] = D[X] + D[Y] − 2Rxy                                         (1.9.9) 

Tương tự, khi sử dụng công thức đối với bình phương của tổng nhiều số hạng, ta 
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nhận được công thức tính phương sai của tổng n đại lượng ngẫu nhiên. 

[ ]D X D X Ri
i

n

i
i

n

x x
i j

i j
= = <
  








 = +

1 1

2                                                         (1.9.10) 

Vì D[Xi]  = R x xi i
 nên có thể viết công thức này dưới dạng: 

D X Ri
i

n

x x
j

n

i

n

i j
= ==
 








 =

1 11

                                        (1.9.11) 

Đối với các đại lượng ngẫu nhiên không tương quan R x xi j
=0 khi i ≠ j, nên công 

thức được viết lại như sau: 

D X D Xi
i

n

i
i

n

= =
 








 =

1 1

[ ],                                          (1.9.12) 

tức là phương sai của tổng các đại lượng ngẫu nhiên không tương quan bằng tổng các 

phương sai của chúng. Định lý này được gọi là định lý cộng phương sai. 

6. Đối với kỳ vọng toán học của tích các đại lượng ngẫu nhiên công thức sau là 

đúng: 

M[XY] = M[X].M[Y] + Rxy.                                    (1.9.13) 

Mômen tương quan có thể được biểu diễn dưới dạng: 

Rxy = M[(X−mx)(Y−my)] = M[XY] − mxM[Y] − myM[X] + mxmy 

= M[XY] − M[X].M[Y],                                                 (1.9.14) 

từ đó suy ra công thức (1.9.13). 

Đối với các đại lượng ngẫu nhiên không tương quan Rxy = 0, từ (1.9.13) ta nhận được 

định lý tích kỳ vọng toán học 

M[XY] = M[X].M[Y].                                                 (1.9.15) 

Tổng quát hoá định lý này cho n đại lượng ngẫu nhiên chỉ đúng khi chúng là các 

đại lượng ngẫu nhiên độc lập. 

1.10. Luật phân bố chuẩn của hệ các đại lượng ngẫu nhiên 

Xét hệ hai đại lượng ngẫu nhiên − vectơ ngẫu nhiên hai chiều (X,Y). 

Người ta nói rằng hệ này có luật phân bố chuẩn nếu mật độ phân bố có dạng: 

f(x,y) = 
1

2 1 2πσ σx y r−
×  

( )
( ) ( )

























σ

−
+

σσ
−−

−
σ

−
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−×
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y

yx

yx
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2
x

2

my)my)(mx(r2mx

r12

1
exp       (1.10.1) 

Vì có thể xem (X,Y) như là một điểm ngẫu nhiên trên mặt phẳng, nên luật này được 

gọi là luật phân bố chuẩn trên mặt phẳng. Hàm (1.10.1) phụ thuộc vào 5 tham số: mx, my, 

σx, σy, r. 
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Ta hãy làm sáng tỏ ý nghĩa của các tham số đó. Ta sẽ chỉ ra rằng mx và my là các kỳ 

vọng toán học M[X] và M[Y] của các đại lượng ngẫu nhiên X và Y, σx và σy là độ lệch bình 

phương trung bình của chúng, còn r là hệ số tương quan của các đại lượng ngẫu nhiên X 

và Y, tức là r = rxy. 

Muốn vậy, ta tìm mật độ phân bố của từng đại lượng ngẫu nhiên của hệ. 

f1(x) = 
+∞

∞−
dy)y,x(f = ( )

1

2 1

1

2 12 2πσ σx y r r−
−

−
×





−∞

+∞
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− −
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             (1.10.2) 

Thực hiện phép đổi biến trong tích phân (1.10.2): 

x m
ux

x

− =
2σ

, v
2

my

y

y =
σ

−
                                    (1.10.3) 

ta nhận được: 

f1(x) = ( )1

2 1

1

1
2

2 2
2 2

πσx r r
u ruv v dv

−
−

−
− +






−∞

+∞

 exp            (1.10.4) 

Sau khi đưa vào các ký hiệu: 

A = 
1

1 2− r
, B = 

ru

r1 2−
, C = 

u

r

2

21−
                                (1.10.5) 

ta qui tích phân (1.10.4) về tích phân đã biết: 

e dv
A

eAv Bv C
AC B

A− − −

−∞

+∞ − −

 =( )2

2

2 π
                               (1.10.6) 

Kết quả ta nhận được: 

f1(x) = 
1

2

2

22

πσ
σ

x

x m

e
x

x

− −( )

                                        (1.10.7) 

Từ (1.10.7) ta thấy rằng đại lượng ngẫu nhiên X tuân theo luật phân bố chuẩn, hơn 

nữa: 

mx = M[X], σx = D X[ ]                                           (1.10.8) 

Tương tự đối với f2(y) ta có: 

f2(y) = 
1

2

2

22

πσ
σ

y

y m

e

y

y

−
−( )

                                         (1.10.9) 
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Tính mômen tương quan Rxy: 

Rxy = ( )( ) ( , )x m y m f x y dxdyx y− − =
−∞

+∞
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= ( )
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1

2 12 2πσ σx y
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         (1.10.10) 

Lấy tích phân biểu thức (1.10.10) ta nhận được: 

Rxy = rσxσy                                                                                      (1.10.11) 

Từ đó thấy rằng r chính là hệ số tương quan rxy. 

Như vậy, mật độ phân bố chuẩn của hệ hai đại lương ngẫu nhiên X và Y hoàn toàn 

được xác định bởi các kỳ vọng toán học mx và my của các đại lượng ngẫu nhiên đã cho và 

ma trận tương quan 

R
D R

Dij
x xy

y
=








                                          (1.10.12) 

Như vậy, đối với phân bố chuẩn các đặc trưng số − kỳ vọng toán học và ma trận 

tương quan là các đặc trưng đầy đủ của hệ. 

Nếu các đại lượng ngẫu nhiên của hệ có phân bố chuẩn (X,Y) không tương quan với 

nhau, tức là r = rxy = 0, thì  

f(x,y) = 

( ) ( )
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2
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 = f1(x).f2(y)                   (1.10.13) 

và đây là điều kiện độc lập của hệ. 

Như vậy, từ tính không tương quan của các đại lượng ngẫu nhiên của hệ có phân bố 

chuẩn suy ra tính độc lập của chúng. Đối với các đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn, 

điều kiện không tương quan và điều kiện độc lập là tương đương nhau. 

Ta xét mặt được xác định bởi mật độ phân bố chuẩn: 

f(x,y) = 

( ) ( )
1
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e
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,                             (1.10.14) 

cho trường hợp các đại lượng ngẫu nhiên X và Y độc lập. Mặt này có dạng đồi mà đỉnh 

nằm tại điểm (mx,my) (hình 1.17). 

Cắt mặt phân bố này bởi các mặt phẳng song song với mặt x0y, ta nhận được các 

elip. 
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Thực vậy, khi cho f(x,y) = λ2 = const, ta có: 

( ) ( )x m y mx

x

y

y

−
+

−
=

2

2

2

2
2

2 2σ σ
λ                                    (1.10.15) 

Phương trình (1.10.15) là phương trình hình chiếu của elip trên mặt x0y. Đó là họ 

các elip đồng dạng có tâm tại điểm (mx, my), có các trục đối xứng là các đường thẳng song 

song với các trục 0x và 0y. Tại mọi điểm của mỗi elip như vậy, mật độ phân bố không đổi, 

nên chúng được gọi là các elip mật độ phân bố đều hay là elip phân tán. 

Có thể chỉ ra rằng, sẽ nhận được một 

bức tranh tương tự ngay cả đối với phân bố 

chuẩn trong trường hợp tổng quát, khi mà 

r≠0, nhưng trong trường hợp này các trục 

đối xứng của elip không song song với các 

trục toạ độ. 

 

Hình 1.17 

Các trục đối xứng này được gọi là các trục phân tán chính. Bằng cách chuyển gốc 

toạ độ tới điểm (mx, my) và quay các trục toạ độ cho đến khi trùng với các trục phân tán 

chính có thể dẫn luật phân bố chuẩn với r ≠ 0 về dạng chính tắc. 

f ( , )ξ η = 1

2

2

2

2

22 2

πσ σξ η
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σξ ηe
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,                             (1.10.16) 

trong đó σξ, ση được gọi là độ lệch bình phương trung bình chính. 

Như vậy, chúng ta đã thay thế vectơ ngẫu nhiên phân bố chuẩn có các thành phần 

(X,Y) phụ thuộc lẫn nhau bởi vectơ phân bố chuẩn khác (ξ,η) mà các thành phần của nó 

độc lập với nhau. 

Thông thường, khi xét luật phân bố chuẩn trên mặt phẳng, ta cố gắng chọn trước 

các trục toạ độ 0x và 0y sao cho chúng trùng với các trục phân tán chính. 

Khi đó xác suất rơi vào hình chữ nhật R (hình 1.14) có các cạnh song song với trục 

phân tán chính được xác định theo công thức (1.7.6) và sẽ bằng: 

P(N∈R) = 
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= 
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Bây giờ ta xét hệ n đại lượng ngẫu nhiên (X1, X2, ... Xn). Hệ này được gọi là có phân 

bố chuẩn nếu như mật độ phân bố của nó có dạng: 

( )


πσσσ
= = = σ

−
σ
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−
n

1i
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kk
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ii
ik
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1
)x,...,x,x(f       (1.10.18) 

trong đó D là định thức của ma trận tương quan chuẩn hoá: 

r

r r

r
x x

x x x x

x x
i k

n

n=

1

1

1

1 2 1

2

...

...

... ...
                                   (1.10.19) 

Dik là phần phụ đại số của phần tử rx xi k
 trong định thức D. 

Từ (1.10.18) thấy rằng, mật độ phân bố n chiều đối với luật chuẩn phụ thuộc vào n 

kỳ vọng toán học, n độ lệch bình phương trung bình (phương sai) và 
2

)1( −nn
 hệ số tương 

quan. 

Nếu các đại lượng ngẫu nhiên X1, X2, ... , Xn độc lập thì mật độ phân bố bằng: 

f x x x f x f x f xn n n( , ,..., ) ( ) ( )... ( )1 2 1 1 2 2= = 
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                               (1.10.20) 

Công thức này nhận được từ công thức tổng quát (1.10.18) khi rx xi k
=0 trong trường 

hợp i≠k và rx xi k
= 1 với i = k. Khi đó D=1, Dik=0 khi i≠k, Dik=1 khi i=k. 

Trường hợp riêng, khi n = 3 ta nhận được luật phân bố chuẩn trong không gian. 

Trong trường hợp này ma trận tương quan có dạng: 

r

r r

rx x

x x x x

x xi k
=

1

1

1

1 2 1 3

2 3
                                     (1.10.21) 

Mật độ phân bố chuẩn ba chiều phụ thuộc vào 9 tham số m1, m2, m3, σ1, σ2, σ3, 

r r rx x x x x x1 2 1 3 2 3
, , . Đối với phân bố chuẩn 3 chiều thay cho elíp phân tán là elipxôit phân 

tán. Khi hướng các trục toạ độ theo các trục chính của elipxôit phân tán ta nhận được hệ 

thống các phân bố của ba đại lượng ngẫu nhiên độc lập (ξ,η,ζ). 

Trong trường hợp này mật độ phân bố sẽ có dạng: 
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( )
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                     (1.10.22) 

trong đó σξ, ση, σζ là các độ lệch bình phương trung bình chính. 

1.11. Luật phân bố của hàm các đối số ngẫu nhiên 

1) Luật phân bố của hàm một đối số ngẫu nhiên 

Giả sử có đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có mật độ phân bố f(x) và một đại lượng 

ngẫu nhiên khác Y, liên hệ với nó bởi sự phụ thuộc hàm 

Y =ϕ(X),                                                           (1.11.1) 

với ϕ là hàm liên tục, khả vi. 

Yêu cầu tìm mật độ phân bố của đại lượng ngẫu nhiên Y. Trước hết, ta giả thiết 

rằng hàm y = ϕ(x) đơn điệu, khi đó nó có hàm ngược duy nhất: x=ψ(y). Thêm vào đó, từ 

điều kiện: 

x0<X≤x0+dx. 

chắc chắn suy ra rằng y0<Y≤y0+dy và ngược lại. ở đây y0= ϕ(x0)  

b)

Sx Sy

 

 Hình 1.18 

Do đó xác suất của các bất đẳng thức bằng nhau: 

P(x0<X≤x0+dx) = P(y0<Y≤y0+dy)                                (1.11.2) 

Giả sử mật độ phân bố của đại lượng Y là g(y), khi đó từ các đồ thị f(x) và g(y) (hình 

1.18 a và b) ta nhận thấy rằng xác suất 

P(x0<X≤x0+dx) = Sx                                           (1.11.3) 

bằng diện tích phía dưới đường cong y = f(x), còn xác suất 

P(y0<Y≤y0+dy) = Sy                                               (1.11.4) 

là diện tích phía dưới đường cong x = g(y) 

Với dx, dy đủ nhỏ ta có: 

Sx = f(x)dx, Sy = g(y)dy,                                            (1.11.5) 

khi đó 

f(x)dx = g(y)dy                                                  (1.11.6) 

và do vậy:  
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g(y) = f(x)
dxdy /

1
 = f[ψ(y)].ψ’(y)                                   (1.11.7) 

Vì f(x) ≥0, g(y)≥0, nên trong công thức này cần lấy giá trị tuyệt đối )(yψ ′  

g(y) = f[ψ(y)]. )(yψ ′                                          (1.11.8) 

Nếu hàm y = ϕ(x) không đơn điệu thì hàm ngược x=ψ(y) có thể đa trị, tức là có một 

vài nhánh:     x1 = ψ1(y), x2 =ψ2(y),..., xn =ψn(y). 

Khi đó từ sự kiện: 

y0<Y≤y0+dy,                                                 (1.11.9) 

dẫn đến một trong các khả năng xung khắc tương hỗ: 

x X x dxo o
1 1 1< < +  hoặc x X x dxo o

2 2 2< < +  ... 

hoặc 

x X x dxn
o

n
o

n< < +  (1.11.10) 

Khi đó theo định lý cộng xác suất ta có: 

P(y0<Y≤y0+dy) = P( x X x dxo o
1 1 1< < + ) + P( x X x dxo o

2 2 2< < + ) +...+ 

+ P( x X x dxn
o

n
o

n< < + )                                        (1.11.11) 

hoặc 

g(y)dy = f(x1)dx1 + f(x2)dx2 +...+ f(xn)dxn(1.11.12) 

Trong trường hợp khi x=ψ(y) là hàm đa trị, ta nhận được công thức đối với g(y): 

g(y) = f x
dx

dy
f x

dx

dy
f x

dx

dyn
n( ) ( ) ... ( )1

1
2

2+ + + ,                  (1.11.13) 

tức là: 

g(y) = f[ψ1(y)]. ′ψ1( )y + f[ψ2(y)]. ′ψ 2 ( )y +...+ f[ψn(y)]. ′ψ n y( )          (1.11.14) 

Các ví dụ: 

1. Giả X và Y có quan hệ phụ thuộc tuyến tính: 

Y = aX +b                                                      (1.11.15) 

Trong trường hợp này hàm ngược là đơn trị 

X = ψ(Y) = 
1

a
(Y−b)                                             (1.11.16) 

Đạo hàm hàm ngược bằng: 

ψ’(y) = 
1

a
                                                       (1.11.17) 

Từ đó, thế (1.11.16) và (1.11.17) vào công thức (1.11.8) đối với g(y) ta nhận được  

g(y) = 
1

a
f

y b

a

−





                                               (1.11.18) 
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Như vậy, khi biến đổi tuyến tính đại lượng ngẫu nhiên, đường cong phân bố của nó 

dịch chuyển một lượng b và thay đổi tỷ lệ dọc theo trục toạ độ là a lần. 

Khi đó ta nhận được quy luật phân bố của hàm tuyến tính của đối số tuân theo 

phân bố chuẩn (1.5.1) dưới dạng 

g(y) = 
1

2

2

22

a
e

x

y b

a
mx

x
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−

− −
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[ ]
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π σ
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e

x

y am b

a
x

x

−
− +( )

            (1.11.19) 

Đây là quy luật phân bố chuẩn với các tham số 

σy = a σx, 

my = amx + b 

2. Giả sử các đại lượng ngẫu nhiên X và Y liên hệ với nhau bởi sự phụ thuộc bậc hai 

Y =X2. 

Trong trường hợp này mỗi một giá trị của Y (Y luôn dương) tương ứng với hai giá trị 

của đại lượng ngẫu nhiên X: 

X1 =ψ1(Y)= Y , X2=ψ2(Y)=− Y . 

Hàm ngược là hàm hai trị, cho nên theo (1.11.14) ta có: 

g(y) = f(x1). ′ψ1( )y + f(x2). ′ψ 2 ( )y                                (1.11.20) 

Vì  

′ =ψ1
1

2
( )y

y
, ′ = −ψ 2

1

2
( )y

y
                               (1.11.21) 

nên  

g(y) = 
( ) ( )[ ]1

2
0

0 0

y
f y f y khi y

khi y

+ − >

<







                           (1.11.22) 

Đặc biệt, khi đối số X tuân theo luật phân bố chuẩn (1.5.1), mật độ phân bố của đại 

lượng ngẫu nhiên Y sẽ có dạng: 

g(y) = 

( ) ( )
1

2 2
0

0 0

2

2

2

22 2

π σ
σ σ

y
e e khi y

khi y

x

y m y mx

x

x

x

−
−

−
− −

+

















>

<













           (1.11.23) 

Nếu kỳ vọng toán học bằng không, mx = 0 thì: 
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g(y) = 

1

2
0

0 0

2 2

π σ
σ

y
e khi y

khi y
x

y

x

−
>

<









                          (1.11.24) 

2) Luật phân bố của hàm hai đối số ngẫu nhiên 

Giả sử có hệ hai đại lượng ngẫu nhiên liên tục (X,Y) có mật độ phân bố f(x,y). Và giả 

sử đại lượng ngẫu nhiên Z, liên hệ với X và Y bởi mối phụ thuộc hàm 

Z = ϕ(X,Y). 

Yêu cầu tìm quy luật phân bố của đại lượng ngẫu nhiên Z. Ta xây dựng đồ thị hàm 

z = ϕ(x,y). Đây là một mặt nào đó trong không gian (hình 1.19). 

Ta xác định hàm phân bố của đại lượng Z 

G(z) = P(Z<z) = P[ϕ(X,Y)<z].                                   (1.11.25) 

Bất đẳng thức ϕ(X,Y)<z sẽ được thoả mãn với mọi điểm của mặt z=ϕ(x,y) nằm dưới 

mặt phẳng Q song song với mặt x0y, và cách nó một khoảng bằng z. 

Mặt phẳng này cắt mặt z=ϕ(x,y) theo một đường cong L nào đó. Chiếu đường cong L 

này lên mặt phẳng x0y, nó giới hạn một miền D nào đó. 

 

Hình 1.19 

Xác suất để cho ϕ(X,Y)<z bằng xác suất rơi của điểm (X,Y) vào trong miền D trên 

mặt phẳng x0y được xác định bởi bất đẳng thức ϕ(x,y)<z. Xác suất này được biểu diễn bởi 

tích phân hai lớp theo miền D. 

f x y dxdy
D

( , )
( )
  

Như vậy, hàm phân bố của đại lượng ngẫu nhiên Z có dạng: 

G(z) = f x y dxdy
x y z

( , )
( ( , ) )ϕ <
                                        (1.11.26) 

Để nhận được mật độ phân bố g(z) cần tìm đạo hàm của hàm (1.11.26) theo z 

g(z) = G’(z)                                                   (1.11.27) 

Rõ ràng, miền phân tích [ϕ(x,y)<z] có thể là miền đa liên thuộc mặt phẳng x0y, 

trong đó bất đẳng thức ϕ(x,y)<z được thực hiện. 

Ví dụ: Xét hàm phân bố của modul vectơ phân bố chuẩn hai chiều mà hình chiếu 
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của nó lên các trục toạ độ X và Y là các đại lượng ngẫu nhiên độc lập có kỳ vọng toán học 

bằng mx và my, và phương sai đều bằng σx. 

Đại lượng ngẫu nhiên cần tìm Z sẽ liên hệ với các đại lượng ngẫu nhiên X và Y bởi 

mối phụ thuộc hàm: 

Z = X Y2 2+                                            (1.11.28) 

Đại lượng ngẫu nhiên Z không âm, vì vậy mật độ phân bố của nó sẽ bằng không khi 

z<0. 

Vì X và Y là các đại lượng ngẫu nhiên độc lập có phân bố chuẩn nên mật độ phân bố 

chung f(x,y) có dạng (1.11.14). 

Theo (1.11.26) ta nhận được hàm phân bố của đại lượng ngẫu nhiên Z dưới dạng:  

G(z) = 
( ) ( )1

2 2

1

2 2
2 2

2 2 πσ
σe dxdy

x m y m

x y z

x y− − + −





+ <


( )

              (1.11.29) 

Miền tích phân là miền trong hình tròn tâm ở gốc toạ độ và bán kính bằng z. 

Ta chuyển tích phân hai lớp về toạ độ cực bằng cách sử dụng các công thức  

x = ρcosϕ, y = ρsinϕ, dxdy = ρdρdϕ                            (1.11.30) 

Khi đó ta nhận được: 

G(z) = 
( ) ( )[ ]

 
−+−−π ϕϕ

σ ϕρρ
πσ

2

0 0

sincos
2

1

2

22
2

2

1 z mzmz

dde
yx

                    (1.11.31) 

Lấy vi phân biểu thức này theo z ta nhận được mật độ phân bố của đại lượng ngẫu 

nhiên Z. 

g(z) =

( ) ( )[ ]









<

>
−+−−

0khi0

0khi
2

1 2

0

sincos
2

1

2

22
2

z

zde
yx mzmzπ ϕϕ

σ ϕ
πσ                      (1.11.32) 

Ta hãy biến đổi hàm dưới dấu tích phân: 

(zcosϕ−mx)
2 + (zsinϕ−my)

2 = z2−2z(mxcosϕ+mysinϕ)+
2
ym2

xm +          (1.11.33) 

Ký hiệu: 

2
ym2

xm + =m2, 
m
xm

=cosθ, 
m

ym
=sinθ                             (1.11.34) 

khi đó  

θ = arctg
m

m
y

x

                                               (1.11.35) 

như vậy ta nhận được 

(zcosϕ - mx)
2 + (zsinϕ - my)

2 =z2 +m2 -2zmcos(ϕ-θ)                  (1.11.36) 

Thế (1.11.36) vào (1.11.32) ta nhận được: 
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g(z) = 0khi
2

2

0

)cos(

2
2

22

22

>
−−+−

zdee
z

zmmz π
σ

θϕ
σ ϕ

πσ
                  (1.11.37) 

Làm phép thay thế 

ϕ−θ = u                                                        (1.11.38) 

ta nhận được 

g(z) = 0khi
2

2

0

cos
2

2

22

22

>
− −+−

zduee
z u

zmmz θπ
σσ

πσ
                   (1.11.39) 

Tích phân trong công thức (1.11.39)  


− 






−θπ

σ

π

2

0

cos
2

2

1
due

u
izm

i

 

 là hàm Bessel loại I bậc 0 đối số ảo 







2σ
imz

Jo  hoặc hàm Bessel loại II đối số thực 









2σ
mz

Io . 

Như vậy, ta có 

g(z) =
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+−

0khi0

0khi
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z
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Ie
z

o

mz

σπσ
σ

                              (1.11.40) 

Hàm nhận được gọi là hàm Rơle suy rộng. Các đặc trưng số của nó, như kỳ vọng 

toán học và phương sai, được xác định được theo các công thức: 

2

2

4
2

2
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πσ
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I
mm
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+=            (1.11.41) 

Dz = 2σ2 + m2 − mz
2

                                       (1.11.42) 

Đối với trường hợp kỳ vọng toán học bằng 0, mx = my =0, biểu thức (1.11.29) được 

viết lại dưới dạng  

G(z) = 
<+

+−

)(

2
2

22

2

22

2

1

zyx

yx

dxdye σ

πσ
 =  

−π
σ
ρ

ϕρρ
πσ

2

0 0

2
2

2

2

2

1 z

dde = 

= 1

2

22−
−

e
z

σ                                                        (1.11.43).  

Từ đó, theo (1.11.27), ta nhận được mật độ phân bố g(z) dưới dạng: 

g(z) = 









<

>
−

0khi0

0khi
2

2

2
2

z

ze
z

z

σ

σ                                      (1.11.44) 

Đây là quy luật phân bố Rơle đã được xét ở mục 1.6. 
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1.12. Hàm đặc trưng 

Hàm đặc trưng g(t) của đại lượng ngẫu nhiên X là kỳ vọng toán học của đại lượng 

ngẫu nhiên phức eitX 

g(t) = M[eitX],                                                      (1.12.1) 

ở đây, 

i = − 1 . 

Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc thì  

g(t) = e pitx
k

k

n
k

=


1

                                               (1.12.2) 

Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục thì 

g(t) = e f x dxitx ( )
−∞

+∞

                                                (1.12.3) 

Công thức (1.12.3) biến đổi hàm f(x) đối số x thành hàm g(t) đối số t, là phép biến 

đổi Fourier hàm f(x). 

Như vậy, hàm đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên liên tục là phép biến đổi Fourier 

hàm mật độ phân bố của nó. 

Các tính chất của hàm đặc trưng 

1. Nếu gx(t) là hàm đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên X, thì hàm đặc trưng của 

đại lượng ngẫu nhiên  

Y = aX(1.12.4) 

bằng 

gy(t) = gx(at)                                                    (1.12.5) 

Thực vậy,  

gy(t) = M[eitY] = M[ei(at)X] = gx(at)                                  (1.12.6) 

2. Hàm đặc trưng của tổng các đại lượng ngẫu nhiên độc lập bằng tích các hàm đặc 

trưng của từng hạng tử. 

Nếu X1, X2 ... Xn là các đại lượng ngẫu nhiên độc lập có các hàm đặc trưng:  

g t g t g tx x xn1 2
( ), ( ),..., ( )                                        (1.12.7) 

và giả sử 

X Xk
k

n
=

=


1

                                                  (1.12.8) 

Ta sẽ chứng minh rằng: 

gx(t) = g tx
k

n

k
( )

=
∏

1

                                              (1.12.9) 

Thật vậy, khi sử dụng định lý tích kỳ vọng toán học đối với các đại lượng ngẫu 

nhiên độc lập, ta nhận được: 
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      (1.12.10) 

3. Giá trị của hàm đặc trưng bằng đơn vị khi t=0: 

g(0) = f x dx( )
−∞

+∞

 = 1 . 

Vì hàm đặc trưng g(t) của đại lượng ngẫu nhiên liên tục là biến đổi ngược Fourier 

của mật độ phân bố f(x) nên, như đã biết từ lý thuyết biến đổi Fourier, có thể nhận được 

mật độ phân bố f(x) như là biến đổi Fourier trực tiếp hàm g(t) 

f(x) = 
1

2π
e g t dtitx−

−∞

+∞

 ( )  

Như vậy, khi biết mật độ phân bố f(x) ta có thể xác định duy nhất một hàm đặc 

trưng, ngược lại, nếu biết hàm đặc trưng, có thể xác định một cách duy nhất mật độ phân 

bố.  

Khi đó, trong nhiều trường, sử dụng hàm đặc trưng thuận lợi hơn so với mật độ 

phân bố. 

Mối liên hệ giữa hàm đặc trưng và mômen của đại lượng ngẫu nhiên 

Khi biết hàm đặc trưng g(t) dễ dàng xác định được các mômen phân bố của đại 

lượng ngẫu nhiên. 

Ta hãy khai triển hàm eitX thành chuỗi Macloren 

( )
e

it

k
XitX

k
k

k

=
=

∞


!0

                                            (1.12.11) 

Đặt (1.12.11) vào (1.12.1) ta nhận được chuỗi: 

g(t) = 
( ) ( ) [ ]M
it

k
X

it

k
M X

k
k

k

k
k

k! !=

∞

=

∞
 












=
0 0

                          (1.12.12) 

Nhưng M[XK] là mômen gốc bậc k (mK) của đại lượng ngẫu nhiên X. 

Từ đó ta nhận được khai triển chuỗi hàm đặc trưng  

g(t) = 
i m

k
t

k
k k

k !=

∞


0

                                           (1.12.13)  

Như vậy, có thể tìm được tất cả các mômen gốc của đại lượng ngẫu nhiên bằng cách 

khai triển hàm đặc trưng thành chuỗi Macloren đối với tham số t. 

Ta biểu diễn hàm đặc trưng theo công thức khai triển tổng quát thành chuỗi 

Macloren: 
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g(t) = 
1

00k

d g t

dt
t

k

k
t

k

k !

( )

==

∞
                                   (1.12.14) 

Só sánh (1.12.13) và (1.12.14) ta nhận được biểu thức đối với mômen của đại lượng 

ngẫu nhiên: 

m
i

d g t

dt
k k

k

k
t

=
=

1

0

( )
                                       (1.12.15) 

Một cách tương tự, có thể biểu diễn các mômen trung tâm của đại lượng ngẫu nhiên 

qua hàm đặc trưng. 

Khi biểu diễn đại lượng ngẫu nhiên X dưới dạng: 

X = X m
o

x+                                                  (1.12.16) 

với X
o

 là đại lượng ngẫu nhiên qui tâm, ta nhận được: 

g(t) = [ ]M e M e M e e e M eitX
it X m

itm it X itm it X

o

x
x

o

x

o

=














= 







 = 









+





       (1.12.17) 

Khai triển eit X
o

 thành chuỗi Macloren, ta được 

( ) ( ) ( )
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! ! !0 0 0

μ        (1.12.18)  

Thế (1.12.18) vào (1.12.17) ta nhận được  

g(t) e itmx−
= 

( )it

k

k

k
k !

μ
=

∞


0

                                    (1.12.19) 

Do đó, khi khai triển Macloren hàm g(t) e itmx−
 ta nhận được tất cả các mômen 

trung tâm của đại lượng ngẫu nhiên. 

Khai triển g(t) e itmx−
 theo công thức khai triển tổng quát chuỗi Macloren: 

g(t) e itmx−
= 

[ ]1

0
0k

d e g t

dt
t

k itm

k

t

k

k

n x

!

( )−

=
=
                       (1.12.20) 

So sánh (1.12.19) và (1.12.20), ta nhận được: 

μk = 
[ ]1

0
i

d e g t

dtk

k itm

k

t

x−

=

( )
                               (1.12.21) 

Ví dụ: Nhờ hàm đặc trưng ta sẽ tìm được các mômen của phân bố chuẩn. 

Giả sử đại lượng ngẫu nhiên X tuân theo quy luật phân bố chuẩn (1.5.1). Ta sẽ tìm 
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hàm đặc trưng của nó. 

g(t) =

( )
1
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    (1.12.22) 

Có thể đưa tích phân (1.12.22) về tích phân đã biết: 

A

BAC
CBxAx e

A
dxe

2

2 2
−−+∞

∞−

−+− =
π

                            (1.12.23) 

và đưa vào ký hiệu 

A =
22

1

xσ
,    B  = 

2

2

2 x

xx mit

σ
σ +

,    C = 
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                             (1.12.24) 

Khi đó 

g(t) = 2
i

22
x

x
t

tm
e

σ
−

                                           (1.12.25) 

Theo (1.12.15), mômen gốc bậc nhất bằng: 

m
i

dg t

dt

im

i
e m

t

x
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01= = =
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                               (1.12.26) 

Ta tìm các mômen trung tâm của phân bố: 

e itmx−
g(t) =e itmx− e
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                          (1.12.27) 

Khai triển hàm này thành chuỗi Macloren, nhận được: 

e itmx−
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Từ đó có: 

μ 2 1 0k− =                                                   (1.12.29) 

i

k
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k

k

k
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x
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k

2

2

2 2

2 2( )! !
μ σ=                                         (1.12.30) 

hay 

μ 2k = ( )!

!

2

2
2k

kk x
kσ , (k=1,2,...)                                  (1.12.31) 

Đặc biệt 

μ σ2
2= x , μ σ4

43= x  

Các công thức nhận được là các công thức tính trực tiếp mômen của phân bố chuẩn 

ở mục 1.5. 

Tuy nhiên phương pháp sử dụng hàm đặc trưng đơn giản hơn nhiều. 

Hàm đặc trưng của véc tơ ngẫu nhiên 
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Hàm đặc trưng của hệ n đại lượng ngẫu nhiên (X1, X2 ... Xn ) hoặc vectơ ngẫu nhiên 

n chiều là hàm n tham số t1, t2, tn, được xác định bởi công thức: 

g t t t n( , ,..., )1 2 = M e
i t Xk k
k

n

=
















1                                 (1.12.32) 

Đối với hệ các đại lượng ngẫu nhiên liên tục đây là phép biến đổi Fourier n chiều 

của mật độ phân bố f(x1,x2 .... xn) 

g t t t n( , ,..., )1 2 = ... ( , ,..., ) ...( ... )e f x x x dx dx dxi t x t x
n n

n n1 1
1 2 1 2

+ +

−∞

+∞

−∞

+∞

    (1.12.33) 

Tương tự như trường hợp một chiều, mật độ phân bố f(x1,x2 .... xn) là biến đổi 

Fourier n lần đối với hàm đặc trưng g(t1, t2,. tn) 

),...,,( 21 nxxxf = 

( )
1

2
1 1

1 2 1 2
π n

i t x t x
n ne g t t t dt dt dtn n... ( , ,..., ) ...( ... )− + +

−∞

+∞

−∞

+∞

            (1.12.34) 

Đối với hệ các đại lượng ngẫu nhiên phân bố chuẩn (X1, X2 ... Xn) có mật độ phân bố 

(1.10.20), hàm đặc trưng g t t t n( , ,..., )1 2  được tính theo công thức (1.12.33) có dạng 

),...,,( 21 ntttg = 


==

+−
n

j
jj

n

kj
kjjk tmittR

e 11,
2

1

                                 (1.12.35) 

trong đó mj là kỳ vọng toán học của đại lượng ngẫu nhiên Xj, Rjk là mômen tương quan 

của các đại lượng ngẫu nhiên Xj và Xk. 

Nếu các đại lượng ngẫu nhiên X1, X2,..., Xn độc lập với nhau thì hàm đặc trưng n 

chiều của chúng bằng tích các hàm đặc trưng của từng đại lượng ngẫu nhiên trong đó. 

),...,,( 21 ntttg =∏
=

n

k
kx tg

k
1

)(                                       (1.12.36) 

Nhờ hàm đặc trưng nhiều chiều có thể xác định được mômen hỗn hợp của phân bố 

của hệ các đại lượng ngẫu nhiên (vectơ ngẫu nhiên) theo công thức  
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Chương 2: Hàm ngẫu nhiên và các đặc trưng của chúng 

2.1. Định nghĩa hàm ngẫu nhiên 

Đại lượng ngẫu nhiên là đại lượng mà khi tiến hành một loạt các phép thử trong 

cùng những điều kiện như nhau có thể mỗi lần nhận được giá trị này hay giá trị khác 

không biết trước được cụ thể. 

Giả thiết rằng, kết quả thí nghiệm không phải là một số mà là một hàm nào đó của 

một hay nhiều đối số. Một hàm mà kết quả của mỗi lần thí nghiệm được tiến hành trong 

những điều kiện như nhau, có thể có các dạng khác nhau, không biết trước được cụ thể, 

được gọi là hàm ngẫu nhiên. Khi đó hàm không ngẫu nhiên thu được do kết quả của mỗi 

thí nghiệm được gọi là thể hiện của hàm ngẫu nhiên. Với mỗi lần lặp lại thí nghiệm ta 

nhận được một thể hiện mới. Như vậy có thể xem hàm ngẫu nhiên như là tập tất cả các 

thể hiện của nó. Cách tiếp cận thống kê như vậy rất thuận lợi khi nghiên cứu nhiều quá 

trình vật lý, kỹ thuật, sinh học v.v... Đặc biệt, khái niệm hàm ngẫu nhiên phản ánh rất 

tốt thực chất của các quá trình khí tượng thuỷ văn. 

Tính chất đặc trưng của khí quyển là chuyển động rối nhiễu loạn gây nên sự biến 

động mạnh của các yếu tố khí tượng cả theo thời gian lẫn không gian. Các xung rối mạnh 

xảy ra cả trong các quá trình qui mô lớn cũng như trong các chuyển động qui mô nhỏ. Sự 

tồn tại của rối dẫn tới chỗ những điều kiện ban đầu không còn quy định một cách đầy đủ 

diễn biến của quá trình, do đó các thí nghiệm tiến hành trong cùng những điều kiện bên 

ngoài như nhau sẽ dẫn đến các kết quả khác nhau. 

Giả sử vào cùng một ngày một giờ của mỗi năm trong một khoảng thời gian nào đó 

ta đo nhiệt độ không khí tại một điểm cho trước trong khí quyển. Với mỗi lần đo như vậy 

ta nhận được nhiệt độ như là hàm của thời gian T(t). Các hàm nhận được khi lặp lại thí 

nghiệm sẽ khác nhau. Mỗi hàm Ti(t) nhận được ở thí nghiệm i có thể được xem như một 

thể hiện riêng, còn tập tất cả các hàm thu được cho chúng ta tập hợp các thể hiện quan 

trắc của hàm ngẫu nhiên. 

Tương tự, các yếu tố khí tượng khác - áp suất, các thành phần của vectơ vận tốc gió, 

v.v... cũng có thể được xem như là các hàm ngẫu nhiên của thời gian và toạ độ không 

gian. 

Trên hình 2.1 dẫn các đường cong phụ thuộc vào thời gian của thành phần vĩ hướng 

vectơ gió nhận được theo các số liệu quan trắc thám không. 

Từng đường cong trên hình 2.1 là một thể hiện của hàm ngẫu nhiên. Nếu cố định 

thời điểm t=to và vạch một đường thẳng vuông góc với trục hoành, thì nó sẽ cắt mỗi thể 

hiện tại một điểm. Các điểm giao là các giá trị của một đại lượng ngẫu nhiên mà người ta 

gọi là lát cắt của hàm ngẫu nhiên ứng với giá trị của đối số t=to. 

Xuất phát từ đó có thể đưa ra một định nghĩa khác về hàm ngẫu nhiên: Hàm ngẫu 

nhiên của đối số t là hàm X(t) mà giá trị của nó tại mỗi trị số của đối số t=to (mỗi một lát 

cắt tương ứng với t=to) là một đại lượng ngẫu nhiên. 

Ta sẽ ký hiệu hàm ngẫu nhiên bằng các chữ cái lớn kèm theo đối số X(t), 

Y(t)..., còn các thể hiện của nó là các chữ cái nhỏ x1(t), x2(t)... với các chỉ số nêu 

rõ lần thí nghiệm mà thể hiện trên nhận được. Lát cắt của hàm ngẫu nhiên tại 

giá trị đối số to được ký hiệu là X(to).  

U (m/s) 
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Hình 2.1 

Đối số t có thể nhận một giá trị thực bất kỳ trong khoảng hữu hạn hoặc vô hạn đã 

cho, hoặc chỉ là các giá trị rời rạc nhất định. Trong trường hợp thứ nhất X(t) được gọi là 

quá trình ngẫu nhiên, còn trong trường hợp thứ hai nó được gọi là dãy ngẫu nhiên. 

Thuật ngữ hàm ngẫu nhiên bao hàm cả hai khái niệm trên. Đối số của hàm ngẫu 

nhiên không nhất thiết phải là thời gian. Chẳng hạn, có thể xét nhiệt độ không khí như 

là hàm ngẫu nhiên của độ cao. Hàm ngẫu nhiên có thể phụ thuộc không chỉ vào một biến 

mà có thể vài biến. Hàm ngẫu nhiên của vài đối số gọi là trường ngẫu nhiên. 

Ví dụ, trong khí tượng học người ta xét trường nhiệt độ, trường gió, trường áp suất, 

tức là nhiệt độ, áp suất hay vectơ gió được xem như là hàm ngẫu nhiên của 4 đối số: 3 toạ 

độ không gian và thời gian. Khi đó trường ngẫu nhiên có thể vô hướng như trong các 

trường hợp trường nhiệt độ và trường áp suất hoặc trường véc tơ như trường gió, khi mà 

mỗi thể hiện của nó là một hàm vectơ. 

Các quá trình khí tượng thuỷ văn là các hàm của đối số liên tục, vì vậy chúng ta sẽ 

không đề cập đến lý thuyết của chuỗi ngẫu nhiên, mà chỉ xét các quá trình ngẫu nhiên 

của một đối số liên tục và các trường ngẫu nhiên như là hàm ngẫu nhiên của một vài đối 

số liên tục. Khi đó ta sẽ gọi quá trình một chiều là hàm ngẫu nhiên hay quá trình nhẫu 

nhiên, không phân biệt giữa các thuật ngữ đó. 

2.2. Các qui luật phân bố quá trình nhẫu nhiên 

Như ta đã thấy trước đây, đại lượng ngẫu nhiên được hoàn toàn xác định nếu biết 

hàm phân bố của nó 

 F(x) = P(X<x)                                                     (2.2.1) 

Hệ các đại lượng ngẫu nhiên được xác định nếu cho hàm phân bố của nó  

 F(x1,x2...,xn) = P(X1<x1,X2<x2...,Xn<xn)                                  (2.2.2) 

Quá trình ngẫu nhiên X(t) có thể được xét như là tập hợp tất cả các lát cắt của nó 

mà mỗi một lát cắt là một đại lượng ngẫu nhiên. 

Khi cố định các giá trị của đối số t1, t2,..., tn chúng ta nhận được n lát cắt của quá 

trình nhẫu nhiên. 

X1=X(t1), X2=X(t2),..., Xn=X(tn) 
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Khi đó, một cách gần đúng, quá trình ngẫu nhiên có thể được đặc trưng bởi hàm 

phân bố của hệ các đại lượng ngẫu nhiên nhận được. 

 Fn(x1,x2,..,xn) = P(X1<x1,X2<x2,..,Xn<xn)                                (2.2.3) 

Rõ ràng, hàm phân bố này sẽ đặc trưng cho quá trình ngẫu nhiên càng đầy đủ hơn, 

nếu các giá trị của đối số ti càng phân bố gần nhau, số lát cắt n có được càng lớn. 

Xuất phát từ đó, quá trình ngẫu nhiên X(t) được coi như đã cho trước nếu đối với 

mỗi giá trị t, hàm phân bố của đại lượng ngẫu nhiên X(t) đã được xác định 

 F1(x,t) = P[X(t)<x)],                                              (2.2.4) 

đối với mỗi cặp hai giá trị t1 và t2 của đối số t, hàm phân bố của hệ các đại lượng 

ngẫu nhiên X1=X(t1), X2=X(t2) được xác định 

 F2(x1,x2,t) = P(X1<x1, X2<x2),                                        (2.2.5) 

và nói chung, với mọi n giá trị bất kỳ t1, t2,..., tn của đối số t, hàm phân bố n chiều 

của hệ các đại lượng ngẫu nhiên X1=X(t1), X2=X(t2)..., Xn=X(tn) được xác định 

 Fn(x1,x2,...,xn; t1,t2,...,tn) = P(X1<x1,X2<x2,...,Xn<xn).                     (2.2.6) 

Hàm F1(x;t) được gọi là hàm phân bố một chiều của quá trình ngẫu nhiên, nó đặc 

trưng cho qui luật phân bố của mỗi một lát cắt của nó, nhưng không giải đáp được vấn đề 

về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các lát cắt khác nhau. 

Hàm F2(x1,x2;t1,t2) được gọi là hàm phân bố hai chiều của quá trình ngẫu nhiên, nó 

cũng không phải là đặc trưng bao quát của quá trình ngẫu nhiên. 

Để đặc trưng đầy đủ quá trình ngẫu nhiên cần phải cho tất cả các hàm phân bố 

nhiều chiều. 

Đối với các hàm ngẫu nhiên liên tục, mỗi lát cắt của nó là một đại lượng ngẫu nhiên 

liên tục, có thể sử dụng qui luật phân bố vi phân nhiều chiều để đặc trưng cho hàm ngẫu 

nhiên. Nếu F1(x;t) có đạo hàm riêng theo x 

 
∂

∂
F x t

x
1( ; )

= f1(x;t)                                              (2.2.7) 

thì nó được gọi là mật độ phân bố một chiều hay qui luật phân bố vi phân một chiều của 

hàm ngẫu nhiên. 

Qui luật phân bố vi phân một chiều f1(x;t) là qui luật phân bố vi phân của đại lượng 

ngẫu nhiên - lát cắt của hàm ngẫu nhiên ứng với giá trị t cho trước. 

Qui luật phân bố vi phân nhiều chiều của hàm ngẫu nhiên cũng được xác định một 

cách tương tự. 

Nếu tồn tại đạo hàm riêng hỗn hợp của hàm phân bố n chiều  

 
∂

∂ ∂ ∂

n
n n n

n

F x x x t t t

x x x

( , ,..., ; , ,..., )

...
1 2 1 2

1 2

= f x x x t t tn n n( , ,..., ; , ,..., )1 2 1 2 ,        (2.2.8)  

thì nó được gọi là mật độ phân bố n chiều của quá trình ngẫu nhiên. 

Hàm phân bố và mật độ phân bố cần thoả mãn điều kiện đối xứng, tức là cần phải 

như nhau với mọi cách chọn các giá trị của đối số t1,...,tn.  

Với mọi hoán vị i1, i2,...,in từ các số 1, 2,..., n, các hệ thức sau đây phải được thực 

hiện: 
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 F x x x t t tn i i i i i in n
( , ,..., ; , ,..., )

1 2 1 2
= F x x x t t tn n n( , ,..., ; , ,..., )1 2 1 2           (2.2.9)  

 f x x x t t tn i i i i i in n
( , ,..., ; , ,..., )

1 2 1 2
= f x x x t t tn n n( , ,..., ; , ,..., )1 2 1 2          (2.2.10) 

Như đã chỉ ra trong mục 1.7, từ hàm phân bố và mật độ phân bố của hệ n đại lượng 

ngẫu nhiên có thể nhận được hàm phân bố của mọi hệ con của nó. Vì vậy, nếu đã biết 

hàm phân bố hoặc mật độ phân bố n chiều thì cũng chính là cho trước tất cả các hàm 

phân bố và mật độ phân bố bậc thấp hơn. 

Đặc trưng hàm ngẫu nhiên bằng việc cho trước các qui luật phân bố nhiều chiều, 

phần lớn trong ứng dụng thực tiễn, là không thể, do tính phức tạp của việc xác định thực 

nghiệm các qui luật phân bố nhiều chiều, cũng như do sự cồng kềnh, khó khăn khi sử 

dụng để giải các bài toán ứng dụng. 

Vì vậy, thay cho các qui luật phân bố nhiều chiều, trong đa số trường hợp người ta 

giới hạn bằng cách cho những đặc trưng riêng của các qui luật này, tương tự như trong lý 

thuyết đại lượng ngẫu nhiên, thay cho qui luật phân bố người ta sử dụng các đặc trưng số 

của chúng. 

2.3. Các đặc trưng của quá trình ngẫu nhiên 

Để đặc trưng cho quá trình ngẫu nhiên, cũng như các đại lượng ngẫu nhiên, người 

ta sử dụng các mômen phân bố. 

Mômen bậc i1+i2+...+in của quá trình ngẫu nhiên là kỳ vọng toán học của tích các 

luỹ thừa tương ứng của các lát cắt khác nhau của quá trình ngẫu nhiên 

 ),...,,( 21,...,, 21 niii tttm
n

= [ ] [ ] [ ]{ }ni
n

ii tXtXtXM )(...)()( 21

21                      (2.3.1) 

Mômen bậc nhất: 

 m1(t) = M[X(t)] = mx(t)                                          (2.3.2) 

gọi là kỳ vọng toán học của quá trình ngẫu nhiên. 

Kỳ vọng toán học của quá trình ngẫu nhiên là một hàm không ngẫu nhiên mx(t), 

mà giá trị của nó với mỗi t bằng kỳ vọng toán học của lát cắt tương ứng. 

Kỳ vọng toán học mx(t) hoàn toàn xác định bởi quy luật phân bố bậc nhất 

 m tx ( ) = xf x t dx1( ; )
−∞

+∞

                                            (2.3.3) 

Mômen gốc bậc hai có thể có hai dạng: mômen bậc hai đối với cùng một lát cắt của 

quá trình ngẫu nhiên 

 m t2 0, ( ) = [ ]{ }M X t( ) 2
                                           (2.3.4) 

và mômen hỗn hợp bậc hai đối với hai lát cắt khác nhau 

 m t t1 1 1 2, ( , ) = [ ]M X t X t( ) ( )1 2                                    (2.3.5) 

Mômen m2 0,  phụ thuộc vào một giá trị đối số t, mômen hỗn hợp m1 1,  phụ thuộc 

vào hai giá trị t1 và t2 của đối số t. 
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Bên cạnh các mômen gốc, người ta còn xét các mômen trung tâm của quá trình 

ngẫu nhiên. 

Hiệu giữa quá trình ngẫu nhiên và kỳ vọng của nó 

 X t
o

( ) = X(t) - mx(t)                                                (2.3.6) 

được gọi là quá trình ngẫu nhiên qui tâm. 

Mômen trung tâm của quá trình ngẫu nhiên X(t) là mômen gốc bậc tương ứng của 

quá trình nhẫu nhiên qui tâm X t
o

( )  

Mômen trung tâm bậc nhất bằng không 

μ1(t) = M[ X t
o

( ) ] = M[X(t) − mx(t)] = mx(t) − mx(t) = 0. 

Mômen trung tâm bậc hai có dạng: 

 μ 2 0, ( )t = [ ]{ }M X t M X t m t
o

x( ) ( ) ( )





















= −

2
2

                      (2.3.7) 

μ1 1 1 2, ( , )t t = M X t X t
o o

( ) ( )1 2






=  

 = [ ][ ]{ }M X t m t X t m tx x( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2− −                           (2.3.8) 

Mômen trung tâm μ 2 0, ( )t  là hàm của đối số t, với mỗi giá trị t cố định nó là 

phương sai của lát cắt tương ứng của quá trình ngẫu nhiên. Hàm không ngẫu nhiên này 

của đối số t  

 Dx(t) = [ ]{ }M X t m tx( ) ( )− 2
                                    (2.3.9) 

được gọi là phương sai của quá trình ngẫu nhiên. 

Mômen trung tâm ),( 211,1 ttà  là hàm của hai đối số t1 và t2, với mỗi cặp hai giá trị t1 

và t2 đó là mômen quan hệ hay mômen tương quan giữa các lát cắt tương ứng của quá 

trình ngẫu nhiên. 

Hàm không ngẫu nhiên của hai đối số t1 và t2 

 ),( 21 ttRx = [ ][ ]{ })()()()( 2211 tmtXtmtXM xx −−                           (2.3.10) 

được gọi là hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên X(t). 

Rõ ràng, khi t1=t2=t thì Rx(t,t) = Dx(t), tức là với các giá trị của đối số như nhau thì 

hàm tương quan trở thành phương sai. 

Khi sử dụng qui luật phân bố vi phân hai chiều của hàm ngẫu nhiên, có thể viết lại 

hàm tương quan ),( 21 ttRx : 

 ),( 21 ttRx = [ ][ ] 
+∞

∞−

+∞

∞−

−− 21212122211 ),;,()()( dxdxttxxftmxtmx xx                    (2.3.11) 

Từ định nghĩa hàm tương quan ),( 21 ttRx  thấy rằng, nó đối xứng đối với các đối số 
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 ),( 21 ttRx = ),( 12 ttRx                                               (2.3.12) 

Thay cho hàm tương quan, có thể sử dụng hàm tương quan chuẩn hoá ),( 21 ttrx  được 

xác định dưới dạng  

 ),( 21 ttrx =
)()(

),(

21

21

tt

ttR

xx

x

σσ
,                                           (2.3.13) 

trong đó σx(t) = )(tDx  được gọi là độ lệch bình phương trung bình của hàm ngẫu nhiên. 

Với mỗi cặp giá trị t1 và t2, hàm tương quan chuẩn hoá ),( 21 ttrx  là hệ số tương quan 

của hai lát cắt tương ứng của hàm ngẫu nhiên. 

Việc cho mômen bậc nhất và bậc hai, tức là kỳ vọng toán học và hàm tương quan 

của quá trình ngẫu nhiên, mà không cho các đặc trưng đầy đủ của nó, cũng đã xác định 

được hàng loạt tính chất của quá trình ngẫu nhiên. 

Tại mỗi giá trị cố định của đối số t, kỳ vọng toán học mx(t) xác định tâm phân bố 

của mỗi lát cắt của quá trình ngẫu nhiên. 

Hàm tương quan ),( 21 ttRx , trở thành phương sai khi các giá trị của đối số như nhau 

t1=t2=t, đặc trưng cho tính tản mát của các giá trị ngẫu nhiên của lát cắt đã cho xung 

quanh tâm phân phối. 

Với các giá trị t1 và t2 khác nhau, hàm tương quan đặc trưng cho mức độ phụ thuộc 

tuyến tính giữa mỗi cặp các lát cắt của quá trình ngẫu nhiên. 

Khi giải quyết nhiều bài toán ứng dụng, chỉ cần biết hai mômen này - kỳ vọng toán 

học và hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên, là đủ. 

Phần lý thuyết hàm ngẫu nhiên dựa trên các đặc trưng này có tên gọi là lý thuyết 

tương quan của hàm ngẫu nhiên. 

Đối với các quá trình ngẫu nhiên phân bố chuẩn thường gặp trong thực tế, kỳ vọng 

toán học và hàm tương quan là các đặc trưng bao quát của quá trình ngẫu nhiên. 

Quá trình ngẫu nhiên được gọi là có phân bố chuẩn nếu mọi hệ các lát cắt X(t1), 

X(t2),..., X(tn) của nó đều tuân theo quy luật phân bố chuẩn của hệ các đại lượng ngẫu 

nhiên. 

Mật độ phân bố của hệ các đại lượng ngẫu nhiên phân bố chuẩn được xác định duy 

nhất bởi các kỳ vọng toán học và ma trận tương quan của hệ đại lượng ngẫu nhiên (xem 

mục 1.10). 

Vì kỳ vọng toán học của các lát cắt của quá trình ngẫu nhiên là trị số của kỳ vọng 

toán học mx(t) tại các giá trị cố định của đối số t, còn các phần tử của ma trận tương quan 

là giá trị hàm tương quan ),( 21 ttRx  khi cố định cặp hai đối số của nó, do đó kỳ vọng toán 

học và hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên hoàn toàn xác định mọi mật độ phân 

bố n chiều của quá trình ngẫu nhiên phân bố chuẩn. 

Ngày nay, lý thuyết hàm ngẫu nhiên được xây dựng khá đầy đủ và nhờ nó đã có thể 

giải quyết hàng loạt bài toán ứng dụng quan trọng. Lý thuyết tương quan cho phép xác 

định cấu trúc thống kê của các quá trình và các trường khí tượng, thuỷ văn, giải quyết 

các bài toán dự báo những quá trình này và nhiều bài toán khác. 
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Trong thống kê toán học, khi xác định kỳ vọng toán học và các mômen tương quan 

của các đại lượng ngẫu nhiên theo số liệu thực nghiệm, theo định luật số lớn, thay cho 

các giá trị của chúng là trung bình theo mọi giá trị của đại lượng ngẫu nhiên 

 mx = M[X] = 
=

n

i
ix

n 1

1
                                                (2.3.14)  

 [ ] 
=

−−
−

=−−=
n

i
yixiyxxy mymx

n
mYmXMR

1

))((
1

1
))(( ,               (2.3.15) 

ở đây, n là số trị số của đại lượng ngẫu nhiên. 

Việc lấy trung bình tương tự theo tập hợp tất cả các thể hiện được tiến hành khi xác 

định kỳ vọng toán học và hàm tương quan của hàm ngẫu nhiên: 

 mx(t) = 
=

n

i
i tx

n 1

)(
1

                                                 (2.3.16),  

 [ ][ ]
=

−−
−

=
n

i
xixix tmtxtmtx

n
ttR

1
221121 )()()()(

1

1
),(                          (2.3.17) 

trong đó, n là số lượng các thể hiện.  

Từ đó, để xác định các đặc trưng của hàm ngẫu nhiên, thay cho toán tử lấy kỳ vọng 

toán học, trong các tài liệu thường sử dụng toán tử trung bình hoá mà nó được ký hiệu 

bởi 

 mx(t) = )(tX                                                  (2.3.18) 

 [ ][ ])()()()(),( 221121 tXtXtXtXttRx −−=                                (2.3.19) 

ở đây, đường gạch ngang phía trên mỗi đại lượng là ký hiệu lấy trung bình đại lượng này 

theo tập hợp tất cả các thể hiện của hàm ngẫu nhiên. 

Ta hãy xét xem các đặc trưng của quá trình ngẫu nhiên thay đổi như thế nào khi 

thêm vào nó một hàm không ngẫu nhiên. 

Giả sử 

 Y(t) = X(t) + ϕ(t)                                                (2.3.20) 

trong đó ϕ(t) là hàm không ngẫu nhiên. 

Theo định lý cộng kỳ vọng toán học: 

 my(t) = mx(t) + ϕ(t)                                              (2.3.21) 

Ta hãy xác định hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên Y(t) 

[ ][ ]{ })()()()(),( 221121 tmtYtmtYMttR yyy −−= = 

= [ ][ ]{ })()()()()()()()( 22221111 ttmttXttmttXM yy ϕϕϕϕ −−+−−+ = 

 = [ ][ ]{ } ),()()()()( 212211 ttRtmtXtmtXM xyy =−−                            (2.3.21) 

tức là, rõ ràng, khi thêm vào một hạng tử không ngẫu nhiên, hàm tương quan của quá 

trình ngẫu nhiên không thay đổi. 

Sử dụng tính chất này, thông thường, thay cho chính quá trình ngẫu nhiên người ta 

xét quá trình ngẫu nhiên qui tâm. 
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Khi nghiên cứu các quá trình khí tượng thuỷ văn, kỳ vọng toán học nhận được bằng 

cách trung bình hoá theo mọi thể hiện của quá trình ngẫu nhiên, là chuẩn khí hậu của 

quá trình đã cho. Đó có thể là chuẩn trung bình ngày, tháng hoặc nhiều năm, v.v., phụ 

thuộc vào tính chất của quá trình nghiên cứu. Sự thay đổi của quá trình được đặc trưng 

bởi độ lệch của thể hiện của quá trình so với chuẩn và gọi là dị thường. 

Điều quan tâm lớn nhất khi nghiên cứu thống kê các quá trình ngẫu nhiên là đặc 

trưng của các dị thường này. Chẳng hạn, trong dự báo ta quan tâm đến độ lệch của yếu 

tố cần xét so với chuẩn, tức là yếu tố đó sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn chuẩn khí hậu. 

Từ đó, thông thường người ta xét các quá trình ngẫu nhiên qui tâm với kỳ vọng 

toán học bằng 0. Khi đó hàm tương quan của quá trình qui tâm trùng với hàm tương 

quan của quá trình ban đầu. 

2.4. Hệ các quá trình ngẫu nhiên. Hàm tương quan quan hệ 

Thông thường ta xét đồng thời một vài quá trình ngẫu nhiên. Khi đó ngoài các đặc 

trưng của mỗi quá trình ngẫu nhiên, chủ yếu là xác lập mối quan hệ giữa các quá trình 

khác nhau. 

Chẳng hạn, khi nghiên cứu các hiện tượng thời tiết đòi hỏi phải xét đồng thời một 

loạt các quá trình ngẫu nhiên, như sự thay đổi của nhiệt độ không khí, áp suất, độ ẩm, 

v.v... 

Tương tự như hệ các đại lượng ngẫu nhiên, có thể xét hệ n quá trình ngẫu nhiên 

như là vectơ ngẫu nhiên n chiều phụ thuộc vào đối số t, mà mỗi một quá trình ngẫu 

nhiên được xem là hình chiếu của vectơ này trên trục toạ độ đã cho. 

Do sự cồng kềnh và không có khả năng ứng dụng thực tế nên các qui luật phân bố 

nhiều chiều của hệ các quá trình ngẫu nhiên sẽ không được mô tả, chúng ta sẽ giới hạn ở 

hai mômen đầu tiên mà chúng được sử dụng trong lý thuyết tương quan. Mômen gốc bậc 

nhất trùng với kỳ vọng toán học các quá trình ngẫu nhiên tương ứng. 

Mômen trung tâm bậc hai có thể có hai dạng. Dạng thứ nhất, có thể xét mômen 

trung tâm bậc hai đối với hai lát cắt của cùng một quá trình ngẫu nhiên, nó sẽ là hàm 

tương quan của mỗi quá trình ngẫu nhiên của hệ. 

Dạng thứ hai, có thể xét mômen trung tâm bậc hai đối với một lát cắt tương ứng với 

giá trị đối số t1 của một quá trình ngẫu nhiên của hệ, còn lát cắt của quá trình thứ hai 

tương ứng với giá trị đối số t2.  

Mômen trung tâm này được gọi là hàm tương quan quan hệ giữa hai quá trình 

ngẫu nhiên đã cho. Người ta cũng còn dùng tên khác, là hàm tương quan lẫn nhau. 

Xét hệ hai quá trình ngẫu nhiên X(t) và Y(t). Trong lý thuyết tương quan các đặc 

trưng của nó sẽ là: Kỳ vọng toán học mx(t) và my(t), hàm tương quan Rx(t1,t2) và Ry(t1,t2), 

và hàm tương quan quan hệ 

 Rxy(t1,t2) = [ ][ ]{ }M X t m t Y t m tx y( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2− −                   (2.4.1) 

Hàm tương quan quan hệ (2.4.1) đặc trưng cho mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa 

các lát cắt X(t1) và Y(t2). Khi t1=t2 hàm tương quan quan hệ sẽ đặc trưng cho mức độ phụ 

thuộc tuyến tính của các lát cắt tương ứng với cùng một giá trị đối số của các quá trình 

ngẫu nhiên X(t) và Y(t). 
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Hàm tương quan của mỗi quá trình ngẫu nhiên đặc trưng cho mức độ quan hệ giữa 

các lát cắt của cùng một quá trình, đôi khi còn được gọi là hàm tự tượng quan. 

Hàm tương quan quan hệ Rxy(t1,t2) không đối xứng đối với các đối số của chúng, tuy 

nhiên nó có tính chất là không thay đổi khi chuyển vị đồng thời cả đối số và chỉ số. 

 Thực vậy, từ (2.4.1) rõ ràng: 

 Rxy(t1,t2) = Ryx(t2,t1)                                                (2.4.2) 

Dễ ràng chứng minh được rằng hàm tương quan quan hệ không thay đổi khi thêm 

vào mỗi hàm ngẫu nhiên các hạng tử không ngẫu nhiên, cho nên có thể tính nó khi sử 

dụng hàm ngẫu nhiên qui tâm. 

Khi cố định các giá trị đối số t1 và t2 thì Rxy(t1,t2) là mômen quan hệ giữa hai đại 

lượng ngẫu nhiên X(t1) và Y(t2), vì vậy 

 )()(),( 2121 ttttR yxxy σσ≤                                             (2.4.3) 

Thay cho hàm tương quan quan hệ ta xét đại lượng vô thứ nguyên, gọi là hàm 

tương quan quan hệ chuẩn hoá.  

 ),( 21 ttrxy = 
)()(

),(

21

21

tt

ttR

yx

xy

σσ
                                          (2.4.4) 

Theo (2.4.3)  

 1),( 21 ≤ttrxy                                                   (2.4.5) 

Khi cố định các giá trị t1 và t2 hàm tương quan quan hệ chuẩn hoá ),( 21 ttrxy  là hệ số 

tương quan của các đại lượng ngẫu nhiên X(t1) và Y(t2). 

Nếu hàm tương quan quan hệ đồng nhất bằng không thì các quá trình ngẫu nhiên 

được gọi là không liên hệ hay không tương quan. 

Cũng như đối với đại lượng ngẫu nhiên, điều kiện không tương quan là điều kiện 

cần nhưng không phải là điều kiện đủ để các quá trình ngẫu nhiên độc lập. Nó chỉ đặc 

trưng cho sự không phụ thuộc tuyến tính giữa chúng. 

Nếu có hệ n quá trình ngẫu nhiên X1(t), X2(t),..., Xn(t) thì, để đặc trưng cho hệ này, 

trong lý thuyết tương quan cần phải cho n kỳ vọng toán học )(tm
ix , n hàm tương quan 

),( 21 ttR
ix  và 

2

)1( −nn
 hàm tương quan quan hệ ),( 21 ttR

ji xx . Do (2.4.2), chỉ cần cho các hàm 

tương quan quan hệ đối với các cặp chỉ số xi, xj, với i<j là đủ, vì 

 ),( 21 ttR
ji xx = ),( 12 ttR

ij xx                                              (2.4.6) 

Xét trường hợp khi quá trình ngẫu nhiên Z(t) là tổng của hai quá trình ngẫu nhiên 

khác X(t) và Y(t), 

 Z(t) = X(t) + Y(t)                                                  (2.4.7) 

Ta tìm kỳ vọng và hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên Z(t). 

Với mỗi giá trị t cố định, theo tính chất kỳ vọng của tổng các đại lượng ngẫu nhiên, 

ta nhận được 

 mz(t) = mx(t) + my(t)                                               (2.4.8) 

Tính hàm tương quan Rz(t1,t2) 
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),( 21 ttRz =
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 = ),( 21 ttRx + ),( 21 ttRy + ),( 21 ttRxy + ),( 21 ttRyx                             (2.4.10) 

Như vậy, để xác định kỳ vọng toán học của tổng hai quá trình ngẫu nhiên cần biết 

kỳ vọng toán học của cả hai quá trình. 

Để xác định hàm tương quan của tổng hai quá trình ngẫu nhiên cần biết hàm 

tương quan của mỗi quá trình thành phần và hàm tương quan quan hệ của các quá trình 

đó. Trong trường hợp khi các quá trình ngẫu nhiên X(t) và Y(t) không liên hệ, 

),( 21 ttRxy =0, ),( 21 ttRyx =0 thì (2.4.10) có dạng 

 ),( 21 ttRz = ),( 21 ttRx + ),( 21 ttRy                                         (2.4.11) 

Các công thức này có thể được tổng quát hoá cho trường hợp tổng của n hạng tử 

 Z(t) = 
=

n

i
i tX

1

)(                                                      (2.4.12) 

khi đó 

 )(tmz =
=

n

i
x tm

i
1

)(                                                     (2.4.13) 

 ),( 21 ttRz =
=

n

i
x ttR

i
1

21 ),( +
<

n

ji
xx ttR

ji
),( 21                                    (2.4.14) 

Trong trường hợp tất cả các quá trình ngẫu nhiên đôi một không liên hệ ta có 

 ),( 21 ttRz =
=

n

i
x ttR

i
1

21 ),( .                                              (2.4.15) 

Khi cộng hàm ngẫu nhiên X(t) với đại lượng ngẫu nhiên Y, ta có thể xét đại lượng 

ngẫu nhiên này như là hàm ngẫu nhiên không thay đổi theo đối số t. 

Trong trường hợp này my(t) = my, còn ),( 21 ttRy = ),( ttRy =Dy. Khi đó công thức (2.4.8) 

được viết lại dưới dạng 

 mz(t) = mx(t) + my.                                            (2.4.16) 

Khi hàm ngẫu nhiên X(t) không liên hệ với đại lượng ngẫu nhiên Y, công thức 

(2.4.10) được viết lại dưới dạng 

 ),( 21 ttRz = ),( 21 ttRx + Dy,                                        (2.4.17) 
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2.5. Quá trình ngẫu nhiên dừng 

Các quá trình ngẫu nhiên mà những tính chất thống kê của chúng, trên thực tế, 

không thay đổi theo đối số là những quá trình đơn giản nhất cho việc nghiên cứu và mô 

tả thống kê. Các quá trình như vậy được gọi là dừng. 

Thuật ngữ dừng xuất hiện khi nghiên cứu các hàm ngẫu nhiên thời gian và đặc 

trưng cho các tính chất của chúng không thay đổi theo thời gian. Đối với các quá trình 

ngẫu nhiên mà đối số của chúng không phải thời gian mà là biến khác, chẳng hạn, 

khoảng cách, thuật ngữ đồng nhất là tự nhiên hơn. Tuy nhiên, thuật ngữ dừng được thừa 

nhận đối với hàm ngẫu nhiên một biến không phụ thuộc vào tính chất của biến này. 

Thuật ngữ đồng nhất được áp dụng cho trường ngẫu nhiên, khi đặc trưng cho tính 

chất đồng nhất của chúng trong không gian, còn tính dừng của trường được hiểu là các 

tính chất thống kê của nó không thay đổi theo thời gian. Ta sẽ định nghĩa chính xác hơn 

khái niệm dừng. 

Quá trình ngẫu nhiên X(t) được gọi là dừng nếu tất cả các qui luật phân bố hữu hạn 

chiều của nó không thay đổi khi thêm vào mọi giá trị của đối số với cùng một số, tức là 

nếu tất cả chúng chỉ phụ thuộc vào sự sắp xếp các giá trị của đối số với nhau mà không 

phụ thuộc vào chính các giá trị này. 

Như vậy, quá trình ngẫu nhiên X(t) là dừng nếu với mọi n và mọi to, đẳng thức sau 

đây được thực hiện 

),...,,;,...,,( 2121 nnn tttxxxf = ),...,,;,...,,( 2121 onoonn ttttttxxxf +++              (2.5.1) 

Do đó, mật độ phân bố là bất biến đối với phép dịch chuyển gốc tính của đối số t. 

Cụ thể, đối với mật độ phân bố một chiều f1(x;t) của quá trình ngẫu nhiên dừng, khi 

đặt to=−t ta nhận được 

 f1(x;t) = f1(x;t−t) = f1(x;0) = f1(x)                                  (2.5.2) 

tức là mật độ phân bố một chiều không phụ thuộc vào t, nó như nhau đối với mọi 

lát cắt của quá trình ngẫu nhiên. 

Khi to=−t1 mật độ phân bố hai chiều được đưa về dưới dạng 

f2(x1,x2;t1,t2) = f2(x1,x2;0,t2−t1) = f2(x1,x2;t2−t1) = f2(x1,x2;τ),  (2.5.3) 

tức là mật độ phân bố hai chiều phụ thuộc vào không phải cả hai đối số t1, t2 mà chỉ 

phụ thuộc vào một đối số là hiệu của chúng τ = t2−t1. Từ đó, theo (2.5.2), đối với quá trình 

ngẫu nhiên dừng ta nhận được 

 )(tmx = 
+∞

∞−

dxxxf )(1  = mx = const                                      (2.5.4) 

tức kỳ vọng toán học của quá trình ngẫu nhiên dừng không phụ thuộc vào đối số t 

và là một đại lượng không đổi. 

Theo (2.5.3) và (2.5.4), 

 ),( 21 ttRx =  
+∞

∞−

+∞

∞−

−− 2121221 );,())(( dxdxxxfmxmx xx τ = )(τxR                   (2.5.5) 

Như vậy, hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên dừng là hàm chỉ của một đối 

sè τ = t2−t1. 
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Các điều kiện (2.5.4) và (2.5.5) được thực hiện đối với mọi quá trình dừng, tức đó là 

những điều kiện cần của tính dừng. Tuy nhiên chúng không phải là điều kiện đủ đối với 

quá trình dừng, có nghĩa là điều kiện đó chưa đảm bảo để thực hiện điều kiện (2.5.1) khi 

n≥3. 

Trong lý thuyết tương quan của hàm ngẫu nhiên người ta không sử dụng qui luật 

phân bố nhiều chiều mà chỉ sử dụng hai mômen phân bố đầu tiên, khi đó việc thực hiện 

các điều kiện (2.5.4) và (2.5.5) là điều hết sức cốt yếu, nó làm đơn giản hoá rất nhiều việc 

mô tả các quá trình ngẫu nhiên và giải quyết được nhiều bài toán. 

Vì vậy, trong lý thuyết tương quan người ta tách ra lớp các quá trình ngẫu nhiên 

mà các điều kiện (2.5.4) và (2.5.5) được thoả mãn, tức là đối với chúng kỳ vọng toán học 

là đại lượng không đổi, còn hàm tương quan là hàm chỉ của một đối số. 

Các quá trình như vậy được gọi là dừng theo nghĩa rộng. Sau này, khi nghiên cứu 

lý thuyết tương quan hàm ngẫu nhiên, nếu nói đến tính dừng ta sẽ hàm ý là dừng theo 

nghĩa rộng. 

Đối với các quá trình ngẫu nhiên có phân bố chuẩn, tính dừng theo nghĩa rộng 

tương đương với tính dừng theo nghĩa hẹp, vì tất cả các mật độ phân bố n chiều trong 

trường hợp này hoàn toàn được xác định bởi kỳ vọng toán học và hàm tương quan của 

quá trình ngẫu nhiên. Và do đó, sự không phụ thuộc của kỳ vọng và hàm tương quan vào 

việc chọn gốc tính của đối số t dẫn đến tính bất biến của mật độ phân bố n chiều của quá 

trình ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. 

Từ tính chất đối xứng của hàm tương quan (2.3.12) suy ra 

 Rx(τ) = Rx(−τ)                                                     (2.5.6) 

tức hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên dừng là hàm chẵn. Từ đó cũng có thể 

nói hàm tương quan chỉ phụ thuộc vào giá trị tuyệt đối của hiệu t2−t1, tức là xem τ = 

12 tt − . 

Đối với quá trình ngẫu nhiên dừng X(t), phương sai 

 Dx(t) = Rx(t,t) = Rx(0),                                             (2.5.7) 

tức phương sai cũng là một đại lượng không đổi, không phụ thuộc vào đối số t. Nó 

nhận được từ hàm tương quan Rx(τ) khi τ=0. 

Theo (2.3.12), hàm tương quan chuẩn hoá của quá trình dừng được xác định dưới 

dạng 

 
)0(

)()(
)(

x

x

x

x
x R

R

D

R
r

τττ ==                                             (2.5.8) 

Đặc biệt 

 1
)0(

)0(
)0( ==

x

x
x R

R
r                                                 (2.5.9) 

Ta hãy xét hệ các quá trình ngẫu nhiên X1(t), X2(t),..., Xn(t). Hệ này được gọi là dừng 

theo nghĩa rộng nếu mỗi một quá trình ngẫu nhiên Xi(t) là dừng theo nghĩa rộng, ngoài 

ra, các hàm tương quan quan hệ ),( 21 ttR
ji xx  là hàm chỉ của một đối số τ=t2−t1, tức là 

 ),( 21 ttR
ji xx = )(τ

ji xxR .                                          (2.5.10) 
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Hệ như vậy cũng còn được gọi là dừng và liên hệ dừng. 

Đối với hệ như vậy, từ tính chất của hàm tương quan quan hệ (2.4.2) ta được 

 )(τ
ji xxR = )( τ−

ji xxR                                              (2.5.11) 

Từ những điều đã trình bày ta thấy rằng, tính dừng của hàm ngẫu nhiên đã làm 

đơn giản đi một cách đáng kể việc mô tả thống kê nó. Trong khuôn khổ lý thuyết tương 

quan điều đó cho phép vạch ra các phương pháp toán học khá hữu hiệu giải quyết các 

vấn đề biến đổi hàm ngẫu nhiên dừng, dự báo chúng,... 

Đối với các hàm không dừng việc giải quyết các vấn đề đó gặp rất nhiều khó khăn. 

Vì vậy, trước khi xét bất kỳ một hàm ngẫu nhiên nào xảy ra trong thực tế, ta phải xét 

trên quan điểm có thể cho rằng nó là dừng. 

Đối với các quá trình xảy ra trong khí quyển và thuỷ quyển, giả thiết về tính dừng 

của chúng được thoả mãn tương đối tốt trong khoảng thời gian hoặc khoảng cách không 

lớn. Khi tăng khoảng thay đổi của đối số tính dừng bị phá huỷ. Khi đó, do biến trình 

ngày (năm) của các yếu tố khí tượng và các nhân tố hệ thống khác, mà dẫn đến việc kỳ 

vọng toán học thay đổi theo sự thay đổi của đối số. Vì vậy nhiều khi tính dừng theo nghĩa 

hàm tương quan không phụ thuộc vào gốc tính toán, trên thực tế, vẫn được bảo toàn, nếu 

không chính xác thì cũng là xấp xỉ cho phép nào đó. 

Trong trường hợp này, thay cho chính quá trình ngẫu nhiên, hợp lý hơn ta xét quá 

trình ngẫu nhiên qui tâm, tức là độ lệch của nó khỏi kỳ vọng toán học 

)()()( tmtXtX x

o

−=  

Khi đó, có thể xem quá trình ngẫu nhiên qui tâm là dừng với kỳ vọng toán học 

không đổi bằng 0. Hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên qui tâm và quá trình ngẫu 

nhiên ban đầu trùng nhau như đã chỉ ra trong mục 2.3. 

Khi nghiên cứu cấu trúc thống kê các quá trình khí quyển và thuỷ quyển, thông 

thường nhất là các quá trình ngẫu nhiên dừng có hàm tương quan được xấp xỉ bởi các 

dạng hàm sau đây: 

1)  R(τ) = 
τασ −e2

, α>0       (hình 2.2) 

2)  R(τ) = 
22 ατσ −e , α>0       (hình 2.3) 

3)  R(τ) = 
τασ −e2

cosβτ, α>0       (hình 2.4) 

4)  R(τ) = 
22 ατσ −e cosβτ, α>0       (hình 2.5) 

5)  R(τ) = 
τασ −e2

(cosβτ+ τβ
β
α

sin ), α>0, β>0       (hình 2.6) 

6)  R(τ) =










>

≤







−

o

o
o

ττ

ττ
τ
τσ

khi0

khi12

            (hình 2.7) 

Trên các hình chỉ dẫn ra đồ thị các hàm tương quan đối với τ>0, do tính chẵn của 

các hàm này, ta sẽ có tương ứng các đường cong đối xứng đối với trục tung. 
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Từ các hình 2.2, 2.3, 2.7 ta thấy, giá trị của hàm tương quan giảm khi τ tăng, tức là 

mối liên hệ tương quan giữa các lát cắt của hàm ngẫu nhiên giảm theo sự tăng của 

khoảng cách giữa chúng. 

Các đường cong trên hình 2.4 và 2.5 có dạng dao động điều hoà với biên độ giảm 

dần. Dạng các đường cong này nói lên tính có chu kỳ trong cấu trúc của hàm ngẫu nhiên. 

Việc nhận được các giá trị âm của R(τ) trên khoảng biến đổi của τ chỉ ra mối quan hệ 

nghịch biến giữa các lát cắt của hàm ngẫu nhiên, tức là độ lệch khỏi kỳ vọng toán học ở 

lát cắt này dương tương ứng với độ lệch âm ở lát cắt khác. 

Đối với tất cả các trường hợp đã nêu, hàm tương quan dần tới không khi τ dần tới 

vô hạn. Thực tế, tính chất này thường được thoả mãn đối với tất cả các hàm ngẫu nhiên 

thường gặp trong khí tượng thuỷ văn. 

Ngoại trừ trường hợp khi mà trong cấu trúc của hàm ngẫu nhiên có thành phần là 

một đại lượng ngẫu nhiên không đổi. Trong trường hợp này hàm tương quan sẽ chứa một 

hạng tử là hằng số, bằng phương sai của đại lượng ngẫu nhiên này. Khi τ → ∞ thì R(τ) sẽ 

dần đến phương sai này. Ví dụ như, đối với trường hợp 3 đồ thị sẽ có dạng như trên hình 

2.8. 

Hình 2.2 

 

Hình 2.3 

Hình 2.4 

 

Hình 2.5 



 64

 

Hình 2.6 

 

Hình 2.7 

Một vấn đề xuất hiện là, có phải mọi 

hàm chẵn đều có thể là hàm tương quan 

của quá trình ngẫu nhiên dừng hay 

không. 

Hàm f(t) mà đối với nó bất đẳng 

thức sau đây đúng đối với mọi n số thực 

a1, a2,..., an và mọi giá trị của đối số t1, 

t2,..., tn được gọi là xác định dương: 

 

Hình 2.8 

 

 

 
= =

≥−
n

i
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j
jiji ttfaa

1 1

0)(                                             (2.5.12) 

 Ta xét tổng kiểu như vậy đối với hàm tương quan Rx(τ) 
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i tXaM     (2.5.13) 

 Tổng (2.5.13) không âm giống như kỳ vọng toán học của đại lượng không âm. Do 

đó, hàm tương quan là xác định dương. Từ đó thấy rằng, một hàm chỉ có thể là hàm 

tương quan của quá trình ngẫu nhiên dừng khi nó là xác định dương. 

 Điều ngược lại cũng đúng vì mọi hàm xác định dương là hàm tương quan đối với 

một quá trình ngẫu nhiên dừng nào đó. 

 Có thể chỉ ra rằng, tất cả các hàm được xét trên các hình 2.2−2.7 đều xác định 

dương. 

 Đối với hàm tự tương quan, như chúng ta đã thấy, giá trị cực đại bằng phương sai 

của quá trình ngẫu nhiên, đạt được khi τ=0. 

 Đối với hàm tương quan quan hệ của hai quá trình ngẫu nhiên điều đó không phải 

luôn luôn xảy ra. Thực vậy, ảnh hưởng của một quá trình lên quá trình khác có thể xảy 

ra với độ trễ nào đó. Chẳng hạn, sự nung nóng tầng bình lưu do bức xạ mặt trời chỉ xảy 

ra sau một thời gian τ nào đó. Trong trường hợp này, giá trị của mômen quan hệ giữa các 
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lát cắt của các quá trình này sau khoảng thời gian τ, lớn hơn so với mômen quan hệ giữa 

các lát cắt tại cùng thời điểm của các quá trình đó. Sự trễ này có thể là nguyên nhân của 

tính không đối xứng của hàm tương quan quan hệ đối với đối số τ, tức là 

)()( ττ −≠ xyxy RR . 

2.6. Tính egodic của quá trình ngẫu nhiên dừng 

Cho đến nay chúng ta đã xác định được các đặc trưng của hàm ngẫu nhiên, như kỳ 

vọng toán học và hàm tương quan, bằng cách lấy trung bình theo tập hợp tất cả các thể 

hiện. Tuy nhiên có thể có phương pháp lấy trung bình khác nếu chúng ta có một thể hiện 

với độ dài đủ lớn. Nếu mối liên hệ giữa các lát cắt khác nhau của quá trình ngẫu nhiên 

giảm nhanh thì có thể xem các phần của thể hiện không phụ thuộc lẫn nhau và có thể 

xét chúng như là tập hợp các thể hiện. Đương nhiên, chỉ có thể xét phương pháp này đối 

với hàm ngẫu nhiên dừng, vì đối với hàm không dừng các tính chất thống kê thay đổi 

theo đối số, và các đoạn riêng biệt của thể hiện không thể xem là những thể hiện khác 

nhau như kết quả của các lần thí nghiệm trong cùng những điều kiện như nhau. 

Đối với quá trình ngẫu nhiên dừng, kỳ vọng toán học (giá trị trung bình) không phụ 

thuộc vào đối số, vì vậy có thể xác định giá trị của nó như là trung bình số học của tất cả 

các giá trị của thể hiện đã cho mà không cần chia thể hiện thành các phần riêng biệt. 

Trong trường hợp này kỳ vọng toán học được xác định bởi công thức 

 =
T

x dttx
T

m
0

)(
1

                                                      (2.6.1) 

trong đó T là khoảng lấy trung bình. 

Tương tự, hàm tương quan Rx(τ) cũng được xác định như là trung bình số học của 

tích 

[ ][ ]xx mtxmtx −+− )()( τ  

theo tất cả các giá trị của thể hiện đã cho bằng công thức 

 [ ][ ]
−

−+−
−

=
τ

τ
τ

τ
T

xxx dtmtxmtx
T

R
0

)()(
1

)(                             (2.6.2) 

Một vấn đề xuất hiện là các giá trị này có tiệm cận với giá trị tương ứng nhận được 

bằng cách lấy trung bình trên toàn tập hợp hay không. Câu trả lời là điều đó sẽ xảy ra 

không phải đối với mọi hàm dừng. 

Người ta nói rằng, hàm ngẫu nhiên có tính egodic là hàm mà đối với nó, các đặc 

trưng nhận được bằng cách lấy trung bình theo một thể hiện có thể tiến dần đến các đặc 

trưng tương ứng nhận được bằng việc lấy trung bình theo tập tất cả các thể hiện với xác 

suất tuỳ ý gần bằng đơn vị khi tăng khoảng lấy trung bình T. Các hàm ngẫu nhiên có 

tính egodic là các hàm mà mỗi thể hiện của chúng có cùng một số tính chất thống kê. 

Nếu các thể hiện riêng biệt có những đặc tính của mình, ví dụ như dao động xung quanh 

các giá trị trung bình khác nhau, thì giá trị trung bình nhận được theo một thể hiện có 

thể khác nhiều so với trung bình theo tập hợp tất cả các thể hiện. 

Điều kiện toán học của tính egodic của hàm ngẫu nhiên dừng đã được phát biểu. 
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Cụ thể, hàm tương quan Rx(τ) tiến đến không khi τ tiến đến vô hạn đối với kỳ vọng 

toán học là điều kiện đủ cho tính egodic. Điều kiện này thường thoả mãn đối với mọi hàm 

ngẫu nhiên gặp trong thực tế. Tuy nhiên, nó sẽ không được thực hiện nếu trong thành 

phần của hàm ngẫu nhiên có chứa một đại lượng ngẫu nhiên nào đó như là một hằng số 

cộng. 

Thực vậy, giả sử hàm ngẫu nhiên Z(t) là tổng của quá trình ngẫu nhiên dừng X(t) 

và một đại lượng ngẫu nhiên có kỳ vọng toán học bằng 0 không liên hệ với nó. Khi đó, 

theo (2.4.17), xảy ra đẳng thức sau: 

Rz(τ) = Rx(τ) + Dy, 

và Rz(τ) sẽ không tiến tới 0, mà tiến tới một số dương Dy nào đó khi τ→∞, thậm chí cả khi 

điều kiện 0)(lim =
∞→

τ
τ xR  được thoả mãn. 

Trong trường hợp này, theo (2.4.16), ta có 

 mz(t) = mx(t) + my = mx(t).                                           (2.6.3) 

Mỗi một thể hiện zi(t), tại mọi giá trị đối số t, sẽ chứa một hằng số cộng bằng giá trị 

yi của đại lượng ngẫu nhiên Y, tức là 

 iii ytxtz += )()(                                                      (2.6.4) 

vì vậy, giá trị trung bình nhận được bằng việc lấy trung bình theo thể hiện này bằng 

 ixz ymm +=                                                        (2.6.5) 

sẽ khác với giá trị thực mz một đại lượng yi. 

Khi xác định các đặc trưng của quá trình ngẫu nhiên có tính egodic theo một thể 

hiện thì độ dài của khoảng lấy trung bình hết sức quan trọng. Vì các đặc trưng nhận 

được bằng việc trung bình hoá theo một thể hiện khá gần trùng với các đặc trưng thống 

kê thực của chúng chỉ khi giới hạn khoảng lấy trung bình tăng lên vô hạn, nên khi chỉ có 

các quan trắc trong một khoảng nhỏ của  đối số thay đổi, có thể nhận được các đặc trưng 

cần tìm với sai số lớn không cho phép. 

Taylor [33] đã chỉ ra rằng, đối với phương sai của hiệu giữa giá trị thực của kỳ vọng 

toán học của quá trình ngẫu nhiên X(t) có dạng đã nói và giá trị nhận được bằng cách lấy 

trung bình theo một thể hiện với T đủ lớn, công thức xấp xỉ sau đây là đúng 

 D ≈ )0(2 1
xR

T

T
,                                                        (2.6.6) 

trong đó T là khoảng lấy trung bình, còn T1 là đại lượng, gọi là thời gian tương quan, 

được xác định theo công thức 

 
∞

=
0

1 )(
)0(

1 ττ dR
R

T x
x

.                                               (2.6.7) 

Như vậy, để xác định chắc chắn các đặc trưng cần tìm, cần phải lấy khoảng trung 

bình hoá lớn hơn nhiều lần so với thời gian tương quan T1. 

Điều kiện egodic đối với hàm tương quan được phát biểu phức tạp hơn. Trên thực tế 

thông thường ta không kiểm tra được sự thoả mãn của chúng, vì vậy người ta thường 

phán đoán tính egodic xuất phát từ bản chất vật lý của quá trình. 
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Tính egodic có ý nghĩa thực tế lớn, vì nhờ nó việc xác định các đặc trưng thống kê 

không đòi hỏi phải có số thể hiện lớn. Khi nghiên cứu cấu trúc thống kê các yếu tố khí 

tượng, hoàn toàn không phải lúc nào cũng có thể thực hiện việc lặp lại các thí nghiệm 

nhiều lần trong những điều kiện như nhau. 

Còn một điều phức tạp nữa trong thuỷ văn. Ví dụ như số liệu dòng chảy năm của 

sông có thể chỉ là một thể hiện. 

Nếu có một vài thể hiện độ dài như nhau, là kết quả của các lần thí nghiệm trong 

cùng một điều kiện, thì khi sử dụng tính egodic, có thể nhận được các đặc trưng thống kê 

bằng cách lấy trung bình theo mỗi thể hiện, và sau đó lấy giá trị trung bình số học của 

chúng như là giá trị cần tìm. Nếu độ dài các thể hiện khác nhau thì cần phải tiến hành 

lấy trung bình kết quả theo chúng có tính đến trọng số của mỗi thể hiện. 

2.7. Hàm cấu trúc 

Để đặc trưng cho quá trình ngẫu nhiên dừng, bên cạnh hàm tương quan người ta 

còn xét hàm cấu trúc B(τ) mà nó được xác định bởi kỳ vọng toán học của bình phương 

hiệu các lát cắt của quá trình ngẫu nhiên tương ứng với các giá trị của đối số t và t+τ 

 Bx(τ) = [ ]{ }2)()( tXtXM −+τ                                         (2.7.1) 

Từ định nghĩa thấy rằng, hàm cấu trúc không âm, Bx(τ)≥0. 

Có thể biểu diễn hàm cấu trúc qua hàm tương quan 

Bx(τ) = [ ]{ }2))(())(( xx mtXmtXM −−−+τ = [ ]{ }M X t mx( )+ −τ 2
 

+ [ ]{ }2)( xmtXM − −2 [ ][ ]{ }xx mtXmtXM −−+ )()( τ = 2[Rx(0) − Rx(τ)].     (2.7.2) 

Từ (2.7.2) và tính chất của hàm tương quan ta nhận được: 

 Bx(0) = 0,                                                       (2.7.3) 

 Bx(−τ) = Bx(τ)                                                    (2.7.4) 

tức hàm cấu trúc của quá trình ngẫu nhiên dừng là hàm chẵn. 

Đối với quá trình ngẫu nhiên, nếu thoả mãn điều kiện 

 0)(lim =
∞→

τ
τ xR                                                     (2.7.5) 

thì từ (2.7.2) ta có 

22)0(2)(lim xxx RB στ
τ

==
∞→

 

Ký hiệu )()(lim ∞=
→∞ xx BB τ

τ
, khi (2.7.5) thoả mãn ta viết lại (2.7.2) dưới dạng 

 )(2)()( ττ xxx RBB −∞= ,                                            (2.7.6) 

từ đó có thể biểu diễn hàm tương quan qua hàm cấu trúc 

 [ ])()(
2

1
)( ττ xxx BBR −∞=                                            (2.7.7) 

Như vậy, với điều kiện (2.7.5), mà trên thực tế nó thường thoả mãn, khi biết hàm 

cấu trúc trên khoảng vô hạn của đối số, ta có thể xác định được hàm tương quan theo 

hàm cấu trúc. 



 68

Thực tế ta không bao giờ có bản ghi thể hiện của quá trình ngẫu nhiên trên khoảng 

vô hạn, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, hàm cấu trúc đạt khá nhanh đến giá trị mà 

khi tăng hơn nữa khoảng τ, giá trị này thay đổi cũng không đáng kể. 

Giá trị đó được xem là )(∞xB , đôi khi nó được gọi là giá trị bão hoà của hàm cấu 

trúc. Giữa hàm cấu trúc và hàm tương quan xảy ra hệ thức 

 
2)(

2

1
)( xxx BR σττ =+                                                 (2.7.8) 

Trên hình 2.9 minh hoạ hệ thức này đối với quá trình ngẫu nhiên dừng có hàm 

tương quan (hình 2.2) là 

ταστ −= eRx
2)(  

Vì hàm cấu trúc được biểu diễn qua hàm tương quan nên đối với quá trình ngẫu 

nhiên dừng có tính egodic, hàm cấu trúc cũng có thể được xác định theo một thể hiện độ 

dài đủ lớn bằng công thức: 
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)(                                       (2.7.9) 

Nếu hàm ngẫu nhiên là dừng và có 

số thể hiện đủ lớn đảm bảo mô tả được các 

tính chất của nó một cách chắc chắn trên 

tất cả các khoảng biến đổi của đối số, thì 

có thể xác định hàm tương quan trực tiếp 

theo các số liệu thực nghiệm.  

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp 

tốt hơn cả nên sử dụng hàm cấu trúc. 

 

Hình 2.9 

Tính dừng của các quá trình khí tượng thực thường mang tính chất địa phương, nó 

chỉ được bảo toàn trên khoảng thay đổi không lớn lắm của đối số. 

Khi nghiên cứu cấu trúc qui mô vừa, và đặc biệt là qui mô lớn, của các quá trình 

này, tính dừng (đồng nhất) của chúng chỉ có thể được chấp nhận với mức độ gần đúng 

nhất định. Khi đó kỳ vọng toán học của hàm ngẫu nhiên không phải là hằng số. Việc xác 

định hàm tương quan đối với các quá trình như vậy có thể mắc phải sai số lớn khi giá trị 

của đối số nhỏ. 

Những biến đổi chậm chạp của chính quá trình không ảnh hưởng đến hàm cấu trúc 

khi độ lớn của hiệu các giá trị đối số t nhỏ. Vì vậy, tính không đồng nhất của các nhiễu 

động sóng dài không ảnh hưởng rõ rệt đến độ chính xác của việc tính B(τ) khi giá trị τ 

nhỏ. Nói chung, những sai số hệ thống, mà chúng bảo toàn giá trị của mình trong suốt 

chu kỳ dài lớn hơn τ, không ảnh hưởng đến đại lượng Bx(τ), vì chúng bị khử bỏ khi tính 

hiệu x(t+τ)−x(t). 

Nếu không sử dụng trung bình thống kê thực mà sử dụng trung bình theo thể hiện, 

tức là lại xảy ra sai số hệ thống, thì việc sử dụng hàm cấu trúc sẽ tốt hơn khi xử lý theo 

một thể hiện. Hàm cấu trúc được tính theo các thể hiện riêng biệt không chứa sai số hệ 

thống này, vì khi tính toán người ta không dùng giá trị trung bình theo thể hiện. Đây là 
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trường hợp việc chỉnh lý được tiến hành theo tập hợp thống kê số các thể hiện không lớn 

lắm. 

Như vậy, trong nhiều trường hợp việc sử dụng hàm cấu trúc cho phép làm giảm 

ảnh hưởng của tính không đồng nhất của quá trình và sai số hệ thống đến độ chính xác 

của các đặc trưng của hàm ngẫu nhiên tính toán theo số liệu thực nghiệm. 

Tuy nhiên, những ưu việt của hàm cấu trúc là đáng kể chỉ khi giá trị của tham số τ 

nhỏ. Khi tính hàm tương quan qua hàm cấu trúc, trước hết độ chính xác không tăng lên, 

vì tất cả sai số nằm trong giá trị bão hoà của hàm cấu trúc. 

2.8. Giới hạn của quá trình ngẫu nhiên 

Ta định nghĩa khái niệm giới hạn của quá trình ngẫu nhiên X(t) khi đối số t dần tới 

giá trị to nào đó. 

Nếu f(t) là hàm không ngẫu nhiên thì, như đã biết, số A được gọi là giới hạn của 

hàm f(t) khi t →to, nếu với mọi ε>0 tồn tại một số δ>0 sao cho với mọi t  mà δ<− 0tt , thì 

bất đẳng thức ε<− Atf )(  thoả mãn.  Điều này có nghĩa rằng đối với mọi t  đủ gần 0t , 

những giá trị tương ứng của )(tf  sẽ gần với A tuỳ ý. 

Đối với hàm ngẫu nhiên, một đại lượng ngẫu nhiên nào đó mà chuỗi các lát cắt của 

hàm ngẫu nhiên sẽ hội tụ tại đó khi t tiến tới 0t , sẽ là giới hạn. Khi đó có thể nói về sự 

tiến dần của một đại lượng ngẫu nhiên đến một đại lượng ngẫu nhiên khác chỉ là về 

trung bình theo tất cả các giá trị của chúng. 

Ta sẽ xem rằng đại lượng ngẫu nhiên Y là giới hạn của hàm ngẫu nhiên X(t) khi 

0tt → , nếu giới hạn của kỳ vọng toán học của bình phương hiệu của chúng tiến tới không 

 [ ]{ } 0)(lim 2

0

=−
→

YtXM
tt

                                            (2.8.1) 

ở đây giới hạn cũng được hiểu theo nghĩa thông thường, vì kỳ vọng toán học là hàm 

không ngẫu nhiên. Như vậy, ta sẽ gọi đại lượng ngẫu nhiên Y là giới hạn của hàm ngẫu 

nhiên X(t) khi t tiến tới 0t  nếu với mọi ε>0 tìm được một δ>0 sao cho với mọi giá trị t mà 

0tt − <δ, bất đẳng thức [ ]{ } ε<− 2)( YtXM  thoả mãn. Vậy người ta gọi giới hạn vừa định 

nghĩa là giới hạn theo nghĩa bình phương trung bình. 

Nhiều khi để phân biệt giới hạn của hàm ngẫu nhiên, được hiểu là giới hạn bình 

phương trung bình, với giới hạn thông thường của hàm không ngẫu nhiên, người ta ký 

hiệu )(l.i.m.
0

tX
tt→

. Sau này chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu lim thông thường, nhưng hiểu theo 

nghĩa nêu ở trên. 

Ta sẽ gọi hàm ngẫu nhiên X(t) là liên tục tại điểm 0t  nếu giới hạn của nó khi 0tt →  

là lát cắt )()(lim  ),( 00
0

tXtXtX
tt

=
→

, tức là, nếu 

 [ ]{ } 0)()(lim 2
0

0

=−
→

tXtXM
tt

                                          (2.8.2) 
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2.9. Đạo hàm của hàm ngẫu nhiên  

Ta nói rằng quá trình ngẫu nhiên X(t) khả vi tại điểm 0t  nếu tồn tại một đại lượng 

ngẫu nhiên )( 0tY  sao cho 

 ).(
)()(

0
00

0
lim tY

t

tXttX

t

=
Δ

−Δ+
→Δ

                                         (2.9.1) 

Theo định nghĩa giới hạn của hàm ngẫu nhiên, điều này có nghĩa rằng với mọi ε>0 

sẽ tìm được một δ>0 sao cho với δ<Δt  bất đẳng thức sau thoả mãn: 

 ε<
















 =

Δ
−Δ+ 2

0
00 )(
)()(

tY
t

tXttX
M                                    (2.9.2) 

Đại lượng ngẫu nhiên )( 0tY  gọi là đạo hàm của quá trình ngẫu nhiên X(t) tại điểm 

0t  và được ký hiệu bằng 

 .
)(

)(
0

0 ttdt

tdX
tY

=
=                                                      (2.9.3) 

Nếu quá trình ngẫu nhiên khả vi tại mọi giá trị t của khoảng nào đó, thì đạo hàm 

dt

tdX
tY

)(
)( =  cũng sẽ là quá trình ngẫu nhiên của đối số t. 

Định nghĩa này về đạo hàm của hàm ngẫu nhiên tương tự như định nghĩa về đạo 

hàm của hàm không ngẫu nhiên, chỉ khác là giới hạn được hiểu như giới hạn bình 

phương trung bình. 

Giả sử hàm ngẫu nhiên X(t) có kỳ vọng toán học )(tmx  và hàm tương quan 

),( 21 ttRx . Ta sẽ xác định kỳ vọng toán học )(tmy  và hàm tương quan ),( 21 ttRy  của đạo 

hàm 
dt

tdX
tY

)(
)( = : 

[ ] =





Δ
−Δ+==

→Δ t

tXttX
MtYMtm

t
y

)()(
lim)()(

0
 

 .
)()()(

lim
)()(

lim
00 dt

tdm

t

tmttm

t

tXttX
M xxx

tt
=

Δ
−Δ+=





Δ
−Δ+=

→Δ→Δ
                (3.9.4) 

Như vậy, kỳ vọng toán học của đạo hàm của hàm ngẫu nhiên bằng đạo hàm của kỳ 

vọng toán học của hàm ngẫu nhiên đó. 

Ta xác định ),( 21 ttRy : 

 ;)()(),( 2

0

1

0

21 



= tYtYMttRy                                          (2.9.5) 

−
Δ

−Δ+=−=
→Δ t

tXttX
tmtYtY

t
y

)()(
lim)()()(

0

0

 

=
Δ

−Δ+−
→Δ t

tmttm xx

t

)()(
lim

0
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[ ] [ ] =
Δ

−−Δ+−Δ+=
→Δ t

tmtXttmttX xx

t

)()()()(
lim
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tXd

t

tXttX
t

)()()(
lim

000

0
=

Δ
−Δ+=

→Δ
                                     (2.9.6) 

Thế (2.9.6) vào (2.9.5), ta nhận được 
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−Δ+







Δ
−Δ+=

→Δ→Δ
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tXttX

t

tXttX
MttR

tt
y  
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=
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lim 2112211
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tttRttttR
tt xx
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[ ]}=−Δ+− ),(),( 21221 ttRtttR xx  
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2

2
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2
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1
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),(),(),(1
lim

1 tt

ttR

t

ttR

t

tttR

t
xxx

t ∂∂
∂

∂
∂

∂
∂ =








−Δ+

Δ
=

→Δ
                     (2.9.7) 

Như vậy, hàm tương quan của đạo hàm của hàm ngẫu nhiên bằng đạo hàm hỗn 

hợp cấp hai của hàm tương quan của chính hàm ngẫu nhiên. 

Ta sẽ xét phép tính đạo hàm đối với quá trình ngẫu nhiên dừng X(t). Trong trường 

hợp này kỳ vọng toán học xm  là hằng số, do đó 

 ,0=
dt

dmx                                                        (2.9.8) 

tức là kỳ vọng toán học của đạo hàm của quá trình ngẫu nhiên dừng bằng không. 

Hàm tương quan là hàm một đối số 12 ),( ttRx −=ττ , từ đó 

=







==

1221

2

21

)()(
),(

t

R

ttt

R
ttR xx

y ∂
∂τ

∂τ
τ∂

∂
∂

∂∂
τ∂

 

 
2

2

2

)()(

τ
τ

τ
τ

∂
∂

d

Rd

d

dR

t
xx −=



−= ,                                       (2.9.9) 

tức là hàm tương quan của đạo hàm của quá trình ngẫu nhiên dừng bằng đạo hàm cấp 

hai lấy ngược dấu của hàm tương quan một đối số τ của chính quá trình ngẫu nhiên đó. 

Từ đó thấy rằng hàm tương quan của đạo hàm của quá trình ngẫu nhiên dừng cũng 

chỉ phụ thuộc vào một đối số )(),( , 21 ττ yy RttR = , tức là đạo hàm của hàm ngẫu nhiên 

dừng cũng là hàm dừng. 

Chúng ta đã xác định những đặc trưng của đạo hàm của hàm ngẫu nhiên trong 

điều kiện giả định nó khả vi. 

Có thể chỉ ra rằng [21], điều kiện cần và đủ để hàm ngẫu nhiên khả vi là tồn tại 

đạo hàm của kỳ vọng toán học và đạo hàm riêng hỗn hợp cấp hai của hàm tương quan 

của nó tại t1=t2 (tồn tại đạo hàm cấp hai của hàm tương quan tại τ=0 đối với hàm ngẫu 

nhiên dừng). Từ đó suy ra rằng không phải mọi hàm ngẫu nhiên đều khả vi. 

Ví dụ, hàm ngẫu nhiên có hàm tương quan dạng 
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 0  ,)( 2 >= − αστ ταeRx                                             (2.9.10) 

là hàm không khả vi. 

Thực vậy, 

 






<
>−

=
−

.0  khi      

,0  khi  
)(

2

2

τασ
τασ

τ
ατ

ατ

e

e
Rx                                       (2.9.11) 

 Từ đó thấy rằng tại điểm τ=0 đạo hàm )(τxR′  bị gián đoạn, vì đạo hàm bên phải 

điểm này bằng ασ 2− , còn đạo hàm bên trái bằng ασ 2
.  Do đó, đạo hàm cấp hai )('' τxR  

tại điểm τ=0 không tồn tại. 

 Ta sẽ tìm các đặc trưng của đạo hàm của một số quá trình ngẫu nhiên dừng. 

1.  Giả sử quá trình ngẫu nhiên có hàm tương quan 

 0   ,)(
22 >= − αστ ατeRx                                               (2.9.12) 

Hàm tương quan của đạo hàm của quá trình ngẫu nhiên này bằng 

 
2

)21(2)( 22 αταταστ −−= eRy                                          (2.9.13) 

Tại τ = 0 ta có 

 ασ 22)0( =yR                                                     (2.9.14) 

Từ đó thấy rằng quá trình ngẫu nhiên X(t) khả vi. 

Phương sai của đạo hàm Y(t) khi đó phụ thuộc không những vào phương sai của 

quá trình ngẫu nhiên X(t), mà còn vào hệ số α đặc trưng cho mức độ giảm hàm tương 

quan )(τxR  khi đối số τ tăng. 

2. ;0  ,cos)( 2 >= − αβτστ ταeRx     (2.9.15) 

Trong trường hợp này đạo hàm của hàm tương quan bị gián đoạn tại τ=0 và do đó 

đạo hàm cấp hai không tồn tại. 

Do đó quá trình ngẫu nhiên X(t) có hàm tương quan dạng như vậy không khả vi. 

3.  ;0  ,cos)(
22 >= − αβτστ ατeRx   (2.9.16) 

 ,)sincos2()(
22' ατβτββτατστ −+−= eRx                                (2.9.17) 

 [ ] 2

sin4cos)42()()( 2222'' ατβταβτβττααβσττ −−−+=−= eRR xy             (2.9.18) 

Tại τ = 0 ta có 

 ).2()0( 22 βασ +=yR                                             (2.9.19) 

Quá trình ngẫu nhiên X(t) khả vi, phương sai của đạo hàm của quá trình này phụ 

thuộc không chỉ vào phương sai của X(t), mà còn vào các hệ số α và β quy định dạng hàm 

tương quan )(τxR . 

4.  ;0  ,0   ,sincos)( 2 >>






 += − βαβτ
β
αβτστ ταeRx   (2.9.20) 
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Rx                           (2.9.21) 

Từ đó 

=−= )()( '' ττ xy RR  
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−+ −

0.>  khi    )sincos(

0,>  khi   )sincos(

22
2

22
2

τβταβτβ
β

βασ

τβταβτβ
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βασ
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ατ

e

e

       (2.9.22) 

 Có thể viết )(τyR  dưới dạng một biểu thức 

 )sincos()(
22

2 τβαβτβ
β

βαστ τα −+= −eRy .                     (2.9.23) 

).()0(     0   Khi 222 βαστ +=== yy RD   (2.9.24) 

Vậy hàm ngẫu nhiên X(t) có hàm tương quan dạng như trên là hàm khả vi. 

Chúng ta sẽ xác định tiếp hàm tương quan quan hệ ),( 21 ttRxy  giữa hàm ngẫu nhiên 

X(t) và đạo hàm của nó 
dt

tdX
tY

)(
)( = . Theo (2.4.1) ta có 

[ ][ ]{ }=−−= )()( )()(),( 221121 tmtYtmtXMttR yxxy  

 [ ] [ ] .)()()()( 22
2

11








−−= tmtX
dt

d
tmtXM xx                             (2.9.25) 

Đổi chỗ phép tính lấy vi phân và phép lấy kỳ vọng toán học và ký hiệu đạo hàm 

bằng đạo hàm riêng theo biến 2t , vì biến 1t  được xem như đại lượng không đổi, có thể viết 

[ ][ ]{ }=−−= )()( )()(),( 2211
2

21 tmtXtmtXM
t

ttR xxxy ∂
∂

 ).,( 21
2

ttR
t x∂
∂

          (2.9.26) 

Đặc biệt đối với hàm ngẫu nhiên dừng X(t) 

 ,
)(

).(),( 12
2

21
2 τ

τ
∂
∂

∂
∂

d

dR
ttR

t
ttR

t
x

xx =−=                               (2.9.27) 

trong đó 12 tt −=τ . 

Từ đó thấy rằng hàm tương quan quan hệ giữa hàm ngẫu nhiên dừng và đạo hàm 

của nó là hàm một đối số τ, tức hàm ngẫu nhiên dừng và đạo hàm của nó là những hàm 

liên hệ dừng. 

Hàm tương quan quan hệ giữa hàm ngẫu nhiên dừng và đạo hàm của nó bằng đạo 

hàm của hàm tương quan của chính hàm ngẫu nhiên. 
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2.10. Tích phân của hàm ngẫu nhiên  

Giả sử quá trình ngẫu nhiên X(t) được cho trên đoạn ].,[ ba  Chia đoạn này thành n 

phần bởi các điểm bttta n == ..., ,, 10  và lập tổng 
=

Δ
n

k
kk ttX

1

)( , trong đó )( ktX  là lát cắt 

của quá trình ngẫu nhiên tại ktt = , còn .1−−=Δ kkk ttt  

Tương tự như định nghĩa tích phân của hàm không ngẫu nhiên, ta sẽ gọi giới hạn 

bình phương trung bình của tổng tích phân này khi đại lượng λ, là hiệu lớn nhất trong số 

các hiệu ktΔ , tiến tới không, là tích phân xác định của hàm ngẫu nhiên X(t) trên đoạn 

],[ ba  và ký hiệu bằng 

 
=→

Δ=
n

k
kk

b

a

ttXdttX
10

)()( lim
λ

                                      (2.10.1) 

Tích phân xác định của hàm ngẫu nhiên, giống như giới hạn của tổng các đại lượng 

ngẫu nhiên, là một đại lượng ngẫu nhiên. Nếu giới hạn này tồn tại và không phụ thuộc 

vào cách thức chia đoạn ],[ ba  bởi các điểm kt , thì hàm ngẫu nhiên X(t) gọi là khả tích 

trên đoạn ],[ ba . 

Có thể chứng minh rằng [21], muốn cho tồn tại tích phân đã nêu chỉ cần tồn tại tích 

phân của kỳ vọng toán học của hàm ngẫu nhiên X(t) và tích phân hai lớp của hàm tương 

quan của nó. 

Bây giờ ta xét tích phân với cận trên biến thiên của hàm ngẫu nhiên X(t) 

 =
t

dXtY
0

)()( ττ                                                 (2.10.2) 

Tích phân này là một hàm ngẫu nhiên mới )(tY . Chúng ta sẽ xác định kỳ vọng toán 

học )(tmy  và hàm tương quan ),( 21 ttRy  của hàm ngẫu nhiên Y(t), khi xem rằng các đặc 

trưng tương ứng của X(t) đã được cho trước: 

 
=→Δ=→Δ

Δ=






 Δ=
n

k
kkx

t

n

k
kk

t
y mXMtm

kk 1
0

1
0

)(lim)(lim)( ττττ .                   (2.10.3) 

Tổng cuối cùng này là tổng tích phân đối với hàm không ngẫu nhiên )(τxm , do đó 

 =
t

xy dmtm
0

)()( ττ                                              (2.10.4) 

Vì 

 =−



 +=−=

t

yxy tmdtmXtmtYtY
0

00

)()()()()()( ττ  

  =−+=
t

yy

t

dXtmtmdX
0

0

0

0

,)()()()( ττττ                                (2.10.5) 

nên 
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    =
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1 21 2
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2121

0

21
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),()()(
t t
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t t

ddRddXXM ττττττττ .                     (2.10.6) 

Như vậy, kỳ vọng toán học của tích phân của quá trình ngẫu nhiên bằng tích phân 

của kỳ vọng toán học của chính quá trình đó. Hàm tương quan của tích phân của quá 

trình ngẫu nhiên bằng tích phân hai lớp của hàm tương quan của chính quá trình đó lấy 

theo cả hai đối số. 

Nếu X(t) là một hàm ngẫu nhiên dừng, thì const,)( == xx mtm  )(),( 1221 ttRttR xx −= . 

Khi đó 

  ==
t

xxy tmdmtm
0

)( τ ,                                           (2.10.7) 

tức kỳ vọng toán học )(tmy  phụ thuộc vào t. 

   −=
1 2

0 0

211221 )(),(
t t

xy ddRttR ττττ                                    (2.10.8) 

Biểu thức ở vế phải trong (2.10.8) phụ thuộc riêng biệt vào cả 1t  và 2t , chứ không 

phải chỉ phụ thuộc vào hiệu hai giá trị đó. 

Do đó tích phân của hàm ngẫu nhiên dừng không có tính chất dừng. 

Người ta còn xem xét tích phân của quá trình ngẫu nhiên X(t) dạng 

 =
b

a

dtXttY ,)(),()( ττϕ                                            (2.10.9) 

trong đó ),( τϕ t  là hàm không ngẫu nhiên. 

Tích phân này được cũng xác định như là giới hạn bình phương trung bình của tổng 

tích phân 

 )()(),(lim
1

0
tYXt

n

k
kkk

k

=Δ
=→Δ

τττϕ
τ

                                   (2.10.10) 

và được gọi là tích phân của hàm ngẫu nhiên với hàm trọng lượng ),( τϕ t . 

 Cũng hoàn toàn như vậy đối với tích phân cận trên biến thiên, ta sẽ tìm )(tmy  và 

),( 21 ttRy : 

 =
b

a

xy dmttm τττϕ )(),()(                                           (2.10.11) 

  =
b

a

x

b

a

y ddRttttR 2121221121 ),(),(),(),( τττττϕτϕ                          (2.10.12) 
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2.11. Các hàm ngẫu nhiên phức 

Để đơn giản hoá việc tính toán, trong phần trình bày tiếp theo sẽ sử dụng các hàm 

ngẫu nhiên phức để xem xét các hàm ngẫu nhiên thực mà từ trước đến giờ chúng ta đã 

phân tích, và trong thực tế chỉ có các hàm ngẫu nhiên thực. Hàm ngẫu nhiên thực được 

xem như trường hợp riêng của hàm ngẫu nhiên phức. 

Ta sẽ gọi hàm có dạng dưới đây là hàm ngẫu nhiên phức 

 )(i)()( tYtXtZ +=                                                 (2.11.1) 

trong đó X(t) và Y(t) là những hàm ngẫu nhiên thực. 

Hàm ngẫu nhiên thực ở đây được xem như trường hợp riêng của hàm phức với 

Y(t)=0. 

Ta sẽ xác định các đặc trưng của hàm ngẫu nhiên phức − kỳ vọng toán học, phương 

sai, hàm tương quan − sao cho đối với những hàm ngẫu nhiên thực (khi 0)( =tY ), những 

đặc trưng này trùng với những đặc trưng đã đưa ra trước đây. Ta sẽ gọi hàm không ngẫu 

nhiên )(tmz  định nghĩa dưới đây là kỳ vọng toán học của hàm ngẫu nhiên phức 

 )()()( timtmtm yxz +=                                              (2.11.2) 

Phương sai của hàm ngẫu nhiên phức )(tDz  là kỳ vọng toán học của bình phương 

modul độ lệch của hàm ngẫu nhiên so với kỳ vọng toán học của nó: 

 [ ]2
)()()( tmtZMtD zz −=                                           (2.11.3) 

 Vì 

 [ ] [ ])()()()()()( tmtYitmtXtmtZ yxz −+−=−                         (2..11.4) 

nên 

 [ ] [ ]222
)()()()()()( tmtYtmtXtmtZ yxz −+−=−                       (2.11.5) 

Khi đó 

[ ]{ }+−= 2)()()( tmtXMtD xz [ ]{ } )()()()( 2 tDtDtmtYM yxy +=−          (2.11.6) 

Từ đây thấy rằng phương sai của hàm ngẫu nhiên phức là một hàm thực. 

Đối với hàm thực 0)( =tDy , do đó  

)()( tDtD xz = . 

Hàm tương quan của hàm ngẫu nhiên phức là hàm không ngẫu nhiên dạng 

 [ ][ ]{ })()( )()(),( 2
*

2
*

1121 tmtZtmtZMttR zzz −−=                       (2.11.7) 

Dấu (*) có nghĩa là lấy đại lượng liên hiệp phức. 

Khi ttt == 21  hàm tương quan trở thành phương sai 

[ ] [ ]{ }=−−−= )()()()(),( ** tmtZtmtZMttR zzz  

 [ ]{ } )()()( 2 tDtmtZM zz =−=                                        (2.11.8) 

Hàm tương quan của hàm ngẫu nhiên phức có thể được biểu thị qua những đặc 

trưng của các phần thực và phần ảo của nó. Nếu ký hiệu 
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)()()(

)()()(
0
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tmtYtY

tmtXtX
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x
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 += )()( )()(),( 2

0

2

0
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0

21 tYitXtYitXMttRz  











= )()(+)()( 2

0

1

0

2

0
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0

tYtYMtXtXM =
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+ )()()()(i 2

0

1

0

2

0

1

0

tYtXMtXtYM  

 [ ]),(),(),(),( 21212121 ttRttRittRttR xyyxyx −++=                           (2.11.9) 

trong đó ),( 21 ttRxy  là hàm tương quan quan hệ của các hàm ngẫu nhiên )(tX  và )(tY . 

Nếu các phần thực và ảo của hàm ngẫu nhiên phức không tương quan lẫn nhau, 

tức 0),( 21 =ttRxy , thì  

 ),(),(),( 212121 ttRttRttR yxz +=                                     (2.11.10) 

Nếu phần thực và phần ảo của hàm ngẫu nhiên phức là các hàm ngẫu nhiên dừng 

và liên hệ dừng, thì zz mtm =)(  và zz DtD =)(  là những đại lượng không đổi, còn 

)(),( 1221 ttRttR zz −=  chỉ phụ thuộc vào một tham số 12 tt −=τ . 

Ta sẽ gọi hàm ngẫu nhiên phức )(tZ  với những tính chất const=zm  và 

)(),( 21 τzz RttR =  là hàm ngẫu nhiên dừng theo nghĩa rộng. 

Đối với hàm tương quan ),( 21 ttRz , tính chất sau được thoả mãn 

 ),(),( 12
*

21 ttRttR zz =                                                (2.11.11) 

tức là việc hoán vị các đối số trong hàm tương quan sẽ cho biểu thức liên hợp phức với 

biểu thức ban đầu. 

Đặc biệt, đối với hàm phức dừng đẳng thức sau được thoả mãn 

)()( * ττ zz RR =− , 

đối với hàm thực, đẳng thức này biểu thị tính chẵn 

)()( ττ zz RR =− . 

Hàm tương quan quan hệ ),( 2121
ttR zz  của hệ hai hàm ngẫu nhiên phức )(1 tZ  và 

)(2 tZ  được xác định dưới dạng 

 [ ][ ]{ })()( )()(),( 2
*

2
*
211121 2121

tmtZtmtZMttR zzzz −−=                       (2.11.12) 

Đối với hàm ),( 2121
ttR zz  hệ thức sau thoả mãn 

 ),(),( 12
*

21 221
ttRttR zzzz q

=                                         (2.11.13) 

Hệ các hàm ngẫu nhiên phức )(1 tZ  và )(2 tZ  được gọi là hệ dừng theo nghĩa rộng, 

nếu như ngoài tính dừng theo cùng nghĩa của từng hàm, còn thoả mãn hệ thức 

 )()(),(
212121 1221 τzzzzzz RttRttR =−=  (2.11.14) 
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Với những hàm như vậy sẽ thoả mãn hệ thức )()( *

1221
ττ −= zzzz RR , và biểu thức này, 

đối với các hàm thực, sẽ có dạng 

)()(
1221

ττ −= zzzz RR . 

2.12. Trường ngẫu nhiên và các đặc trưng của nó 

Bên cạnh những quá trình ngẫu nhiên đã xét trên đây là những hàm ngẫu nhiên 

một đối số, trong khí tượng thủy văn rất hay gặp những hàm ngẫu nhiên của một số biến 

độc lập mà người ta gọi là những trường ngẫu nhiên. 

Ta sẽ xét trường ngẫu nhiên ),,,( tzyxU , trong đó x, y, z là những toạ độ của điểm 

không gian, còn t là thời gian. 

Có thể xem x, y, z, t như các toạ độ của một vectơ bốn chiều nào đó ),,,( tzyxρ  và 

ký hiệu trường ngẫu nhiên một cách đơn giản dưới dạng )(ρU . 

Tương tự như đối với các quá trình ngẫu nhiên, trường ngẫu nhiên có thể được xem 

như tập hợp tất cả các thể hiện của nó, hay như tập hợp tất cả các lát cắt của nó, khi hiểu 

lát cắt của trường ngẫu nhiên là một đại lượng ngẫu nhiên nhận được tại những trị số 

xác định của tất cả các đối số, tức là với giá trị xác định của vectơ ρ . 

Thể hiện của trường ngẫu nhiên, kết quả nhận được của một lần thí nghiệm, sẽ là 

một hàm không ngẫu nhiên. Khi đó, bằng cách thay thế đơn giản t thành ρ , tất cả các 

công thức đối với các hàm phân bố n chiều, các mômen gốc và mômen trung tâm đã xét ở 

mục 2.2 và 2.3 đối với các quá trình ngẫu nhiên sẽ được mở rộng sang cho các trường 

ngẫu nhiên. 

Ta sẽ gọi hàm phân bố n chiều của trường ngẫu nhiên )(),,,( ρUtzyxU =  là hàm 

phân bố của hệ các đại lượng ngẫu nhiên ),( 11 ρUU =  ),( 22 ρUU = ..., ),( nn UU ρ=  tức là  

 
)..., ,,(

)..., ,, ;.., ,,(

2211

2121

nn

nnn

uUuUuUP

uuuF

<<<=
=ρρρ 

                                 (2.12.1) 

Để đặc trưng đầy đủ cho trường ngẫu nhiên cần biết tất cả các hàm phân bố n chiều 

của nó. 

Nếu tồn tại đạo hàm riêng hỗn hợp của các hàm phân bố 

)..., ,, ;.., ,,( 2121 nnn uuuF ρρρ 
, thì chúng được gọi là mật độ phân bố n chiều của trường 

ngẫu nhiên )..., ,, ;.., ,,( 2121 nnn uuuf ρρρ 
 

 )..., ,, ;.., ,,( 2121 nnn uuuf ρρρ 

n

nnn
n

uuu

uuuF

∂∂∂
ρρρ∂

...

)..., ,, ;..., ,,(

21

2121



=                 (2.12.2) 

Cũng như đối với các quá trình ngẫu nhiên, trong thực tế hiếm khi xác định được 

các hàm phân bố hoặc mật độ phân bố n chiều, vì vậy để đặc trưng cho các trường ngẫu 

nhiên chủ yếu người ta sử dụng các mômen phân bố. 

Ta sẽ gọi kỳ vọng toán học của tích n luỹ thừa tương ứng với các lát cắt của trường 

ngẫu nhiên tại n điểm trong miền khôngưthời gian là mômen gốc n điểm của trường ngẫu 

nhiên ),,,()( tzyxUU =ρ  bậc niii +++ ...21  

 ) ..., ,,( 21 ..., , , 21 niii n
m ρρρ  [ ] [ ] [ ]{ }ni

n
ii UUUM )(...)(.)( 21

21 ρρρ =                 (2.12.3) 
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Mômen bậc nhất 

 [ ] )()()(1 ρρρ 
umUMm ==                                         (2.12.4) 

được gọi là kỳ vọng toán học của trường ngẫu nhiên. 

Độ lệch của trường ngẫu nhiên so với kỳ vọng toán học của nó được gọi là trường 

ngẫu nhiên quy tâm 

 )()()(
0

ρρρ 
umUU −=                                             (2.12.5) 

Các mômen gốc của trường ngẫu nhiên quy tâm )(
0

ρU  được gọi là các mômen trung 

tâm của trường )(ρU  

 ) ..., ,,( 21 ..., , , 21 niii n
ρρρμ 





























=

ni

n

ii

UUUM )(...)(.)(
0

2

0

1

0 21

ρρρ 
                (2.12.6) 

Mômen trung tâm một điểm bậc hai 

 [ ]{ } )()()()( 2
2 ρρρρμ 

uu DmUM =−=                                  (2.12.7) 

gọi là phương sai của trường ngẫu nhiên. 

Kỳ vọng toán học và phương sai của trường ngẫu nhiên là những hàm không ngẫu 

nhiên của các toạ độ điểm của miền không − thời gian: 

).,,,()(

),,,,()(

tzyxDD

tzyxmm

uu

uu

=
=

ρ
ρ




 

Mômen trung tâm hai điểm bậc hai 

 [ ][ ]{ } ),()()( )()(),( 212211211,1 ρρρρρρρρμ 
uuu RmUmUM =−−=             (2.12.8) 

được gọi là hàm tương quan của trường ngẫu nhiên. 

Hàm tương quan Ru( 21, ρρ 
) cũng là hàm của toạ độ 2 điểm của miền khôngưthời 

gian 

),,,;,,,(),( 2222111121 tzyxtzyxRR uu =ρρ 
 

Hàm tương quan của trường ngẫu nhiên có tất cả những tính chất như hàm tương 

quan của quá trình ngẫu nhiên. Ví dụ như, hàm tương quan của trường ngẫu nhiên cũng 

thoả mãn tính chất đối xứng 

),(),( 1221 ρρρρ 
uu RR = . 

Khi giá trị của các đối số vectơ như nhau ρρρ 
== 21  hàm tương quan biến thành 

phương sai của trường ngẫu nhiên 

 )(),( ρρρ 
uu DR =                                                 (2.12.9) 

Người ta cũng xét hàm tương quan chuẩn hoá của trường ngẫu nhiên 

 
)()(

),(
),(

21

21
21 ρρ

ρρρρ 




uu

u
u

DD

R
r =                                     (2.12.10) 

mà đối với mỗi một cặp điểm cố định 1ρ  và 2ρ  nó là hệ số tương quan giữa các lát cắt của 

trường ngẫu nhiên ứng với các điểm đó. 
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Những mômen đã xét gọi là mômen khôngưthời gian. Hàm tương quan khôngưthời 

gian có thể đặc trưng cho sự liên hệ giữa các giá trị của trường ngẫu nhiên ở hai điểm 

khác nhau của không gian và tại những thời điểm khác nhau. Ngoài những mômen 

khôngưthời gian người ta còn xét các mômen thời gian và mômen không gian riêng biệt. 

Khi xác định các mômen thời gian, các toạ độ điểm không gian của trường được xem 

là cố định và chỉ nghiên cứu sự biến thiên của trường theo thời gian tại điểm cố định đã 

cho của không gian. Trong trường hợp này chúng ta đề cập tới quá trình ngẫu nhiên. 

Khi xét các mômen không gian, người ta cố định điểm thời gian và nghiên cứu 

trường ngẫu nhiên tại thời điểm đã cho. Trong trường hợp này trường ngẫu nhiên là hàm 

ngẫu nhiên của toạ độ các điểm không gian. 

Vì các quá trình ngẫu nhiên đã được xét ở trên, bây giờ ta chỉ nghiên cứu chi tiết 

hơn về các trường ngẫu nhiên không gian. 

2.13. Trường ngẫu nhiên đồng nhất và đẳng hướng 

Khi nghiên cứu các quá trình ngẫu nhiên ta đã thấy rằng điều kiện dừng là một 

điều kiện rất quan trọng, làm giảm nhẹ việc mô tả quá trình ngẫu nhiên. 

Đối với các trường không gian, những điều kiện tương tự là điều kiện đồng nhất và 

đẳng hướng. 

Trường ngẫu nhiên gọi là đồng nhất nếu tất cả các quy luật phân bố n chiều không 

thay đổi khi dịch chuyển hệ điểm nρρρ 
..., ,, 21  theo cùng một vectơ, tức là, nếu các hàm 

phân bố (mật độ phân bố) không thay đổi khi thay thế các lát cắt tương ứng với các điểm 

nρρρ 
..., ,, 21  bằng những lát cắt tương ứng với các điểm 00201 ..., ,, ρρρρρρ 

+++ n , với mọi 

vectơ 0ρ  bất kỳ. 

Đối với trường ngẫu nhiên đồng nhất 

 ) ;() ;( 0111111 ρρρ 
+= ufuf                                          (2.13.1) 

 ), ;,(), ;,( 020121221212 ρρρρρρ 
++= uufuuf                           (2.13.2) 

Khi đặt 10 ρρ 
−=  ta nhận được 

 )()0 ;() ;( 1111111 ufufuf ==ρ                                        (2.13.3) 

 ) ;,(), ;,( 1221221212 ρρρρ 
−= uufuuf                                 (2.13.4) 

Và vì 

 const)();()( 11 ==== 
∞

∞−

∞

∞−
uu mduuufduuufm ρρ 

                          (2.13.5) 

[ ] [ ] =−−=  
∞

− ∞
2121212221121 ),;,()( )(),( duduuufmumuR uuu ρρρρρρ 

 

=−−=  
∞

− ∞
211221u21 );,()m-(u )( duduuufmu u ρρ 

 

 ,     ),()( 1212 ρρρρ  −==−= llRR uu                                 (2.13.6) 
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nên đối với trường ngẫu nhiên đồng nhất, kỳ vọng toán học là một đại lượng không đổi 

um , không phụ thuộc vào các toạ độ điểm của trường, còn hàm tương quan 

)(),( 21 lRR uu

 =ρρ  chỉ phụ thuộc vào hiệu các vectơ 12 ρρ 
−=l . 

Có thể gọi điều kiện đồng nhất đã nêu của trường ngẫu nhiên, tương tự với điều 

kiện dừng, là tính đồng nhất nghiêm ngặt. Trường ngẫu nhiên mà kỳ vọng toán học là 

đại lượng không đổi và hàm tương quan chỉ phụ thuộc vào một đối số vectơ − hiệu các 

vect¬ l


, được gọi là trường đồng nhất theo nghĩa rộng. 

Trường ngẫu nhiên đồng nhất được gọi là đẳng hướng nếu tất cả các quy luật phân 

bố n chiều không thay đổi đối với mọi phép quay hệ điểm )( ...,),(),( 2211 nnNNN ρρρ 
 xung 

quanh một trục bất kỳ đi qua gốc toạ độ và khi phản xạ gương những điểm đó so với một 

mặt phẳng bất kỳ đi qua gốc toạ độ. 

 Như vậy, đối với trường đồng nhất và đẳng hướng những mật độ phân bố n chiều 

) ...,,,;u...,,,( 21n21 nn uuf ρρρ 
 không thay đổi khi dịch chuyển song song, quay và phản xạ 

gương hệ điểm )( ...,),(),( 2211 nnNNN ρρρ 
. Khi đó, hàm tương quan ),( 21 ρρ 

uR  phải có 

cùng một giá trị đối với cặp điểm bất kỳ )( 11 ρN  và )( 22 ρN  mà đối với chúng modul của 

hiệu 12 ρρ 
−=l  như nhau, vì những cặp điểm như vậy luôn luôn có thể được chập vào 

với nhau nhờ phép dịch chuyển song song, quay và phản xạ gương. 

 Do đó, hàm tương quan của trường đồng nhất và đẳng hướng là hàm của một đối 

số vô hướng −−= 12 ρρ 
l  khoảng cách giữa các điểm )( 11 ρN  và )( 22 ρN . Đôi khi người ta 

chấp nhận điều kiện này làm định nghĩa cho tính đẳng hướng của trường. 

Như vậy đối với trường đồng nhất và đẳng hướng kỳ vọng toán học là đại lượng 

không đổi uu mm =)(ρ , còn hàm tương quan là hàm của một đối số vô hướng −l  khoảng 

cách giữa hai điểm, )(),( 21 lRR uu =ρρ 
, trong đó 

 
2

12
2

12
2

1212 )()()( zzyyxxl −+−+−=−= ρρ 
                         (2.13.7) 

Bên cạnh những trường ngẫu nhiên đồng nhất trong toàn không gian ba chiều, có 

thể xét các trường chỉ đồng nhất trên một đường thẳng hay trong một mặt phẳng nào đó, 

mà đối với chúng tất cả những mật độ phân bố n chiều không thay đổi khi dịch chuyển 

song song toàn bộ n điểm đi một khoảng bằng độ lớn vectơ 0ρ  song song với đường thẳng 

hay mặt phẳng đã cho. 

Tương tự, có thể xét các trường đẳng hướng không phải trong toàn không gian ba 

chiều, mà chỉ trong một mặt phẳng nào đó. 

Nhiều công trình nghiên cứu về cấu trúc các trường khí tượng đã chỉ ra sự biến đổi 

khác biệt đáng kể của các yếu tố khí tượng theo phương ngang và phương thẳng đứng. 

Vì vậy khi nghiên cứu cấu trúc thống kê các trường khí tượng quy mô vừa và lớn, 

giả thiết về sự gần đồng nhất và đẳng hướng chỉ có thể chấp nhận được đối với trường hai 

chiều phương ngang. Khi đó, giả thiết rằng chỉ có trường ngẫu nhiên quy tâm, tức trường 

độ lệch của yếu tố khí tượng đang xét so với kỳ vọng toán học của nó, là đồng nhất, còn 

không thể xem chính kỳ vọng toán học là không đổi. 
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Giống như đối với quá trình ngẫu nhiên dừng, nếu trường ngẫu nhiên đồng nhất và 

đẳng hướng có tính egodic, thì kỳ vọng toán học và hàm tương quan của nó có thể tìm 

được bằng cách lấy trung bình theo một thể hiện cho trên miền không gian đủ lớn. 

Trong trường hợp này kỳ vọng toán học xác định theo công thức  

 =
)(

),,(
1

D

u dxdydzzyxu
v

m                                           (2.13.8) 

trong đó D là miền không gian trên đó thực hiện lấy trung bình, v là thể tích của miền 

đó. 

Đối với trường phẳng 

 =
)(

),(
1

D

u dxdyyxu
S

m                                                (2.13.9) 

trong đó S là diện tích miền phẳng D. 

Có thể viết những công thức tương tự để nhận hàm tương quan )(lRu  bằng cách lấy 

trung bình theo một thể hiện 

 [ ][ ]dxdydzmzyxumzyxu
v

lR u

D

uu −+++−=  ),,( ),,(
1

)(
)(1 1

ζηξ           (2.13.10) 

Miền 1D  ở đây phải sao cho các điểm ),,( ζηξ +++ zyx  không được vượt ra khỏi 

miền D (v1 là thể tích miền D1). 

Người ta nói trường đồng nhất đẳng hướng có tính egodic, nếu kỳ vọng toán học và 

hàm tương quan, nhận được bằng cách lấy trung bình theo một thể hiện nhờ các công 

thức (2.13.8), (2.13.10), có thể tiến gần tới những đặc trưng tương ứng nhận được bằng 

phép lấy trung bình theo tập hợp tất cả các thể hiện, khi tăng vô hạn đường kính miền, 

với xác suất tuỳ ý gần đến đơn vị.  Trong thực tế thường không thể thực hiện lấy trung 

bình theo không gian các trường ngẫu nhiên khí tượng, vì các thể hiện chỉ được ghi ở một 

số nhỏ các điểm rời rạc. 

Để đặc trưng cho trường đồng nhất đẳng hướng, bên cạnh hàm tương quan, còn sử 

dụng hàm cấu trúc )(lBu  

 [ ]{ }2
)()()( ρρ 

UlUMlBu −+=                                      (2.13.11) 

Giống như đối với quá trình ngẫu nhiên, hàm cấu trúc của trường ngẫu nhiên được 

xác định đơn trị qua hàm tương quan dưới dạng 

 [ ])()0(2)( lRRlB uuu −=                                           (2.13.12) 

Đối với trường đồng nhất đẳng hướng hàm cấu trúc là hàm của một đối số vô hướng 

ll


= . 

Nếu 0)(lim =
∞→

lRu
l

, có thể biểu diễn hàm tương quan qua hàm cấu trúc dưới dạng 

 [ ])()(
2

1
)( lBBlR uuu −∞=                                         (2.13.13) 
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Cũng như trong trường hợp quá trình ngẫu nhiên dừng hoàn toàn, đối với trường 

ngẫu nhiên đồng nhất hoàn toàn, việc sử dụng hàm tương quan hay hàm cấu trúc không 

có gì khác biệt. 

Tuy nhiên, để đặc trưng cho trường ngẫu nhiên mà tính đồng nhất chỉ là gần đúng, 

đôi khi sử dụng hàm cấu trúc sẽ tốt hơn, như đã nhận xét ở mục 2.7. 

Đặc biệt điều này xảy ra khi khảo sát cấu trúc không gian quy mô vừa và lớn của 

các trường khí tượng, khi mà những khác biệt về dòng năng lượng mặt trời đến, tính chất 

chuyển động trên đại dương và lục địa và những nhân tố khác phá huỷ tính đồng nhất 

của trường. 

Tuy nhiên, khi đó cần lưu ý rằng, không phải bao giờ cũng nhận được các giá trị của 

hàm cấu trúc )(lBu  theo số liệu thực nghiệm tại những khoảng l khá lớn để có thể chấp 

nhận làm “giá trị bão hoà” của hàm cấu trúc )(∞uB . 

2.14. Trường véctơ ngẫu nhiên 

Bây giờ ta xét trường ngẫu nhiên vectơ không gian, được cho bởi đại lượng ngẫu 

nhiên vectơ: 

).(),,( ρ


UzyxU =  

Ta chọn hệ toạ độ đề các và ký hiệu X( ρ ), Y( ρ ), Z( ρ ) là các hình chiếu của U


( ρ ) 

trên các trục toạ độ tương ứng. Khi đó trường ngẫu nhiên vectơ có thể được xét như là hệ 

ba trường ngẫu nhiên vô hướng. 

Bằng cách như vậy, qui luật phân bố của trường vectơ ngẫu nhiên U


( ρ ) sẽ là hàm 

phân bố ba chiều của ba trường ngẫu nhiên vô hướng. 

Trường vectơ U


( ρ ) được gọi là đồng nhất và đẳng hướng nếu tất cả mật độ phân 

bố 3n chiều của nó là bất biến đối với phép dịch chuyển song song hệ các điểm N1( ρ 1), 

N2( ρ 2),..., Nn( ρ n) cũng như khi quay và phản xạ gương chúng kèm theo việc quay đồng 

thời và phản xạ gương hệ toạ độ trong đó các thành phần vectơ được lấy. 

Trong định nghĩa này ta giả thiết rằng, tất cả hệ các điểm Ni( ρ i) được quay hoặc 

phản xạ gương cùng với một hệ toạ độ cố định chứa chúng. Khi đó mọi hình chiếu của 

vectơ ρ i trong hệ toạ độ cũ và mới trùng nhau. 

Về mặt hình học, điều kiện đồng nhất và đẳng hướng của trường vectơ có nghĩa là 

nếu hệ toạ độ liên kết chặt với hệ thống các điểm N1, N2,...Nn, thì mật độ phân bố 3n 

chiều của hình chiếu của trường trên các trục của hệ toạ độ này không thay đổi đối với 

mọi sự dịch chuyển, quay, và phản xạ gương hệ này. 

Đối với trường vectơ đồng nhất, đẳng hướng, kỳ vọng toán học của vectơ U


( ρ ) 

bằng 0, M[U


( ρ )] = 0. Thực vậy, đối với trường đồng nhất M[U


( ρ )] là một vectơ không 

đổi, còn đối với trường đẳng hướng, vectơ này cũng không thay đổi khi quay, tức là nó 

nhất định phải bằng 0. 

Tính đồng nhất và tính đẳng hướng của trường vectơ đặt những điều kiện xác định 

lên các hàm tương quan của hình chiếu vectơ U


( ρ ) trên các trục toạ độ và lên hàm 

tương quan quan hệ giữa các hình chiếu khác nhau của nó. 
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Giả sử X( ρ ), Y( ρ ), Z( ρ ) là các hình chiếu của vectơ U


( ρ ) trên các trục toạ độ của 

hệ tọa độ x0yz nào đó. 

Khi đó có thể đặc trưng trường vectơ bởi ba hàm tương quan: 

),(),,(),,( 212121 ρρρρρρ 
zyx RRR , 

và ba hàm tương quan quan hệ: 

).,(),,(),,( 212121 ρρρρρρ 
yzxzxy RRR  

Đối với trường đồng nhất và đẳng hướng tất cả các hàm này là hàm chỉ của một đối 

số vô hướng l = 12 ρρ 
−  là khoảng cách giữa các điểm N1( ρ 1) và N2( ρ 2). 

Ta chọn hệ toạ độ x0yz như sau. Đặt gốc toạ độ vào điểm N1, trục 0x hướng dọc theo 

vectơ N1N2, hai trục còn lại 0y và 0z nằm trong mặt phẳng vuông góc với nó (hình 2.10). 

Các hàm tương quan và hàm tương quan quan hệ đối với trường đồng nhất đẳng 

hướng không thay đổi với mọi phép quay hệ toạ độ. 

Ta quay hệ toạ độ 1800 quanh trục N1x, khi đó hướng của các trục N1y và N1z bị 

thay đổi sang hướng ngược lại, từ đó ta nhận được: 

),()( lRlR xyxy −=  

 ),()( lRlR xzxz −=                                                   (2.14.1) 

có nghĩa là: 

 .0)()( == lRlR xzxy                                                 (2.14.2) 

Nhờ phép phản xạ gương đối với mặt xN1z ta có thể chuyển trục N1y về N1z và N1z 

về N1y, khi đó: 

 ),()( lRlR yzyz −=                                                  (2.14.3) 

tức là: 

 .0)( =lRyz                                                      (2.14.4) 

Nhờ phép quay quanh trục N1x, có thể chuyển N1y sang N1z, khi đó: 

 ).()( lRlR zy =                                                   (2.14.5) 

Từ đó thấy rằng trong hệ toạ độ được chọn các hàm tương quan quan hệ bằng 0, còn 

hàm tự tương quan thoả mãn điều kiện (2.14.5). 

Như vậy, có thể đặc trưng cho trường vectơ đồng nhất đẳng hướng bởi hai hàm 

tương quan:  

 ( ) ( )[ ] ),()( 21 lGXXMlRx == ρρ 
                                     (2.14.6) 

 ( ) ( )[ ] ),()( 21 lFYYMlRy == ρρ 
                                      (2.14.7) 

ở đây X( ρ ) là hình chiếu của trường vectơ U


( ρ ) theo hướng vect¬ l


=N1N2, còn 

Y( ρ ) là hình chiếu của trường này theo một hướng nào đó vuông góc với vectơ l


. 

Hàm Rx(l) thường được ký hiệu bởi G(l) và gọi là hàm tương quan dọc của trường 

vectơ, còn hàm Ry(l) được ký hiệu bởi F(l) và gọi là hàm tương quan ngang. 

Đối với trường vectơ ngẫu nhiên người ta cũng đưa vào khái niệm hàm cấu trúc dọc 

và ngang. 



 85

 

Hình 2.10 

Hàm cấu trúc dọc Bτ(l) là kỳ vọng toán học của bình phương hiệu các giá trị hình 

chiếu của trường vectơ đồng nhất đẳng hướng tại các điểm N1(ρ1) và N2(ρ2) theo hướng 

vect¬ N1N2. 

( ) ( )[ ]{ }.)( 2
12 ρρτ XXMlB −=                                      (2.14.8) 

 Hàm cấu trúc ngang Bn(l) là kỳ vọng toán học của bình phương hiệu các giá trị 

hình chiếu của trường tại các điểm N1 và N2 trên mặt vuông góc với vectơ N1N2. 

( ) ( )[ ]{ }.)( 2
12 ρρ YYMlBn −=                                      (2.14.9) 

Chương 3: Phân tích điều hoà quá trình ngẫu nhiên dừng  

và trường đồng nhất 

Đối với hàm không ngẫu nhiên, phân tích điều hoà được ứng dụng hết sức rộng rãi. 

Phân tích điều hoà là biểu diễn các hàm tuần hoàn dưới dạng chuỗi Fourier, còn hàm 

không tuần hoàn được biểu diễn dưới dạng tích phân Fourier. 

Ta biết rằng nếu một hàm tuần hoàn f(t) có chu kỳ 2T thoả mãn điều kiện Diricle, 

thì có thể khai triển nó thành chuỗi Fourier dạng phức: 

,)( 
∞

−∞=

=
k

t
T

k
i

keCtf
π

                                                     (3.0.1) 

trong đó các hệ số Fourier Ck được xác định theo công thức: 

.)(
2

1

−

−
=

T

T

t
T

k
i

k dtetf
T

C
π

                                                  (3.0.2) 

Công thức (3.0.1) cho phép biểu diễn hàm f(t) dưới dạng tổng vô hạn các dao động 

điều hoà với tần số 
T

k
k

πω =  và biên độ kC . 

Dãy số phức Ck được gọi là dãy phổ hay phổ của hàm f(t). Các số phức Ck có thể 

được biểu diễn dưới dạng: 

 .ki
kk eCC ψ=                                                      (3.0.2) 

Dãy số thực kC  được gọi là phổ biên độ của hàm f(t), còn dãy số kψ  là phổ pha của 

nó. 
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Phổ chỉ ra rằng, trong hàm đã cho có những dao động loại nào, tức là cấu trúc bên 

trong của nó ra sao. Vì trong trường hợp đang xét các tần số nhận những giá trị rời rạc 

T

k
k

πω = , nên hàm dạng (3.0.1) được gọi là hàm có phổ rời rạc. 

Tương tự, nếu hàm không chu kỳ f(t) được cho trên toàn trục số thực thoả mãn điều 

kiện Diricle và khả tích tuyệt đối, tức là đối với nó tích phân 
∞

∞−

dttf )(  tồn tại, thì có thể 

biểu diễn nó dưới dạng tích phân Fourier: 

 .)()( 
∞

∞−

= ωω ω deFtf ti
                                              (3.0.3) 

ở đây: 

 .)(
2

1
)( 

∞

∞−

−= dtetfF tiω

π
ω                                            (3.0.4) 

Các công thức (3.0.3) và (3.0.4) được gọi là công thức biến đổi Fourier. Công thức 

(3.0.4) gọi là công thức biến đổi Fourier trực tiếp, còn (3.0.3) là công thức biến đổi Fourier 

ngược. 

Trong công thức (3.0.3), tổng (3.0.1) theo các giá trị rời rạc của tần số được thay thế 

bởi tích phân theo mọi tần số, còn các hệ số không đổi Ck được thay bởi hàm F(ω) của đối 

số liên tục ω. 

ý nghĩa của hàm F(ω) được nhận thấy ở chỗ, hạng tử F(ω)eiωtdω trong tích phân 

(3.0.3) trùng với khoảng tần số nhỏ (ω, ω+dω), tức F(ω)dω là biên độ tương ứng với 

khoảng tần số đã cho. Do đó, F(ω) là mật độ biên độ. Hàm F(ω) được gọi là mật độ phổ 

của hàm f(t), còn hàm dạng (3.0.3) là hàm có phổ liên tục. 

Như vậy, chúng ta thấy rằng tương ứng với hàm có phổ rời rạc là dãy phổ các số 

phức Ck của nó; tương ứng với hàm f(t) có phổ liên tục là một hàm khác, đó là mật độ phổ 

F(ω) của nó. 

Từ các công thức (3.0.1), (3.0.2) hay (3.0.3), (3.0.4) suy ra rằng khi đã cho hàm f(t) 

chúng ta có thể xác định một cách duy nhất phổ (mật độ phổ) của nó, và ngược lại, nếu 

cho phổ (mật độ phổ) ta có thể xác định duy nhất một hàm f(t). 

Trong nhiều trường hợp, ví dụ như khi giải các phương trình vi phân tuyến tính, 

thuận tiện hơn người ta sử dụng mật độ phổ của hàm đang xét thay cho chính hàm đó. 

Ta hãy xét việc ứng dụng công cụ khai triển phổ đối với các hàm ngẫu nhiên dừng 

và các trường đồng nhất và đẳng hướng. 

3.1. Các quá trình dừng có phổ rời rạc 

Giả sử rằng có thể biểu diễn quá trình ngẫu nhiên dừng X(t) trên khoảng  

[−T, T] dưới dạng chuỗi vô hạn các dao động điều hoà với các tần số khác nhau 
T

k
k

πω =  

và các biên độ ngẫu nhiên Xk. 

 .)( 
∞

−∞=

=
k

ti
k

keXtX ω
                                                 (3.1.1) 
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Ta sẽ xem rằng, kỳ vọng toán học của quá trình ngẫu nhiên bằng 0, mx=0. Nếu 

không như vậy ta sẽ xét quá trình ngẫu nhiên qui tâm. Khi đó hiển nhiên rằng, kỳ vọng 

toán học của tất cả các đại lượng ngẫu nhiên Xk phải bằng 0. 

Ta hãy làm sáng tỏ các đại lượng ngẫu nhiên Xk cần thoả mãn điều kiện nào để cho 

hàm ngẫu nhiên X(t) có dạng (3.1.1) là dừng theo nghĩa rộng, tức là để cho hàm tương 

quan Rx(t+τ,t) của nó chỉ phụ thuộc vào một đối số τ và không phụ thuộc vào t. 

Theo định nghĩa hàm tương quan của một hàm ngẫu nhiên phức (2.11.7) ta có: 

 [ ])(*)(),( tXtXMttRx ττ +=+                                     (3.1.2) 

Theo (3.1.1), cã thÓ viÕt: 

 
( ).)(  +=+

k

ti
k

keXtX τωτ                                          (3.1.3) 

 .*)(*  −=
l

ti
l

lkeXtX ω
                                          (3.1.4) 

Đặt (3.1.3) và (3.1.4) vào (3.1.1) ta nhận được: 

( ) =







=+  −+

l

ti
l

k

ti
kx

kk eXeXMttR ωτωτ *),(   

( )[ ] =












=  ω−τ+ω

k l

tti
lk

lke*XXM [ ] ( )[ ] −+

k l

tti
lk

lkeXXM ωτω*            (3.1.5) 

Để cho hàm tương quan ),( ttRx τ+  không phụ thuộc vào t, nhất thiết tổng kép 

trong vế phải của (3.1.5) chứa các số hạng của biểu thức 
( )[ ]tti lke ωτω −+

 không phụ thuộc vào 

t, tức khi k=l. Do đó, để cho hàm ngẫu nhiên X(t) là dừng thì điều kiện sau đây cần phải 

được thực hiện: 

 [ ] 0* =lk XXM  khi k≠ l.                                          (3.1.6) 

Điều kiện (3.1.6) có nghĩa là các đại lượng ngẫu nhiên Xk phải đôi một không tương 

quan với nhau. Với điều kiện (3.1.6) công thức (3.1.5) được viết dưới dạng: 

 ( ) [ ]=
k

i
kkx

keXXMR .* τωτ                                          (3.1.7) 

Các đại lượng [ ]kk XXM * là phương sai của đại lượng ngẫu nhiên X. Ký hiệu chúng 

bằng Dk, khi đó ta nhận được: 

 ( ) 
∞

−∞=

=
k

i
kx

keDR .τωτ                                                   (3.1.8) 

Để tồn tại hàm tương quan thì chuỗi (3.1.8) phải hội tụ, tức là chuỗi: 

 
∞

−∞=

∞

−∞=

=
k

k
k

i
k DeD k .τω

                                                 (3.1.9) 

héi tô. 

Ta giả thiết rằng, có thể khai triển 

quá trình ngẫu nhiên dừng thành chuỗi 

(3.1.1) mà không nói gì đến điều kiện khai 
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triển này. Khi đó ta nhận được các biên độ 

ngẫu nhiên Xk là những đại lượng ngẫu 

nhiên không tương quan với nhau, còn hàm 

tương quan được xác định dưới dạng chuỗi 

(3.1.8). 
 

Hình 3.1 

Nhà toán học xô viết E. E. Sluskii đã chứng minh rằng, mọi quá trình ngẫu nhiên 

dừng có hàm tương quan dạng (3.1.8) có thể được biểu diễn dưới dạng (3.1.1) và ngược lại. 

Đối với quá trình ngẫu nhiên dừng, phổ là phân bố phương sai của biên độ ngẫu 

nhiên theo các tần số ωk.  

Vì chuỗi (3.1.9) phải hội tụ, cho nên số hạng tổng quát của nó phải dần đến 0, tức 

khi tăng tần số ωk thì giá trị phương sai tương ứng phải tiến đến 0. 

Phổ của quá trình ngẫu nhiên có thể được biểu thị dưới dạng đồ thị, với trục hoành 

đặt các giá trị biên độ, còn trục tung là phương sai tương ứng của chúng (hình 3.1). 

Các hàm ngẫu nhiên dừng dạng (3.1.1) được gọi là các quá trình ngẫu nhiên có phổ 

rời rạc.  

Phương sai quá của trình ngẫu nhiên Dx nhận được bằng cách đặt τ=0 vào công 

thức (3.1.8).  

 ( ) 
∞

−∞=
==

k
kxx DRD .0                                              (3.1.10) 

Do đó, phương sai của hàm ngẫu nhiên bằng tổng của chuỗi tạo thành từ tất cả các 

tung độ phổ. 

Quá trình ngẫu nhiên dừng dạng (3.1.1) có thể phức, cũng có thể thực. 

Quá trình (3.1.1) là thực nếu mỗi k trong tổng (3.1.1) tương ứng với một cặp hai số 

hạng phức 
τωki

keX  và
τωki

keX −
. 

Khi đó 

 ( ) ( )
∞

=

−+=
0

.
k

i
k

i
k

kk eXeXtX τωτω
                                     (3.1.11) 

Nếu viết Xk dưới dạng: 

 
22

,
22

* kk
k

kk
k

B
i

A
X

B
i

A
X +=−=                                    (3.1.12) 

ta nhận được: 

 

( )

( ) tBtAtit
B

i
A

tit
B

i
A

eXeX

kkkkkk
kk

kk
kki

k
i

k
kk

ωωωω

ωωτωτω

sincossincos
22

sincos
22

+=−





 ++

++





 −=+ −

                (3.1.13) 

Đặt (3.1.13) vào (3.1.11) ta được quá trình ngẫu nhiên dừng thực: 
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 ( ) ( )
∞

=

+=
0

sincos
k

kkkk tBtAtX ωω                                   (3.1.14) 

trong đó Ak và Bk là các đại lượng ngẫu nhiên thực có kỳ vọng toán học bằng không. 

Trường hợp riêng, khi áp dụng điều kiện (3.1.6) cho hai hạng tử khác nhau 
τωki

keX  

và 
τωki

keX −*
, ta nhận được: 

 ( )[ ] [ ] 0
** == kkkk XXMXXM                                     (3.1.15) 

Từ đó ta có: 

 

[ ]

[ ] [ ] [ ]{ } 02
4

1

22

22

2

=−−=

=

















 −=

kkkk

kk
kk

BAiMBMAM

B
i

A
MXXM

                            (3.1.16) 

Đồng nhất bằng không cả phần thực và phần ảo, ta nhận được: 

 [ ] [ ] kkk dBMAM == 22
                                         (3.1.17) 

 [ ] 0=kk BAM                                                (3.1.18) 

tức là các đại lượng ngẫu nhiên Ak và Bk không tương quan với nhau và có cùng phương 

sai. Từ đẳng thức (3.1.6) ta nhận được tính không tương quan đôi một của các đại lượng 

Ak, Al, Bk, Bl khi k ≠ l. 

Ta biÓu diÔn Dk qua dk 

[ ] =













 −





 −==

2222
* kkkk

kkk

B
i

AB
i

A
MXXMD  

 [ ] [ ]{ }
24

1 22 k
kk

d
BMAM =+=                                          (3.1.19) 

Khi đó công thức đối với hàm tương quan (3.1.8) được viết lại dưới dạng: 

 [ ] 
∞

=

∞

=

− =+=
00

cos2
2

)(
k

k
k

k

ii
kx

d
eeDR kk τωτ τωτω

                            (3.1.20) 

tức là 

 
∞

=

=
0

cos)(
k

kkx dR τωτ                                             (3.1.21) 

Đối với quá trình ngẫu nhiên thực các tần số ωk và −ωk tương ứng với cùng biên độ 

Dk, do vậy, phổ của quá trình ngẫu nhiên thực đối xứng đối với trục tung (hình 3.1) và có 

thể chỉ cần xây dựng nó cho những giá trị tần số dương. 

3.2. Các quá trình dừng có phổ liên tục 

Không phải mọi quá trình dừng đều là quá trình có phổ rời rạc. Tuy nhiên có thể 

chỉ ra rằng bất kỳ quá trình dừng nào cũng có thể được biểu diễn như là giới hạn của dãy 

các quá trình có phổ rời rạc dạng (3.1.1). 

Ta đưa vào xét hàm ngẫu nhiên Φ(ω), khi xem rằng trong khoảng tần số Δωk = ωk − 

ωk-1 số gia của nó 
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 ( ) ( ) ( )1−Φ−Φ=ΔΦ kkk ωωω                                         (3.2.1) 

bằng tổng các biên độ ngẫu nhiên Xk trong khoảng này. 

Một cách gần đúng, coi tần số trong khoảng Δωk không đổi và bằng ωk, trên cơ sở 

(3.1.1) ta có thể viết đẳng thức gần đúng: 

 ( ) ( ), ΔΦ≈
k

k
ti ketX ωω

                                           (3.2.2) 

ở đây tổng được lấy theo mọi khoảng tần số Δωk, 

Bây giờ ta sẽ tăng vô hạn số tần số ωk trong (3.2.2), giảm vô hạn hiệu giữa chúng. 

Lấy giới hạn ta nhận được 

 ( ) ( ),
∞

∞−

Φ= ωω detX ti
                                             (3.2.3) 

trong đó, vế phải là tích phân Fourier - Stiltex, và dưới dấu tích phân không phải là số 

gia của đối số như trong tích phân Riman, mà là số gia của hàm dΦ(ω). 

Biểu diễn quá trình ngẫu nhiên dừng X(t) dưới dạng tích phân Stiltex theo công 

thức (3.2.3) được gọi là khai triển phổ nó. 

Ta xác định hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên biểu diễn  theo công thức 

(3.2.3). Đối với quá trình ngẫu nhiên dừng (3.1.1), hàm tương quan được xác định bởi 

công thức (3.1.8). Công thức này biểu diễn hàm không ngẫu nhiên Rx(τ) dưới dạng chuỗi 

Fourier. Khi đó, nếu khai triển (3.1.1) của quá trình ngẫu nhiên X(t) được tiến hành trên 

khoảng biến đổi [−T, T] của đối số t, thì khoảng biến đổi của đối số τ = t2 − t1 sẽ là đoạn [-

2T, 2T]. 

Do đó, công thức (3.1.8) là khai triển hàm tương quan Rx(τ) trong khoảng [−2T, 2T]. 

Khi đó, các hệ số Fourier Dk của khai triển này được xác định theo công thức: 

 ( )
T

k
deR

T
D k

T

T

ti
xk

k

2
,

4

1 2

2

πωττ ω == 
−

−
                                     (3.2.4) 

Ký hiệu hiệu giữa hai tần số lân cận là Δωk 

 
( )

.
22

1

21 TT

k

T

k
kkk

πππωωω =−−=−=Δ −                                  (3.2.5) 

Khi đó công thức (3.1.8) có thể viết dưới dạng: 

 ( ) .
2

∞

−∞=

Δ=
k

k
ti

kx
keD

T
R ω

π
τ ω

                                         (3.2.6) 

Ta đưa vào hàm 

 ( ) ( ) .
2

1 2

2


−

−=
T

T

ti
x

T
x deRS k ττ

π
ω ω

                                        (3.2.7) 

Chỉ số T nói lên rằng, hàm phụ thuộc vào khoảng T. Theo (3.2.4) và (3.2.5) ta có 

 ( ) .
k

k
k

T
x

D
S

ω
ω

Δ
=                                                 (3.2.8) 

Điều đó chứng tỏ ( )k
T
xS ω  là mật độ trung bình của phương sai trên đoạn Δωk. 

Thế (3.2.8) vào (3.2.6) ta được 
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 ( ) ( ) .
∞

−∞=

Δ=
k

k
ti

k
T
xx

keSR ωωτ ω
                                       (3.2.9) 

Nếu T → ∞, còn Δωk → 0 thì khi lấy giới hạn tổng tích phân (3.2.9) sẽ trở thành tích 

phân 

 ( ) ( ) .
∞

∞−

= ωωτ ω deSR ti
xx

k                                          (3.2.10) 

Công thức (3.2.10) là khai triển hàm tương quan thành tích phân Fourier. Khai 

triển như vậy có thể thực hiện được nếu tích phân tuyệt đối của hàm Rx(τ) thoả điều kiện 

 ( ) .∞<
∞

∞−

ττ dRx                                                  (3.2.11) 

Khi đó, chuyển qua giới hạn, công thức (3.2.7) sẽ có dạng 

 ( ) ( ) .
2

1

∞

∞−

−= ττ
π

ω ω deRS ti
xx                                          (3.2.12) 

Hàm Sx(ω) là giới hạn của mật độ phương sai trung bình ( )k
T
xS ω  khi Δωk dần đến 0, 

tức là biểu thị mật độ phương sai của hàm ngẫu nhiên X(t) khi cho trước tần số ω. Hàm 

này được gọi là mật độ phổ của hàm ngẫu nhiên dừng X(t). Mật độ phổ là hàm không âm 

của tần số. 

Các công thức (3.2.10) và (3.2.12) chỉ ra rằng hàm tương quan Rx(τ) và mật độ phổ 

Sx(ω) là biến đổi Fourier lẫn nhau. Do đó, biến đổi Fourier đối với hàm tương quan của 

quá trình ngẫu nhiên dừng phải là hàm không âm với mọi giá trị tần số ω. 

Năm 1934, A. Ia. Khintrin đã chứng minh rằng, mỗi một hàm là biến đổi ngược 

Fourier từ một hàm không âm, là hàm tương quan của một quá trình ngẫu nhiên dừng 

nào đó. 

Khi đặt τ = 0 vào công thức (3.2.10), ta nhận được biểu thức đối với phương sai của 

hàm ngẫu nhiên.  

 ( ) ( ) .0 
∞

∞−

== ωω dSRD xxx                                           (3.2.13) 

Từ đó thấy rằng, nếu hàm ngẫu nhiên X(t) có phương sai hữu hạn, thì hàm Sx(ω) là 

khả tích. Hàm 

 ( ) ( ) .
∞−

=
ω

ωωω dSF xx                                               (3.2.14) 

được gọi là hàm phổ hay phổ tích phân của hàm ngẫu nhiên dừng. 

Tại những giá trị ω nào đó mật độ phổ có thể trở nên vô hạn, nhưng vẫn còn khả 

tích ở lân cận các giá trị này. 

Từ các công thức (3.2.10) và (3.2.12) ta thấy rằng, khi biết hàm tương quan có thể 

tìm được mật độ phổ và ngược lại. Tuy nhiên, như ta sẽ thấy sau này, trong nhiều trường 

hợp, sử dụng mật độ phổ thuận tiện hơn. 

Thay cho mật độ phổ Sx(ω) người ta thường xét mật độ phổ chuẩn hoá sx(ω) 
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 ( ) ( )
( )

( )
.

x

x

x

x
x D

S

dS

S
s

ω

ωω

ωω ==


∞

∞−

                                     (3.2.15) 

Hàm tương quan chuẩn hoá và mật độ phổ chuẩn hoá cũng là biến đổi Fourier lẫn 

nhau và được xác định bởi các công thức:  

 ( ) ( ) .
∞

∞−

= ωωτ ω desr ti
xx                                            (3.2.16) 

 ( ) ( ) .
2

1

∞

∞−

−= ττ
π

ω ω ders ti
xx                                         (3.2.17) 

Theo công thức (3.2.12) ta có 

 ( ) ( ) .
2

1

∞

∞−

=− ττ
π

ω ωτ deRS i
xx                                       (3.2.18) 

Đối với quá trình ngẫu nhiên thực, khi cho τ=−τ’ và để ý đến tính chẵn của Rx(τ), ta 

nhận được 

( ) ( ) =−−=− 
−∞

∞+

− ''
2

1 ' ττ
π

ω ωτ deRS i
xx ( ) ( ).''

2

1 ' ωττ
π

ωτ
x

i
x SdeR =

∞

∞−

−
            (3.2.19) 

Từ đó thấy rằng, đối với quá trình ngẫu nhiên thực Sx(ω) cũng là hàm chẵn, tính 

thực của nó suy ra từ tính thực của Rx(τ). 

Do tính chẵn của Rx(τ) và Sx(ω) đối với quá trình ngẫu nhiên thực có thể viết 

 ( ) ( ) .cos2
0

∞

= ωωτωτ dSR xx                                         (3.2.20) 

 ( ) ( ) .cos
1

0

∞

= τωττ
π

ω dRS xx                                        (3.2.21) 

Ta có thể viết các công thức tương tự đối với hàm tương quan chuẩn hoá rx(τ) và 

mật độ phổ chuẩn hoá sx(ω) của quá trình ngẫu nhiên thực 

 ( ) ( ) .cos2
0

∞

= ωωτωτ dsr xx                                            (3.2.22) 

 ( ) ( ) .cos
1

0

∞

= τωττ
π

ω drs xx                                           (3.2.23) 

Đối với quá trình ngẫu nhiên có phổ rời rạc, phổ gián đoạn của phương sai được 

thay thế bằng phổ liên tục với mật độ phương sai Sx(ω). Hàm Sx(ω) có thể được biểu diễn 

bằng đồ thị (hình 3.2). Vì 

 ( ) ( ) .20
0

∞

== ωω dSRD xxx                                            (3.2.24) 

nên phương sai bằng hai lần diện tích giới hạn bởi đường cong Sx(ω) được xây dựng đối 

với ω≥0, hoặc bằng diện tích giới hạn bởi đường cong Sx(ω) được xây dựng trên toàn 

khoảng (−∞, +∞). 



 93

Nếu xây dựng đồ thị mật độ phổ chuẩn hoá thì diện tích nằm dưới nó bằng 1, vì: 

( ) ( ) .10 == 
∞

∞−

ωω dsr xx                                              (3.2.25) 

 

Hình 3.2 

Đối với hệ các quá trình ngẫu nhiên dừng và liên hệ dừng X1(t), X2(t),...,Xn(t), ngoài 

mật độ phổ của mỗi quá trình 
ixS (ω), người ta còn xét mật độ phổ quan hệ 

ji xxS (ω), là 

biến đổi Fourier lẫn nhau với các hàm tương quan quan hệ tương ứng 
ji xxR (τ). 

 ( ) ( ) .
∞

∞−

= ωωτ ωτ deSR i
xxxx jiji

                                          (3.2.26) 

 ( ) ( ) .
2

1

∞

∞−

−= ττ
π

ω ωτ deRS i
xxxx jiji

                                       (3.2.27) 

Ta sẽ xác định các mật độ phổ của các quá trình ngẫu nhiên dừng đã xét trong mục 

2.5. 

1. Giả sử quá trình ngẫu nhiên dừng X(t) có hàm tương quan chuẩn hoá 

 ( ) 0, >= − ατ ταeRx .                                            (3.2.28) 

Theo (3.2.17), khi đó mật độ phổ chuẩn hoá được xác định dưới dạng 

( ) ( ) ( ) =
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∞
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ii
                               (3.2.29) 

Đây là một hàm chẵn, đạt giá trị cực đại bằng 
aπ
1

 khi tần số ω = 0. 

Ta hãy xét sự phụ thuộc vào tham số α của hàm tương quan và mật độ phổ tương 

ứng với nó. 

Trên hình 3.3a,b đã dẫn ra các đồ thị r(τ) và s(ω) tương ứng với các giá trị α = 0,5; 1; 

3. 

Từ hình 3.3a thấy rằng, khi tăng tham số α, hàm tương quan giảm nhanh hơn, tức 

là với cùng một khoảng τ, mối quan hệ tương quan giữa các lát cắt X(t) và X(t+τ) của hàm 
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ngẫu nhiên giảm khi α tăng. 

Trong mục 2.6 ta gọi đại lượng T1 trong công thức (2.6.7) là thời gian tương quan. 

Đối với trường hợp đang xét 

 ( ) 
∞

− ==
0

1

1

α
ττ ατ deT                                              (3.2.30) 

tức đại lượng 1/α là thời gian tương quan, đặc trưng cho tốc độ tắt dần của mối liên hệ 

tương quan. 

Việc so sánh các đường cong trên hình 3.3b chỉ ra rằng, với các giá trị α bé, mật độ 

phổ giảm nhanh khi tăng tần số ω, tức là các tần số nhỏ có giá trị chiếm ưu thế trong phổ 

của quá trình ngẫu nhiên. Khi α tăng, mật độ phổ thay đổi đều đặn hơn, giảm chậm hơn 

theo tần số tăng. Đối với các giá trị α lớn, khi tăng ω, mật độ phổ giảm rất chậm, hầu 

như không đổi và bằng s(0) trên một dải tần số khá lớn. 

Quá trình ngẫu nhiên mà mật độ phổ của nó không đổi trong mọi dải tần số sx(ω) 

=sx(0)= const, được gọi là ồn trắng, tương tự với ánh sáng trắng, mà ở đó thành phần phổ 

dường như đồng nhất. Về mặt vật lý, quá trình như vậy là không có thực, vì phương sai 

( )
∞

∞−

= ωω dSD xx  của nó trở thành vô hạn. 

 

Hình 3.3 

Tuy nhiên, có thể xét nó như là trường hợp tới hạn của quá trình ngẫu nhiên thực 

có dạng đang xét khi cho α dần tới vô hạn. Thông thường, một cách gần đúng, quá trình 

ngẫu nhiên mà mật độ phổ của nó thay đổi ít trên một dải tần số đủ lớn được xem như ồn 

trắng khi bỏ qua các tần số lớn. 

2. ( ) 0,
2

>= − ατ ατer   (3.2.31) 

Khi đó 

 ( ) .
2

1

2

1 0
24

22

2


∞−







 +−−∞

∞−

−− == τ
π

τ
π

ω α
ωτα

α
ω

ωτατ deedees
i

i
                      (3.2.32) 

Bằng phép thay biến, tích phân cuối cùng được dẫn về tích phân Poatxông, bằng 

π . Từ đó 
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 ( ) α
ω

πα
ω 4

2

2

1 −
= es                                                 (3.2.33) 

Trên hình 3.4 a,b dẫn ra các đồ thị r(τ) và s(ω) đối với α = 0,5, 1 và 3. 

Từ hình 3.4 thấy rằng, tính chất phụ thuộc của r(τ) và s(ω) về mặt định tính cũng 

giống như trong ví dụ trước, chỉ có dạng đường cong bị thay đổi. 

3. ( ) 0,cos >= − αβττ ταer .  (3.2.34) 

Biểu diễn cosβτ qua hàm mũ theo công thức Euler 

 ( )βτβτβτ ii ee −+=
2

1
cos                                             (3.2.35) 

Khi đó 

( ) ( ) =







+= 

∞

∞−

−−− τ
π

ω ωτβτβττα deeees iii

2

1

2

1
 

 
( ) ( )









+= 

∞

∞−

+−−
∞

∞−

−−− τ
π

τ
π

τβωτατβωτα deedee ii

2

1

2

1

2

1
.                     (3.2.36) 

Tương tự như (3.2.29), ta nhận được 

( ) ( )[ ] ( )[ ] =








++
+

−+
=

22222

1

βωαπ
α

βωαπ
αωs  

 ( ) ( ) 222222

222

222222

222

44 βωβαω
ωβα

π
α

ωαβαω
ωβα

π
α

−++
++=

+−−
++=               (3.2.37) 

 

Hình 3.4 
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Hình 3.5 

I) α=0,5, β=2; II) α=1, β=1; III) α=2, β=0,5 

Trong trường hợp này hàm tương quan và mật độ phổ được xác định bởi hai tham 

số α và β. Tham số α xác định mức độ suy giảm nhanh của biên độ dao động của hàm 

tương quan, tham số β xác định chu kỳ của quá trình dao động đó. 

Ta sẽ làm sáng tỏ tính chất phụ thuộc của hàm tương quan và mật độ phổ tương 

ứng của nó vào mối quan hệ của các tham số đó. 

Trên hình 3.5 a,b dẫn ra đồ thị các hàm r(τ) và s(ω) cho 3 trường hợp: 1) α = 0,5, β = 

2 (đường cong I); 2) α = 1 và β=1 (đường cong II); 3) α=2, β= 0,5 (đường cong III). 

Từ hình 3.5 thấy rằng, khi giá trị của tỷ số α/β bé (đường cong I, α/β=0,25) đồ thị 

hàm tương quan gần với dao động điều hoà tần số ω. Trong trường hợp này mật độ phổ có 

cực đại biểu hiện rõ khi ω=β, trong phổ của quá trình ngẫu nhiên có các tần số chiếm ưu 

thế gần với tần số β. 

Việc tăng α/β làm đẩy nhanh sự tắt dần của hàm tương quan, cực đại của mật độ 

phổ trở nên ít rõ nét hơn. Với các giá trị α/β lớn (đường cong III, α/β=4), hàm tương quan 

trên thực tế chỉ khác 0 tại những trị số τ không lớn. Trong trường hợp này, khi tăng tần 

số ω, mật độ phổ thay đổi chậm, gần với giá trị ban đầu s(0) trên một dải tần số lớn. 

4. ( ) 0,cos
2

>= − αβττ ατer   (3.2.38) 

Thay cosβτ theo (3.2.35), ta cã 

 ( ) ( ) ( )








+= 

∞

∞−

+−−
∞

∞−

+− −

dtedes ii τβωατατ

π
τ

π
ω

τβω 22

2

1

2

1

2

1
                     (3.2.39) 

Sử dụng ví dụ 2, ta nhận được 
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 ( )
( ) ( )












+=

+−−−
α
βω

α
βω

πα
ω 44

22

4

1
ees                                   (3.2.40) 

Trên hình 3.6 a,b đã dẫn ra các đồ thị r(τ) và s(ω) với các giá trị α và β như trên 

hình 3.5. 

Tính chất phụ thuộc của hàm tương quan và mật độ phổ vào các tham số, về định 

tính, giống như ở ví dụ 3. 

5. ( ) 0,0,sincos >>






 += − βατβ
β
αβττ ταer   (3.2.41) 

Khi thay sinβ τ  bằng hàm mũ theo công thức Euler 

 ( )τβτβτβ ii ee
i

−−=
2

1
sin                                        (3.2.42) 

ta nhận được 

( ) += 
∞

∞−

− τβτ
π

ω τα des cos
2

1
 

 
( ) ( )









−+ 
∞

∞−

−+−
∞

∞−

−−− τ
π

τ
πβ

α ωττβωωττβω dede
i

iiiiii

2

1

2

1

2
                     (3.2.43) 

Hạng thứ nhất là s(ω) trong ví dụ 3, các hạng trong ngoặc nhọn là s(ω) trong ví dụ 

1, nhận được khi thay α tương ứng bằng α−iβ và α+iβ. Từ đó ta được 

( ) ( ) +
−++

++=
222222

222

4 βωβαω
ωβα

π
αωs  

( ) ( ) =








++
+

−+
+ 22222

4

βαω
α

βαω
α

βπ iii
 

 = ( ) 







+−+
+

22222

22

4

2

ωαβαω
βα

π
α

                                     (3.2.44) 

Đồ thị các hàm r(τ) và s(ω) được dẫn ra trên hình 3.7 a,b đối với các giá trị α, β như 

trên hình 3.5. 

6. ( )






≥

≤≤−
=

0

0
0

0

01

ττ

ττ
τ
τ

τr   (3.2.45) 

Coi quá trình ngẫu nhiên là thực, ta có thể tính mật độ phổ theo công thức (3.2.23). 

 ( )  







−=

0

0 0

cos1
1

τ

τωτ
τ
τ

π
ω ds                                  (3.2.46) 

Sử dụng công thức tích phân theo từng phần, ta nhận được 

 ( ) ( )0
0

2
cos1

1 ωτ
τπω

ω −=s                                    (3.2.47) 

Giá trị s(0) cần được xét như là giới hạn của s(ω) khi ω tiến dần tới 0. 
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 ( ) ( )
π

τωτ
τπωω 2

cos1
1

lim0 0
0

0
20

=−=
→

s                                  (3.2.48) 

Trên hình 3.8 a,b dẫn ra đồ thị các hàm r(τ) và s(ω) với các giá trị của tham số τ0 = 

1, 2, 3. 

Từ hình 3.8 thấy rằng, sự thay đổi của mật độ phổ theo tần số là một quá trình dao 

động: s(ω) nhận các giá trị cực tiểu 

s(ω) = 0 với 2,1,
2

0

== k
k

τ
πω ... 

và đạt các giá trị cực đại giảm theo sự tăng của tần số ω. 

Khi tăng tham số τ0 các giá trị cực 

đại tương đối của mật độ phổ cũng tăng 

và thể hiện ưu thế rõ nét hơn trong phổ 

của quá trình ngẫu nhiên tại các tần số 

rời rạc riêng biệt, nhất là khi tần số ω = 

0. 

Trong tất cả các trường hợp đã xét, 

các mật độ phổ s(ω) là những hàm không 

âm với mọi giá trị tần số ω. Do đó, theo 

định lý Khintrin, hàm r(τ), biến đổi 

ngược Fourier của chúng, thật sự là hàm 

tương quan của các quá trình ngẫu 

nhiên dừng. 

 

Hình 3.6 

I) α=0,5, β=2; II) α=1, β=1; III) α=2, β=0,5 

7. Xét hàm: 

 ( )








>

≤−
=

0

02
0

2

0

1

ττ

ττ
τ
τ

τ
khi

khi
r                                   (3.2.49) 

Ta sẽ làm sáng tỏ xem nó có thể là hàm tương quan của một quá trình ngẫu nhiên 

dừng nào đó không. Ta tìm mật độ phổ đối với nó theo công thức (3.2.14). 

 ( )  







−=

0

0
2
0

2

cos1
1

τ

τωτ
τ
τ

π
ω ds                                       (3.2.50) 

Sử dụng hai lần công thức tích phân từng phần, ta được: 

 ( ) 





 −= 0002

0
2

cossin
11 ωττωτ
ωτπω

ωs                               (3.2.51) 

Đồ thị các hàm r(τ) và s(ω) dẫn ra trên hình 3.9 a,b. 
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Trong trường hợp này mật độ phổ không phải là hàm không âm với mọi ω, do đó 

r(τ) không thể là hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên dừng. 

 

Hình 3.7 

I) α=0,5, β=2; II) α=1, β=1; III) α=2, β=0,5 

 

 

Hình 3.8 

 

Hình 3.9 

3.3. Phân tích điều hoà trường ngẫu nhiên đồng nhất 

 Tương tự như quá trình ngẫu nhiên dừng, có thể biểu diễn trường ngẫu nhiên đồng 

nhất U(ρ)=U(x,y,z) dưới dạng tích phân Fourier-Stiltex 

 U( ρ )=  Φ
→

)()( kde ki


ρ
                                                (3.3.1) 

ở đây các sóng phẳng 
)(

→
ρkie  đóng vai trò dao động điều hoà, trong đó ρ


.k  là tích vô hướng 

của vect¬ k


 và vectơ ρ . Tích phân được trải trên toàn không gian của vectơ sóng k


. 

Giả thiết rằng, kỳ vọng toán học của trường bằng không, còn hàm tương quan Ru( l


) 

giảm khá nhanh trên khoảng vô hạn sao cho 
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  ∞<ldlRu


)(                                                      (3.3.2) 

và bằng cách lập luận tương tự như đã xét trong mục 3.2 cho trường hợp ba chiều, 

ta có thể viết hàm tương quan dưới dạng 

 Ru( l


) = 
→

kdkSe u
kli


)()(

                                               (3.3.3) 

trong đó d k


 là yếu tố thể tích trong không gian sóng, còn hàm Su( k


) được gọi là mật độ 

phổ ba chiều, nó phải là một hàm không âm. 

Hàm tương quan là biến đổi ngược Fourier ba chiều của mật độ phổ. Từ đó, giống 

như phép biến đổi Fourier đối với hàm tương quan, có thể xác định mật độ phổ theo công 

thức 

 Su( k


) = 
→

− ldlRe u
kli


)(

8

1 )(
3π

                                         (3.3.4) 

Trong trường hợp U( ρ ) là trường đồng nhất đẳng hướng, hàm tương quan là hàm 

của đối số vô hướng l= 12 ρρ 
− . Khi đó dễ dàng tính được tích phân trong công thức 

(3.3.4) khi chuyển về toạ độ cầu. 

Ta biểu diễn tích vô hướng lk

.  dưới dạng 

 lk

. = klcos(

^

.lk


)                                                   (3.3.5) 

Hướng hệ toạ độ cầu sao cho góc giữa các vectơ k


 và l


 trùng với một toạ độ cầu − 

góc θ. Khi đó 

Su( k


) = 
→

− ldlRe u
kli


)(

8

1 )(
3π

 =   
∞

−

0

2

0 0

2cos
3

sin)(
8

1 π π
θ ϕθθ

π
dlddllRe u

ikl
             (3.3.6) 

Bằng phép thay biến cosθ=t trong tích phân hai lớp ta nhận được 

  −− =
π

θ
π π

θ θθπϕθθ
0

cos
2

0 0

cos sin2sin dedde iklikl
= )sin(

4
2

1

1

kl
kl

dte iklt ππ =
−

−
.          (3.3.7) 

Đặt (3.3.7) vào (3.3.6) ta được 

 
∞

=
0

2
2

)(
)sin(

2

1
)( dlllR

kl

kl
kS uu π


                                       (3.3.8) 

Từ đó thấy rằng, mật độ phổ của trường đồng nhất đẳng hướng là hàm của một đối 

số vô hướng k. 

 
∞

=
0

2
2

)(
)sin(

2

1
)( dlllR

kl

kl
kS uu π

                                       (3.3.9) 

Đối với trường đồng nhất đẳng hướng, khi sử dụng phương pháp tương tự để tính 

tích phân (3.3.3), ta nhận được  

 
∞

=
0

2)(
)sin(

4)( dkkkS
kl

kl
lR uu π                                     (3.3.10) 

Vì mật độ phổ phải là hàm không âm, nên các hàm tương quan Ru(l) của trường 

đồng nhất đẳng hướng chỉ có thể là những hàm sao cho tích phân (3.3.9) không âm với 
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mọi k≥0. 

Đối với trường đồng nhất đẳng hướng trên mặt phẳng, các công thức cho hàm tương 

quan Ru(l) và mật độ phổ Su(k) được biểu thị như những phép biến đổi Fourier lẫn nhau 

theo các công thức 

 
→

= kdkSelR u
kli

u


)()( )(

                                            (3.3.11) 

 
→

−= ldlRekS u
kli

u


)(

4

1
)( )(

2π
                                        (3.3.12) 

ở đây, d k


 và d l


 là các yếu tố diện tích. 

Khi chuyển về toạ độ cực và hướng trục cực theo vectơ k


, ta nhận được 

 lk

.  = klcosϕ,                                                (3.3.13) 

từ đó 

  
∞

−=
π

ϕ ϕ
π

2

0 0

cos
2

)(
4

1
)( ldldlRekS u

ikl
u                                    (3.3.14) 

Vì 

 )(
2

1 2

0

cos klJde o
ikl = −

π
ϕ ϕ

π
                                          (3.3.15) 

là hàm Bessel loại I bậc 0, nên (3.3.14) được viết dưới dạng 

 
∞

=
0

)()(
2

1
)( ldllRklJkS uou π

                                       (3.3.16) 

ở đây, ( ) ( )2
12

2
12 yyxxl −+−= . 

Tương tự, ta nhận dược 

 
∞

=
0

)()(2)( kdkkSklJlR uou π .                                      (3.3.17) 

Để cho hàm Ru(l) là hàm tương quan của trường đồng nhất đẳng hướng trên mặt 

phẳng thì tích phân (3.3.16) cần phải không âm với mọi k≥0. 

Ta hãy xét một vài ví dụ tính mật độ phổ. 

1. Giả sử hàm tương quan của trường đồng nhất đẳng hướng ba chiều có dạng 

 R(l) = 0,2 >− ασ α le                                              (3.3.18) 

Khi đó mật độ phổ được xác định theo công thức (3.3.9) 

 S(k) = 
∞

−

0
2

2

)sin(
2

dlklle
k

lα

π
σ

.                                        (3.3.19) 

Ta xét tích phân 

 J = 
∞

−

0

)sin( dlklle lα
                                                (3.3.20) 

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần, ta được 
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 J = 
∞

−
∞

− +
00

)cos()sin(
1

dlklle
k

dlklle ll αα

αα
                            (3.3.21) 

Sử dụng phương pháp tương tự cho tích phân 

 J1 = 
∞

−

0

)cos( dlklle lα
                                              (3.3.22) 

ta có 

 J1 = 
∞

−
∞

− −
00

)sin()cos(
1

dlklle
k

dlklle ll αα

αα
                             (3.3.23) 

Đặt (3.3.23) vào (3.3.21) ta được 

 J = J
k

dlkle
k

dlkle ll
2

2

0
2

2

0

)cos()sin(
1

ααα
αα −+ 

∞
−

∞
−

.                      (3.3.24) 

Từ đó 

 J = 
∞

−




 +

+ 0
22

)cos()sin( dlkl
k

kle
k

l

αα
α α

                              (3.3.25) 

Sử dụng hai lần phương pháp tích phân từng phần cho (3.3.25), ta nhận được 

 J = ( )222

2

α
π

+k

k
                                                     (3.3.26) 

Đặt (3.3.26) vào (3.3.19) cuối cùng ta được 

 S(k) = ( )222

2

απ
ασ

+k
                                                 (3.3.27) 

Mật độ phổ (3.3.27) không âm với mọi giá trị của k, do đó hàm (3.3.18) có thể là 

hàm tương quan của trường ngẫu nhiên ba chiều. Đồ thị của mật độ phổ (3.3.27) được 

dẫn ra trên hình 3.10). 

 

Hình 3.10 
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2.  R(l) = 0,
22 >− ασ αle .    (3.3.28) 

Mật độ phổ trong trường hợp này được xác định dưới dạng 

 S(k) = ( )
αα

πα
σ

π
σ 4

2/3

2

0
2

2
2

2

8
)sin(

2

k
l edlklle

k

−∞
− =                           (3.3.29) 

Hàm (3.3.29) cũng là hàm không âm với mọi k, do đó hàm (3.3.28) có thể là hàm 

tương quan của trường ngẫu nhiên ba chiều. Đồ thị mật độ phổ (3.3.29) được biểu diễn 

trên hình 3.11. 

3. Đối với hàm R(l) = 0,0,cos2 >>− βαβσ α le l
  (3.3.30) 

mật độ phổ bằng 

S(k) = 
∞

−

0
2

2

)sin(cos
2

ldlklle
k

l β
π
σ α

( )2424

22224

2

2

2

)2(2

bakk

bbabkk

++
−++=

π
ασ

           (3.3.31) 

trong đó a=α2-β2, b=α2+β2.  

Đồ thị S(k) được biểu diễn trên hình 3.12. 

 

Hình 3.11 

 

Hình 3.12 

I) α=0.5, β=2; II) α=1, β=1; III) α=2, β=0.5 

Trong trường hợp này, S(k)≥0 với mọi k≥0 chỉ khi bất đẳng thức α2 >3β2 hay α 

> 3 β được thoả mãn, và do đó, chỉ khi α> 3 β thì hàm Ru(l) mới có thể là hàm tương 

quan của trường ngẫu nhiên ba chiều. 

Như đã nêu trong mục 3.2, hàm R(τ)= βτσ τα cos2 −e  với mọi α>0 và β>0 có thể là 

hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên dừng (trường đồng nhất). Hàm tương quan 

của trường ngẫu nhiên đồng nhất đẳng hướng ba chiều (hoặc hai chiều) R(l) khi thay thế 

l=τ luôn luôn có thể là hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên dừng (trường đồng 

nhất một chiều), vì tại tất cả mọi điểm của đường thẳng y=z=0 trường đồng nhất đẳng 

hướng ba chiều là trường đồng nhất một chiều. 

Như đã nêu ở ví dụ cuối cùng, điều ngược lại sẽ không xảy ra, tức nếu hàm R(τ) là 

hàm tương quan của trường đồng nhất một chiều thì không thể suy ra được rằng, một 

hàm là hàm của khoảng cách giữa các điểm có thể là hàm tương quan của trường hai 

hoặc ba chiều. 
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Chương 4: Biến đổi tuyến tính quá trình ngẫu nhiên dừng 

4.1. Biến đổi hàm ngẫu nhiên bằng toán tử tuyến tính 

Giả sử hàm ϕ(t) nhận được từ hàm f(t) bằng cách thực hiện một số phép toán nào đó 

và L là ký hiệu qui ước các phép toán này, tức L là qui tắc, theo đó hàm f(t) biến đổi 

thành ϕ(t). Trong toán học, người ta gọi qui tắc, theo nó một tập hàm được ánh xạ sang 

một tập hợp hàm khác là toán tử. Ta sẽ nói rằng, hàm ϕ(t) là kết quả tác dụng toán tử L 

lên hàm f(t), tức là 

 ( ) ( ){ }tfLt =ϕ .                                                     (4.1.1) 

Trong kỹ thuật vô tuyến và các ứng dụng kỹ thuật khác người ta thường gọi hàm 

f(t) là tác dụng lối vào, hàm ϕ(t) là tín hiệu ra, còn L toán tử của hệ làm biến đổi tác dụng 

lối vào. Toán tử L được gọi là tuyến tính, nếu nó thoả mãn hai điều kiện sau: 

1. ( ){ } ( ){ }xfcLxcfL =     (4.1.2) 

tức là kết quả tác dụng toán tử lên tích của hàm f(t) và một thừa số không đổi c bằng tích 

của thừa số đó với kết quả tác dụng toán tử đó lên f(t). 

2. ( ) ( ){ } ( ){ } ( ){ }tfLtfLtftfL 2121 +=+   (4.1.3) 

tức là kết quả tác dụng toán tử lên tổng hai hàm bằng tổng kết quả tác dụng toán tử lên 

mỗi hàm riêng biệt. 

Toán tử không thoả mãn các điều kiện trên gọi là toán tử phi tuyến. 

Ví dụ, toán tử vi phân là toán tử tuyến tính, vì nó thoả mãn các đẳng thức 

( ){ } ( ){ }tf
dt

d
ctcf

dt

d
11 =  

và 

( ) ( ){ } ( ){ } ( ){ }tf
dt

d
tf

dt

d
tftf

dt

d
2121 +=+ . 

Toán tử lấy tích phân là toán tử tuyến tính. Toán tử nhận được khi tác dụng liên 

tiếp một vài toán tử tuyến tính cũng là toán tử tuyến tính. Toán tử lấy kỳ vọng toán học 

của hàm ngẫu nhiên là toán tử tuyến tính. 

Ví dụ về toán tử phi tuyến là phép toán nâng lên luỹ thừa, toán tử lấy phương sai 

hàm ngẫu nhiên. 

Nếu hàm ngẫu nhiên Y(t) là kết quả tác dụng của một toán tử tuyến tính L bất kỳ 

lên hàm ngẫu nhiên X(t) có kỳ vọng toán học mx(t) và hàm tương quan Rx(t1,t2), tức là 

 ( ) ( ){ }tXLtY =                                                      (4.1.4) 

thì 

 ( ) ( ){ }tmLtm xy =                                                    (4.1.5) 

 ( ) ( ) ( ) ( ){ }2121 ,, 21 ttRLLttR x
tt

y =                                           (4.1.6) 

nghĩa là my(t) nhận được bằng cách tác dụng toán tử L lên mx(t), Ry(t1,t2) nhận được bằng 

cách tác dụng hai lần toán tử L lên hàm Rx(t1,t2), đầu tiên theo đối số thứ nhất t1, sau đó 

theo đối số thứ hai t2. 
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Thực vậy, 

 ( ) ( ){ }[ ]tXLMtmy =                                                 (4.1.7) 

Toán tử L tác dụng lên biến t, toán tử tìm kỳ vọng toán học tiến hành lấy trung 

bình tung độ của hàm ngẫu nhiên (khi cố định t) theo tập hợp tất cả các giá trị có thể của 

đại lượng ngẫu nhiên X(t), cũng là toán tử tuyến tính. Vì vậy, có thể đổi chỗ trật tự tác 

dụng của các toán tử M và L cho nhau, tức là my(t)= L{M[X(t)]}=L{mx(t)}, và điều đó đã 

chứng minh cho đẳng thức (4.1.5). 

Tiếp theo 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }221121, tmtYtmtYMttR yyy −−= = 

( ) ( ){ } ( ) ( ){ }( ) ( ) ( ){ } ( ) ( ){ }( )[ ]2211
21211 tmLtXLtmLtXLM x

tt
x

tt −−= = 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }[ 2211
21 tmtXtmtXLLM xx

tt −−= = 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ][ ]{ }2211
21 tmtXtmtXMLL xx

tt −−= ( ) ( ) ( ){ }21,
21 ttRLL x

tt= . 

 Các công thức đã trình bày trong chương 2 đối với kỳ vọng toán học và hàm tương 

quan của đạo hàm và tích phân của hàm ngẫu nhiên là các trường hợp riêng của (4.1.5) 

và (4.1.6). 

Việc biết Dx(t) là chưa đủ để nhận được phương sai Dy(t) của quá trình ngẫu nhiên 

Y(t). Trước hết cần phải tìm hàm tương quan Ry(t1,t2) theo công thức (4.1.6), sau đó thế 

vào nó t1=t2=t. 

Để tìm các đặc trưng của hàm ngẫu nhiên, là kết quả tác dụng toán tử phi tuyến 

lên hàm ngẫu nhiên X(t), thì biết mx(t) và Rx(t1,t2) cũng chưa đủ, vì trong trường hợp này 

qui luật phân bố của hàm X(t) đóng một vai trò quan trọng. Đối với các toán tử phi tuyến 

có thể nhận được những kết quả tương đối đơn giản chỉ ở trong một số trường hợp riêng. 

Trong trường hợp tác dụng toán tử tuyến tính lên hàm X(t) có qui luật phân bố 

chuẩn, hàm ngẫu nhiên Y(t) = L{X(t)} cũng tuân theo qui luật phân bố chuẩn, bởi vì do 

tính chất tuyến tính của toán tử L, hàm Y(t) có thể chỉ nhận được nhờ tổ hợp tuyến tính 

của một số hữu hạn hoặc vô hạn các tung độ của hàm X(t). Nhưng từ lý thuyết xác suất 

ta biết rằng, tổ hợp tuyến tính các đại lượng ngẫu nhiên phân bố chuẩn phụ thuộc hoặc 

độc lập đều tuân theo qui luật phân bố chuẩn. 

Do vậy, trong trường hợp X(t) là hàm ngẫu nhiên tuân theo qui luật phân bố chuẩn, 

thì Y(t) cũng tuân theo qui luật phân bố chuẩn và các đặc trưng my(t), Ry(t1,t2) tìm được 

hoàn toàn xác định nó. 

Nếu X(t) không phải là hàm ngẫu nhiên phân bố chuẩn, thì Y(t) cũng sẽ không có 

cùng qui luật phân bố với X(t). Qui luật phân bố chuẩn cũng sẽ không được bảo toàn nếu 

toán tử L không tuyến tính. 

4.2. Biến đổi tuyến tính dưới dạng phổ 

Ta hãy biểu diễn phép biến đổi tuyến tính dưới dạng phổ. Muốn vậy, ta sử dụng 

khái niệm hàm delta Dirac, một hàm được sử dụng rộng rãi trong toán học. 

 Hàm delta δ(t) là hàm có các tính chất sau: 
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1) ( )




=∞
≠

=
0

00

t

t
tδ     (4.2.1) 

tức là δ(t) bằng không với mọi giá trị t khác không, còn tại điểm t = 0 thì tăng lên vô hạn. 

2) Tích phân hàm delta trên toàn miền vô hạn bằng đơn vị 

 ( ) 1=
∞

∞−

dttδ                                                          (4.2.2) 

Hàm delta không phải là hàm theo 

nghĩa thông thường, mà là một hàm 

tượng trưng nào đó. Theo nghĩa chính 

xác, hàm có các tính chất (4.2.1) và 

(4.2.2) không tồn tại. Tuy nhiên có thể 

xét hàm δ(t) theo một nghĩa nào đó 

giống như giới hạn của hàm thông 

thường. 

Ta lấy hàm Gauss làm ví dụ 

Hình 4.1 

( ) 2

2

2

2

1 σ

σπ

t

etf
−

= , 

đối với hàm này hệ thức (4.2.2) được thoả mãn. 

Ta sẽ giảm đại lượng σ xuống, khi đó đồ thị của hàm sẽ nhọn hơn (trong nguyên 

bản viết là đồ thị giãn ra −ND) (hình 4.1), giá trị cực đại ( )
σπ2

1
0 =f  sẽ tăng, còn miền 

giá trị khác không của hàm thu hẹp lại. Lấy giới hạn khi σ→0 ta nhận được hàm có tính 

chất của hàm delta. 

Sử dụng khái niệm giới hạn này, có thể biểu diễn hàm delta dưới dạng tích phân. 

Tương ứng với mục 1.12, mật độ phân bố của đại lượng ngẫu nhiên phân bố chuẩn có thể 

được biểu diễn như là phép biến đổi ngược Fourier hàm đặc trưng của nó, theo (1.12.25) 

hàm này có dạng ( ) 2

22σω

ω
−

= eg . Do tính chẵn của hàm này nên ta có đẳng thức 

 
∞

∞−

−−−
= ω

πσπ

σω
ωσ deee ti

t

22

22

2

2

2

1

2

1
                                      (4.2.3)  

Lấy giới hạn hai vế đẳng thức (4.2.3) khi σ→0 ta nhận được biểu diễn tích phân 

hàm delta  

 
∞

∞−

−= ω
π

δ ω det ti

2

1
)(                                                (4.2.4) 

Nếu xét hàm delta của đối số t−τ, với τ là một số xác định, thì 

 ( )




=∞
≠

=−
τ
τ

τδ
t

t
t

0
                                                (4.2.5) 
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 ( ) 1=−
∞

∞−

dtt τδ                                                    (4.2.6) 

Đối với mọi hàm f(t) bất kỳ, liên tục tại t=τ, ta có đẳng thức 

 ( ) ( ) ( )tfdtf =−
∞

∞−

ττδτ                                              (4.2.7) 

Điều này được suy ra một cách đơn giản như sau, mặc dù không thật chặt chẽ. Vì 

δ(t−τ) khác 0 chỉ khi t=τ, nên tích phân (4.2.7) khác 0 chỉ trong khoảng [t−ε, t+ε], với ε>0 

bé tuỳ ý. Từ đó 

( ) ( ) ( ) ( )
+

−

∞

∞−

−=−
ε

ε

ττδτττδτ
t

t

dtfdtf ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tfdttfdttf
t

t

=ττ−δ=ττ−δ= 
∞

∞−

ε+

ε−
 

Ký hiệu g(t,τ) là kết quả tác dụng toán tử tuyến tính L nào đó lên hàm delta δ(t−τ) 

tại điểm τ cố định 

 ( ) ( ){ }τδτ −= tLtg , .                                              (4.2.8) 

Nhờ hàm g(t,τ) này, ta sẽ biểu thị kết quả tác dụng toán tử L đã cho lên hàm f(t) 

bất kỳ cho trên đoạn [a,b]. 

Tác dụng toán tử tuyến tính L lên hai vế đẳng thức (4.2.7), ta được 

 ( ){ } ( ) ( )=
b

a

dftgtfL τττ,                                            (4.2.9) 

Như vậy, hàm ϕ(t)=L{f(t)}, kết quả tác dụng toán tử tuyến tính L lên hàm f(t), có 

thể được biểu diễn dưới dạng 

 ( ) ( ) ( )=
b

a

dftgt τττϕ ,                                             (4.2.10) 

Hàm g(t,τ), kết quả tác dụng toán tử L lên hàm delta δ(t−τ), được gọi là hàm trọng 

lượng. (Trong kỹ thuật vô tuyến người ta gọi nó là hàm chuyển xung). 

Nếu hàm f(t) được cho trong khoảng vô hạn (−∞, +∞) thì có thể viết 

 ( ) ( ) ( )
∞

∞−

= τττϕ dftgt ,                                           (4.2.11) 

Trong trường hợp riêng, nếu toán tử L là dừng thì hàm trọng lượng chỉ phụ thuộc 

vào hiệu t−τ. Khi đó có thể viết 

 ( ) ( ) ( )
∞

∞−

−= τττϕ dftgt                                         (4.2.12) 

Tích phân (4.2.12) được gọi là tích phân chập của hàm f(t) và g(t). 

Ký hiệu Sf(ω) và Sϕ(ω) là biến đổi Fourier (mật độ phổ) tương ứng của các hàm f(t) 

và ϕ(t). Khi đó ta có: 

 ( ) ( )
∞

∞−

= ωω ω deStf ti
f                                           (4.2.13) 
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 ( ) ( )
∞

∞−

= ωωϕ ω
ϕ deSt ti

                                          (4.2.14) 

Đặt các biểu thức trên vào (4.2.12), ta nhận được 

 ( ) ( ) ( ) 
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−








−= τωωτωω ωτω

ϕ ddeStgdeS i
f

ti
                      (4.2.15) 

Thay đổi thứ tự lấy tích phân trong tích phân hai lớp và làm phép đổi biến t−τ=τ1, 

ta được 

 ( ) ( ) ( ) 
∞

∞−

∞

∞−

−
∞

∞−








= ωττωωω ωτωω

ϕ ddegeSdeS iti
f

ti
11

1                        (4.2.16) 

Ký hiệu G(ω) là biến đổi Fourier (mật độ phổ ) của hàm trọng lượng g(t) 

 ( ) ( )
∞

∞−

−= dtetgG tiω

π
ω

2

1
                                          (4.2.17) 

Tích phân trong móc vuông (4.2.16) bằng 2πG(ω), từ đó có thể viết 

 ( ) ( ) ( )[ ]
∞

∞−

=− 02. ωωπωω ω
ϕ deGSS ti

f                                  (4.2.18) 

Điều này chứng tỏ rằng, biến đổi ngược Fourier hàm ( ) ( ) ( )ωπωωϕ GSS f 2−  bằng 

0, và do đó đẳng thức sau cần được thoả mãn  

 ( ) ( ) ( )ωπωωϕ GSS f 2.= .                                          (4.2.19) 

Hàm: 

 ( ) ( ) ( )
∞

∞−

−== dtetgGL tiωωπω 2                                      (4.2.20) 

được gọi là hàm truyền của toán tử tuyến tính L. Từ đó có thể viết (4.2.19) dưới dạng 

 ( ) ( ) ( )ωωωϕ LSS f=  (4.2.21) 

Như vậy, mật độ phổ Sϕ(ω), kết quả của việc tác dụng toán tử tuyến tính L lên hàm 

f(t), bằng tích mật độ phổ Sf(ω) của hàm f(t) và hàm truyền L(ω) của toán tử. 

4.3 Mật độ phổ của phép biến đổi tuyến tính quá trình  

ngẫu nhiên dừng  

Bây giờ ta xét quá trình ngẫu nhiên dừng X(t) có kỳ vọng toán học bằng 0 và hàm 

tương quan Rx(τ) cho trước. Và giả sử một quá trình ngẫu nhiên khác Y(t) là kết quả tác 

dụng toán tử tuyến tính dừng L lên quá trình ngẫu nhiên X(t) 

 ( ) ( ){ }tXLtY = .                                                      (4.3.1) 

Khi đó ta có thể biểu diễn quá trình ngẫu nhiên Y(t) dưới dạng 

 ( ) ( ) ( )
∞

∞−

−= τττ dXtgtY                                                (4.3.2) 

với g(t−τ) là hàm trọng lượng. 
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Thật vậy, mỗi thể hiện yi(t) của quá trình ngẫu nhiên Y(t), kết quả tác dụng toán tử 

L lên hàm không ngẫu nhiên xi(t) là thể hiện tương ứng của quá trình ngẫu nhiên X(t), 

và do đó đối với chúng hệ thức (4.3.2) là đúng, khi đó nó cũng đúng đối với tập tất cả các 

thể hiện. 

Trong trường hợp toán tử tuyến tính L được cho dưới hình thức một bộ biến đổi 

thực nào đó, thì nguyên tắc cần thoả mãn là khả năng thực hiện được về mặt vật lý, mà 

theo đó phản ứng của bộ biến đổi lên tác dụng lối vào không thể xuất hiện trước khi bắt 

đầu có tác động xảy ra, tức là hàm trọng lượng g(t−τ) cần phải đồng nhất bằng 0 khi t<τ. 

Xuất phát từ đó, đối với bộ biến đổi thực, công thức (4.3.2) cần phải viết dưới dạng 

 ( ) ( ) ( )
∞−

−=
t

dXtgtY τττ                                              (4.3.3) 

Thực hiện phép đổi biến t−τ=τ1, ta được 

 ( ) ( ) ( )
∞

−=
0

τττ dtXgtY                                              (4.3.4) 

g(t)=0       khi t <0 

Ta xác định hàm tương quan quá trình ngẫu nhiên Y(t). 

( ) ( ) ( )[ ]== 1121y ,R tYtYMtt  

( ) ( ) ( ) ( ) =




















−








−= 

∞∞

2

0

2221

0

111 ττττττ dtXgdtXgM  

( ) ( ) ( ) ( )[ ] =








−−=  
∞ ∞

0

1

0

2221121 ττττττ ddtXtXMgg  

 ( ) ( ) ( )
∞∞

+−−=
0

212122

0

11 ττττττ dttRgdg x                                 (4.3.5) 

Từ đó thấy rằng, hàm tương quan Ry(t1,t2) chỉ phụ thuộc vào hiệu t2−t1=τ, tức Y(t) là 

quá trình ngẫu nhiên dừng theo nghĩa rộng. 

 ( ) ( ) ( ) ( )
∞∞

+−=
0

2122

0

11xR ττττττττ dRgdg x                              (4.3.6) 

Ta xác định mật độ phổ của quá trình ngẫu nhiên Y(t) 

( ) ( ) == 
∞

∞−

− ττ
π

ω ωτ deR i
y2

1
Sy  

 ( ) ( ) ( )
∞∞∞

∞−

− +−=
0

2122

0

112

1 ττττττττ
π

ωτ dRgdgde x
i

                       (4.3.7) 

Thay đổi  thứ  tự  tích phân trong tích phân ba lớp và làm phép đổi biến τ−τ2+τ1=t, 

ta nhận được tích của ba tích phân một lớp 

 ( ) ( ) ( ) ( )
∞

∞−

−
∞

−
∞

= dtetRdegdeg ti
x

ii ωωτωτ ττττ
π

ω
0

22

0

11y
21

2

1
S .                    (4.3.8) 
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Khi đó thừa số ( ) ( )ω
π

ω
x

ti
x SdtetR =

∞

∞−

−

2

1
 là mật độ phổ quá trình ngẫu nhiên X(t). 

Tích phân ( ) ( )ωττ ωτ L=
0

22
2

∞
− deg i

 là hàm truyền của toán tử L. Vì hàm trọng lượng 

chỉ nhận các giá trị thực, nên tích phân ( ) ( )ωττ ωτ *L=
0

11
1

∞

deg i
 là đại lượng liên hợp phức 

của hàm truyền. Như vậy, công thức (4.3.8) có thể viết dưới dạng 

 ( ) ( ) ( ) ( )ωωωω xy S*LL=S                                           (4.3.9) 

hay 

 ( ) ( ) ( )ωωω x

2

y SL=S                                             (4.3.10) 

Do vậy, mật độ phổ của kết quả biến đổi quá trình ngẫu nhiên dừng X(t) nhờ toán 

tử tuyến tính dừng L bằng tích mật độ phổ của quá trình ngẫu nhiên và bình phương 

modul hàm truyền của toán tử. 

4.4. nghiệm dừng của phương trình vi phân tuyến tính  

có hệ số hằng số 

Để làm ví dụ cho toán tử tuyến tính ta xét phương trình vi phân tuyến tính có hệ số 

hằng số 

( ) ( ) ( ) ( ) =++++ −

−

− tya
dt

tdy
a

dt

tyd
a

dt

tyd
a

n

n

nn

n

n 011

1

1 .....  

 
( ) ( ) ( ) ( )txb

dx

tdx
b

dt

txd
b

dt

txd
b

m

m

mm

m

m 011

1

1 ..... ++++= −

−

−                      (4.4.1) 

Như đã biết từ lý thuyết phương trình vi phân tuyến tính có vế phải, nghiệm tổng 

quát của phương trình (4.4.1) bằng tổng của nghiệm tổng quát )(ty  của phương trình 

thuần nhất tương ứng và một nghiệm riêng bất kỳ của phương trình không thuần nhất. 

Nghiệm )(ty  xác định cái gọi là dao động tự do hay dao động riêng của quá trình đang 

xét, không phụ thuộc vào hàm x(t). Trên thực tế thường gặp những quá trình ổn định 

trong đó dao động tự do tắt dần theo thời gian. 

Nếu xét một thời điểm khá xa so với thời điểm ban đầu, khi mà các dao động tự do 

trên thực tế không còn tồn tại, ta có thể đặt )(ty  = 0. Khi đó, bài toán dẫn tới việc tìm 

dao động cưỡng bức y(t) gây nên bởi x(t). Người ta gọi quá trình như vậy là ổn định để 

phân biệt với quá trình chuyển tiếp mà ở đó còn tồn tại dao động tự do. 

Ta ký hiệu toán tử vi phân bằng chữ cái p, tức là 

 
n

n
n

dt

d
p

dt

d
p

dt

d
p === .....,,,

2

2
2

.                                    (4.4.2) 

Khi đó có thể viết phương trình (4.4.1) dưới dạng ký hiệu 

(anp
n+ an-1p

n-1 +...+a1p+a0)y(t)=(bmpm+ bm-1p
m-1 +...+b1p+b0)x(t)  (4.4.3) 

Đặt 

 anp
n+ an-1p

n-1 +...+a1p+a0=An(p) 
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 bmpm+ bm-1p
m-1 +...+b1p+b0=Bm(p)                                    (4.4.4) 

ta có thể viết (4.4.3) dưới dạng ký hiệu gọn hơn nữa 

 ( ) ( )
( ) ( )tx
pA

pB
ty

n

m=                                                  (4.4.5) 

Biểu thức 
)(

)(

pA

pB

n

m  là toán tử phương trình vi phân (4.4.1) được viết dưới dạng ký 

hiệu. Có thể nói rằng hàm y(t) là kết quả tác dụng toán tử đó lên hàm x(t). Vì phương 

trình vi phân tuyến tính có hệ số không đổi thoả mãn nguyên lý chồng chất, tức nếu x(t) 

là tổng của một số hàm thì nghiệm y(t) bằng tổng các nghiệm của mỗi hạng tử riêng rẽ, 

nên toán tử đang xét là tuyến tính. Và khi đó, từ những điều đã trình bày ở mục 4.2, có 

thể tìm nghiệm y(t), kết quả của việc tác dụng toán tử tuyến tính (4.4.5) lên hàm x(t), 

theo công thức (4.2.12) dưới dạng:  

 ( ) ( ) ( )
∞

∞−

−= τττ dxtgty ,                                              (4.4.6) 

nếu như đã biết hàm trọng lượng g(t−τ) là nghiệm của phương trình vi phân (4.4.1), trong 

đó hàm delta δ(t−τ) đóng vai trò là x(t). 

Như vậy, để tìm nghiệm y(t) của phương trình (4.4.1) cần tìm nghiệm của phương 

trình 

 ( ) ( )
( ) ( )τδτ −=− t
pA

pB
tg

n

m                                             (4.4.7) 

đối với mọi giá trị t khi τ cố định và đặt hàm g(t−τ) tìm được vào (4.4.6). 

Thuận tiện hơn sẽ tìm nghiệm y(t) dưới dạng phổ khi sử dụng công thức liên hệ 

(4.2.21) giữa mật độ phổ của các hàm x(t) và y(t). Khi đó cần phải tìm hàm truyền L(ω) 

của toán tử 
)(

)(

pA

pB

n

m . 

Để tìm hàm truyền L(ω) ta xem x(t) là dao động điều hoà 

 x(t)=eiωt                                                         (4.4.8) 

Khi đó, theo (4.4.6), nghiệm y(t) được viết dưới dạng 

( ) ( ) ( ) ( ) ==−= 
∞

∞−

−
∞

∞−

ττττ τωωτ degdetgty tii
 

 ( ) ( )ωττ ωωτω Ledege tiiti == 
∞

∞−

−
                                        (4.4.9) 

Ta thay (4.4.8) và (4.4.9) vào (4.4.1). Vì 

 ( ) tikti
k

k

eie
dt

d ωω ω=                                                (4.4.10) 

( )[ ] ( ) ( ) tikti
k

k

eLiLe
dt

d ωω ωωω =                                        (4.4.11) 

nên ta có 

[an(iω)n+ an-1(iω)n-1+...+ a1(iω)+a0]L(ω)eiωt= 
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 =[bm(iω)m+ bm-1(iω)m-1+...+ b1(iω)+b0]e
iωt                              (4.4.12) 

Từ đó ta nhận được biểu thức đối với hàm truyền 

 ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 01

1
1

01
1

1

...

...

aiaiaia

bibibib
L n

n
n

n

m
m

m
m

++++
++++= −

−

−
−

ωωω
ωωωω                           (4.4.13) 

Khi sử dụng ký hiệu (4.4.4) có thể viết 

 ( ) ( )
( )ω

ωω
iA

iB
L

n

m=                                                     (4.4.14) 

Như vậy, để xác định hàm truyền, thay cho toán tử vi phân p, cần phải đặt vào 

toán tử phương trình vi phân đại lượng iω. 

Khi thay biểu thức tìm được của hàm truyền vào (4.2.21), ta nhận được biểu thức 

đối với mật độ phổ Sy(ω) của nghiệm phương trình vi phân 

 ( ) ( )
( ) ( )ω

ω
ωω x

n

m
y S

iA

iB
S =                                               (4.4.15) 

trong đó Sx(ω) là mật độ phổ của hàm x(t). 

Bây giờ ta xét trường hợp khi mà x(t) trong phương trình (4.1.4) là quá trình ngẫu 

nhiên dừng X(t) có kỳ vọng toán học bằng 0 và hàm tương quan là Rx(τ). Ta sẽ xác định 

hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên Y(t) là nghiệm của phương trình (4.4.1). 

Vì Y(t) là kết quả tác dụng toán tử tuyến tính 
)(

)(

pA

pB

n

m  lên hàm ngẫu nhiên dừng 

X(t), nên, từ những điều đã trình bày trong mục 4.3, Y(t) cũng là hàm ngẫu nhiên dừng. 

Khi đó giữa mật độ phổ của các hàm ngẫu nhiên X(t) và Y(t) xảy ra hệ thức (4.3.10). 

Đặt giá trị tìm được của hàm truyền của phương trình vi phân (4.4.14) vào (4.3.10) 

ta được 

 ( ) ( )
( ) ( )ω

ω
ωω x

n

m
y S

iA

iB
S

2

= .                                         (4.4.16) 

Khi biết mật độ phổ Sy(ω), ta có thể tìm được hàm tương quan Ry(τ) của hàm ngẫu 

nhiên Y(t) theo công thức 

 ( ) ( )
∞

∞−

= ωωτ ωτ deSR i
yy                                            (4.4.17) 

Các ví dụ 

1. Với những giả thiết nhất định, chuyển động một chiều (hình chiếu trên trục cho 

trước) trong mặt phẳng ngang của phần tử trong dòng khí có thể được mô tả bởi phương 

trình  

 
( ) ( ) ( )tFtbv

dt

tdv
m =+                                              (4.4.18) 

ở đây v(t) là hình chiếu của xung vận tốc phần tử trên trục đã cho, còn F(t) là hình chiếu 

của lực tác động lên phần tử do ảnh hưởng của rối khí quyển, thành phần bv(t) đặc trưng 

cho lực ma sát. 

Nếu chia (4.4.18) cho khối lượng phần tử m, thì phương trình được viết dưới dạng 
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( ) ( ) ( )tFtv

dt

tdv
1=+ α                                               (4.4.19) 

Phương trình (4.4.19) là phương trình Lanjeven. 

Ta sẽ cho rằng lực F1(t) là hàm ngẫu nhiên dừng của thời gian mà mật độ phổ của 

nó Sf(ω) có thể nhận giá trị hằng số, tức là "ồn trắng". 

 Sf(ω)=c=const                                                  (4.4.20) 

Như ta đã chỉ ra (xem mục 3.2, ví dụ 1), mật độ phổ không thể hằng số trên toàn 

dải tần số, vì nếu vậy phương sai của quá trình ngẫu nhiên trở nên vô hạn. Giả thiết 

rằng mật độ phổ có dạng đường cong (hình 4.2) ít thay đổi trong một khoảng [−T, T] nào 

đó và một cách gần đúng có thể xem nó là hằng số. 

Khi tần số ω tiến đến vô hạn, S(ω) tiến đến 0 rất nhanh, đảm bảo tính hội tụ của 

tích phân ( )
∞

∞−

ωω dS . 

 

Hình 4.2 

Ta tìm hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên V(t) là nghiệm của phương trình 

(4.4.9) ở chế độ ổn định. 

Muốn vậy, ta xác định hàm truyền của phương trình (4.4.9) khi viết nó dưới dạng 

ký hiệu 

 ( ) ( )tF
p

tV 1

1

α+
= .                                           (4.4.21) 

Đối với phương trình (4.4.21) hàm truyền được viết dưới dạng 

 ( )
αω

ω
+

=
i

L
1

.                                                 (4.4.22) 

Từ đó ta nhận được mật độ phổ Sv(ω) của nghiệm V(t) dưới dạng 

 ( ) ( )ω
αω

ω fv S
i

S
2

1

+
=                                            (4.4.23) 

hay 

 ( )
22 αω

ω
+

= c
Sv .                                               (4.4.24) 

Từ công thức (4.4.24) thấy rằng, Sv(ω) giảm khi ω tăng, và dải tần số lớn, ở đó trị số 

Sf(ω) khác giá trị c mà ta đã thừa nhận, không quan trọng. 

Khi biết mật độ phổ Sv(ω) ta có thể tìm được hàm tương quan Rv(τ). 

Trong ví dụ 1 mục 3.2 ta đã thấy rằng mật độ phổ 
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( ) ( )22

2

αωπ
ασω
+

=S  

tương ứng với hàm tương quan  

( ) ταστ −= eR 2
 

So sánh với (4.4.24) ta thấy c=
π

ασ 2

, từ đó 
α
πσ c=2

, ta nhận được hàm tương 

quan của nghiệm phương trình (4.4.19) dưới dạng 

 ( ) τα

α
πτ −= e

c
Rv                                                  (4.4.25) 

Trong mục 2.9 ta đã chứng tỏ rằng, quá trình ngẫu nhiên có hàm tương quan dạng 

(4.4.25) là không khả vi. Cho nên cần làm chính xác ý nghĩa của phương trình (4.4.19). 

Tính không khả vi của quá trình V(t) là hệ quả của việc do ta nhận F(t) là "ồn trắng" có 

mật độ phổ không đổi. 

Trong trường hợp này, cách giải chính xác hơn là xét nghiệm phương trình (4.4.19) 

như giới hạn của một dãy nghiệm nào đó của phương trình này với vế phải dừng mà mật 

độ phổ của chúng tiến đến một hằng số. 

2. Ta xét nghiệm dừng của phương trình vi phân  

 
( ) ( ) ( ) ( )tFtyk

dt

tdy

dt

tyd =++ 2
2

2

2α                                      (4.4.26) 

Phương trình dạng (4.4.26) mô tả nhiều quá trình dao động vật lý. Đặc biệt, phương 

trình (4.4.26) mô tả chuyển động Brown của các phần tử. Trong trường hợp này y(t) là 

toạ độ phần tử tại thời điểm t; 
dt

dyα2  là ma sát nhớt, gây nên sự cản trở chuyển động của 

phần tử, α >0; k2y − lực đàn hồi; F(t) − lực xáo trộn được xác định bởi sự dao động của số 

lượng các va chạm phân tử. 

Giả sử rằng, lực F(t) là quá trình ngẫu nhiên dừng có mật độ phổ không đổi Sf(ω) = 

c. Theo (4.4.14), hàm truyền của phương trình (4.4.26) có dạng 

 ( ) ( ) αωωωαω
ω

ikkii
L

2

1

2

1
2222 +−

=
++

=                            (4.4.27) 

Theo (4.4.16), mật độ phổ của quá trình ngẫu nhiên dừng Y(t), nghiệm của phương 

trình (4.4.26), được xác định dưới dạng 

 ( ) ( ) ( )2222

2

22
22

1

αωωαωω
ω

ik

c
c

ik
S y

+−
=

+−
=                      (4.4.28) 

Bằng cách ký hiệu 

 
π

ασβα
22

222 2
,

k
ck =+=                                          (4.4.29) 

có thể viết biểu thức (4.4.28) dưới dạng 

 ( ) 222222

222

4

2
)(

ωαβαω
βα

π
ασω

+−−
+=yS                               (4.4.30) 
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Mật độ phổ này (như đã chỉ ra trong mục 3.2, ví dụ 5) tương ứng với hàm tương 

quan 

 






 += − τβ
β
αβτστ τα sincos)( 2eRy .                                 (4.4.31) 

Từ (4.4.29), biểu diễn β và σ qua các hệ số của phương trình 

 β = 
22 α−k ,           σ2 = 

22 k

c

α
π

,                                     (4.4.32) 

ta viết hàm tương quan (4.4.31) dưới dạng 

 Ry(τ) = 
2k2

c

α
π









−

−
+−− τα

α
ατατα 22

22

22 sincos k
k

ke              (4.4.33) 

Quá trình ngẫu nhiên Y(t) có hàm tương quan dạng (4.4.31) là khả vi, tuy nhiên có 

thể chỉ ra rằng nó không tồn tại đạo hàm bậc hai. Vì vậy, cần xét nghiệm của phương 

trình (4.4.26) theo nghĩa như đã chỉ ra đối với phương trình (4.4.19). 

Chương 5: Nội ngoại suy và làm trơn hàm ngẫu nhiên 

5.1. Đặt bài toán 

Ta hãy xét một vài bài toán thường gặp trong khí tượng thuỷ văn.  

1. Ngoại suy 

Giả sử có một thể hiện x(t) của quá trình ngẫu nhiên X(t) trên khoảng biến đổi nào 

đó của tham số [a,t] xảy ra trước thời điểm t. Giả thiết rằng các đặc trưng của quá trình 

ngẫu nhiên X(t) − kỳ vọng toán học và hàm tương quan của nó, đã biết. Yêu cầu dự báo 

giá trị x(t+T) của thể hiện này tại thời điểm tiếp theo t+T nào đó, T>0. Người ta gọi đại 

lượng T là lượng ngắm đón. 

Bài toán này được gọi là bài toán ngoại suy quá trình ngẫu nhiên. Do giả thiết rằng 

thể hiện x(t) được xác định chính xác, không có sai số đo, nên bài toán này được gọi là bài 

toán ngoại suy thuần tuý. 

2. Làm trơn  

Giả sử thể hiện x(t) của quá trình ngẫu nhiên X(t) được xác định nhờ kết quả thực 

nghiệm, trên khoảng biến đổi [a,t] của tham số t, với sai số y(t) là thể hiện của quá trình 

ngẫu nhiên Y(t), tức là do thực nghiệm ta nhận được thể hiện z(t) = x(t) + y(t), với x(t) là 

giá trị thực của thể hiện, y(t) là sai số đo. Giả thiết rằng  đã biết các đặc trưng của các 

quá trình ngẫu nhiên X(t) và Y(t), như kỳ vọng toán học, hàm tương quan và hàm tương 

quan quan hệ. Yêu cầu xác định giá trị thực của thể hiện x(t) tại thời điểm t nào đó, có 

nghĩa là tách nó ra khỏi sai số đo. 

Bài toán này gọi là bài toán làm trơn (lọc) quá trình ngẫu nhiên. Nó xuất hiện, 

chẳng hạn, khi tách các tín hiệu hữu ích trên nền nhiễu trong kỹ thuật vô tuyến, trong 

đó người ta gọi giá trị thực là các tín hiệu hữu ích, còn sai số làm méo tín hiệu được gọi là 
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nhiễu hay ồn. 

Trong khí tượng thuỷ văn bài toán này nảy sinh về cơ bản giống như bài toán loại 

bỏ sai số đo khi chỉnh lý các số liệu thực nghiệm. Khi đó có sự khác nhau cơ bản giữa bài 

toán làm trơn số liệu thực nghiệm và bài toán tách tín hiệu trong kỹ thuật vô tuyến. 

Trong kỹ thuật vô tuyến, và nói chung trong lý thuyết hệ điều khiển tự động, người ta 

giả thiết rằng, nếu tín hiệu đi qua một thiết bị được sử dụng để làm trơn tín hiệu thì ở 

thời điểm t nào đó chỉ có những giá trị của tín hiệu trước thời điểm này đi qua, mà không 

thể tính đến những giá trị về sau của nó. Vấn đề ở chỗ cái gọi là nguyên lý “nhân quả” về 

mặt vật lý của hệ. Khi đó, để nhận được giá trị x(t) phải tiến hành làm trơn thể hiện z(t) 

trên khoảng [a,t] nào đó xảy ra trước thời điểm này. 

Khi làm trơn các số liệu thực nghiệm bằng cách tiến hành tính toán thuần tuý, 

không sử dụng các thiết bị vật lý, chúng ta sẽ không bị phụ thuộc vào các điều kiện này 

và có thể sử dụng tất cả các giá trị của thể hiện z(t) đã có để làm trơn, tức là giá trị cần 

tìm x(t) tại thời điểm t có thể được xác định bằng cách làm trơn các giá trị của thể hiện 

z(t) trên toàn đoạn [a,b]. 

3. Ngoại suy có làm trơn 

Bài toán ngoại suy gắn liền chặt chẽ với việc làm trơn, vì trên thực tế ta luôn luôn 

nhận được thể hiện của quá trình ngẫu nhiên mà ta quan tâm có chứa cả sai số đo trong 

đó. Khi đó bài toán ngoại suy quá trình ngẫu nhiên là ở chỗ, với thể hiện đã có trên đoạn 

[a,t] 

z(t) = x(t) + y(t) 

phải dự báo được giá trị của thể hiện x(t) tại thời điểm t+T, T>0. Bài toán này được gọi là 

bài toán ngoại suy có làm trơn. Khi T<0 thì bài toán gọi là nội suy có làm trơn. 

Trên thực tế, bài toán nội suy thường xuất hiện trong các trường hợp do thực 

nghiệm giá trị của thể hiện z(t) của quá trình ngẫu nhiên được cho tại chuỗi những giá 

trị rời rạc của đối số t1, t2,..., tn trong khoảng [a,b] nào đó, và yêu cầu xác định giá trị của 

thể hiện x(t) tại các thời điểm trong khoảng. Khi không có sai số đo y(t), nó được gọi là 

bài toán nội suy thuần tuý, khi có sai số đo − bài toán nội suy có làm trơn. 

Khi nội suy các số liệu thực nghiệm bằng cách tiến hành tính toán thuần tuý, ta 

cũng có thể sử dụng tất cả các giá trị đã cho của thể hiện z(t), cả trước và sau thời điểm t. 

Có thể xét các bài toán nội, ngoại suy và làm trơn như một bài toán chung xác định 

giá trị thực của thể hiện x(t) tại giá trị tham số to nào đó theo các giá trị đã biết của thể 

hiện 

z(t) = x(t) + y(t) 

trên khoảng [a,b] nào đó. 

Phát biểu toán học của bài toán ngoại suy (nội suy) và làm trơn như sau. Cho biết 

thể hiện 

 z(t) = x(t) + y(t)                                                   (5.1.1) 

trên khoảng biến đổi của tham số [a,b] nào đó, x(t) và y(t) là thể hiện của các quá trình 

ngẫu nhiên X(t) và Y(t) có các kỳ vọng toán học, hàm tương quan, hàm tương quan quan 

hệ cho trước. Ta sẽ cho rằng, kỳ vọng toán học mx(t) và my(t) bằng 0. (Trong trường hợp 

ngược lại ta sẽ xét các quá trình ngẫu nhiên qui tâm tương ứng). 
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Yêu cầu xác định giá trị x(t0) cuả thể hiện x(t) tại thời điểm t0. Đối với trường hợp 

ngoại suy t0 = b + T, với T >0. 

Tương tự, t0 = b cho trường hợp làm trơn. 

Vì ta đang xét hàm ngẫu nhiên nên cái mà ta quan tâm là tìm phương pháp giải 

bài toán sao cho nhận được kết quả tốt nhất từ tập hợp tất cả các thể hiện theo nghĩa nào 

đó, tức là tìm một toán tử sao cho khi tác dụng lên tập các thể hiện z(t), sẽ cho giá trị tốt 

nhất của thể hiện x(t0), theo nghĩa nào đó. 

Nếu ký hiệu toán tử cần tìm là L, ta có thể viết 

 X(t0) = L{Z(t)}                                                      (5.1.2) 

hay 

 X(t0) = L{X(t) + Y(t)}                                                (5.1.3) 

Trước hết cần xác định tiêu chuẩn chất lượng của nghiệm bài toán đặt ra là gì. 

Trong khuôn khổ lý thuyết xác suất chỉ có thể đánh giá chất lượng của toán tử trên 

phương diện thống kê − trung bình theo toàn bộ tập thể hiện có thể của hàm ngẫu nhiên. 

Ký hiệu δ là hiệu giữa giá trị thực X(t0) và giá trị nhận được theo công thức (5.1.2), 

 δ = X(t0) − L{Z(t)}                                                  (5.1.4) 

Có thể gọi toán tử L là tốt nhất nếu nó làm cho giá trị trung bình của một hàm được 

chọn nào đó của hiệu δ trở nên cực tiểu, ví dụ như kỳ vọng toán học của modul hiệu. 

Thuận tiện hơn, từ quan điểm toán học, tiêu chuẩn chất lượng là làm cực tiểu kỳ 

vọng toán học của bình phương hiệu 

 M[δ 2] = M{[ X(t0) − L{Z(t)}]2}                                       (5.1.5) 

Ta sẽ gọi toán tử L là tối ưu nếu nó làm cho biểu thức (5.1.5) trở thành cực tiểu, và 

công thức (5.1.2) tương ứng với nó là công thức ngoại suy (nội suy) hoặc làm trơn tối ưu. 

Trên thực tế hiện nay, ta thừa nhận lời giải của bài toán đã nêu khi có những giới 

hạn sau mà chúng ta sẽ còn tiếp tục xét sau này: 

1) Toán tử L là tuyến tính và dừng, tức không phụ thuộc vào đối số t; 

2) Các quá trình ngẫu nhiên X(t) và Y(t) là dừng và liên hệ dừng; 

Với các giả thiết đã nêu, bài toán đang xét được gọi là bài toán nội, ngoại suy và 

làm trơn tuyến tính tối ưu quá trình ngẫu nhiên dừng. Lần đầu tiên bài toán này được A. 

N. Komogorov [10] đề xuất và giải quyết. Tư tưởng đó được phát triển tiếp trong công 

trình của N. Viner [32]. 

Phương pháp giải bài toán đã nêu phụ thuộc vào khoảng mà trên đó thể hiện z(t) 

được cho là vô hạn hay hữu hạn. 

Ta sẽ xét từng trường hợp riêng biệt. Trong đó, đối với trường hợp khoảng hữu hạn, 

ta sẽ xem rằng thể hiện được cho tại một số hữu hạn các giá trị rời rạc của tham số t, 

điều mà thường xuyên xảy ra trong thực tế đo đạc khí tượng thuỷ văn. 

5.2. Nội, ngoại suy tuyến tính tối ưu và làm trơn hàm ngẫu nhiên cho trên 

một số điểm hữu hạn 

Ta bắt đầu xét từ trường hợp khi đã biết chỉ một số hữu hạn giá trị của thể hiện 

cuả quá trình ngẫu nhiên dừng, tức là biết các giá trị của thể hiện z(t) tại các thời điểm 
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t1, t2,..., tn (t1<t2<...<tn). 

Nếu xem các giá trị này là kết quả đo đạc có chứa sai số, ta có thể viết 

 z(tk) = x(tk) + y(tk), k = 1, 2, ..., n,                                     (5.2.1) 

ở đây x(tk) là giá trị thực của thể hiện tại thời điểm tk, còn y(tk) là sai số đo. Ta sẽ 

xem các quá trình ngẫu nhiên X(t) và Y(t) là dừng và liên hệ dừng, còn các đặc trưng của 

chúng, như kỳ vọng toán học, hàm tương quan và hàm tương quan quan hệ, đã biết. 

Không làm mất tính tổng quát, có thể cho kỳ vọng toán học bằng 0 khi chuyển về 

xét các hàm qui tâm tương ứng. 

Có thể viết giá trị cần tìm x(t0), kết quả của việc tác dụng toán tử tuyến tính lên tất 

cả các giá trị z(tk), dưới dạng tổ hợp tuyến tính 
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k
kk tztx
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0 α                                                 (5.2.2) 

trong đó αk là các hệ số hằng số. 

Bài toán dẫn đến việc tìm giá trị của các hệ số α1, α2,..., αn sao cho đại lượng 
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nhận giá trị nhỏ nhất. 

Như đã biết, điều kiện cần để cực tiểu hàm n biến là các đạo hàm riêng theo từng 

biến phải bằng không. 

Từ đó suy ra rằng α1, α2,..., αn phải là nghiệm của hệ phương trình 
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Ta biến đổi biểu thức (5.2.3) 
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 ( ) ( )]kjyxkjxy ttRttR −+−+                                            (5.2.5) 

Lấy đạo hàm riêng vế phải (5.2.5) theo αk và đồng nhất bằng 0, ta nhận được hệ 

phương trình: 

( ) ( )[ ]+−+−− koxykox ttRttR  
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.,...,2,1 nk =  

Đổi dấu, cuối cùng ta nhận được hệ để xác định các hệ số αk 

( ) ( )−−+− koxykox ttRttR  
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=
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j
kjyxkjxykjykjxj ttRttRttRttRα ,               (5.2.7) 

.,...,2,1 nk =  

Điều kiện (5.2.7) là điều kiện cần để hàm ),...,,( 21
2

nn ααασ   đạt cực trị. Có thể chứng 

minh rằng với các giá trị α1, α2,...,αn là nghiệm của hệ (5.2.7), hàm (5.2.3) thật sự đạt giá 

trị nhỏ nhất, có nghĩa là điều kiện (5.2.7) cũng là điều kiện đủ. 

Như vậy, về nguyên tắc bài toán nội, ngoại suy tuyến tính hoặc làm trơn trong 

trường hợp đang xét được đưa về việc giải hệ phương trình (5.2.7) để tìm các giá trị α1, 

α2,...,αn và đặt vào công thức (5.2.2). 

Để tính được sai số bình phương trung bình ),...,,( 21
2

nn ααασ  của phép nội, ngoại 

suy tối ưu hay làm trơn, khi đã tìm được các giá trị α1, α2,..., αn, ta nhân từng hạng tử của 

(5.2.7) với αk và cộng các kết quả lại, ta được 
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Thế vào (5.2.5) ta nhận được 
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Khi số giá trị quan trắc của thể hiện z(t) lớn, tức là khi số điểm n lớn, bài toán dẫn 

đến việc giải hệ (5.2.7) với số phương trình lớn, điều đó trở nên rất khó khăn thậm chí 

ngay cả khi sử dụng máy tính điện tử. Trong trường hợp này, thông thường để thuận tiện 

hơn, một cách gần đúng xem rằng thể hiện z(t) được cho tại mọi giá trị của đối số t xảy ra 

trước thời điểm t0 và sử dụng phương pháp được trình bày trong mục 5.3. 

Ta xét các trường hợp riêng của bài toán tổng quát đã nêu. 

1. Không có sai số đo. Nội ngoại suy thuần tuý. 

Trong trường hợp riêng, khi z(tk) = x(tk) là các giá trị chính xác của thể hiện x(t) 

được xác định không chứa sai số, tức là khi y(tk) ≡ 0, và do đó 

 0)()( ≡≡ ττ xyy RR                                                 (5.2.10)  

hệ (5.2.7) được viết dưới dạng 
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Vì hàm tương quan là xác định dương nên định thức của hệ (5.2.11) khác không, và 

do đó hệ luôn luôn có nghiệm. Sai số bình phương trung bình của phép ngoại suy tối ưu 

trong trường hợp này được xác định bằng cách đặt các giá trị α1, α2,...,αn tìm được vào 

công thức 
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Công thức này nhận được từ (5.2.9) khi cho Rxy(τ) ≡ 0. 

Sử dụng (5.2.8) và điều kiện (5.2.10), ta có thể nhận được biểu thức sai số bình 

phương trung bình dưới dạng khác 
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ααααασ                         (5.2.13)  

Vì hàm tương quan Rx(τ) là xác định dương, nên dạng toàn phương trong biểu thức 

(5.2.13) không âm 
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k ttRαα                                           (5.2.14)  

Do đó, sai số bình phương trung bình của phép ngoại suy tối ưu không vượt quá 

phương sai của hàm ngẫu nhiên X(t). 

Để làm thước đo sai số nội, ngoại suy, thuận tiện hơn là sử dụng đại lượng vô thứ 

nguyên εn, bằng tỷ số của sai số trung bình bình phương 
2
nσ  và phương sai của hàm ngẫu 

nhiên Dx = Rx(0), 
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ασε                                         (5.2.15)  

trong đó rx(τ) là hàm tương quan chuẩn hoá của hàm ngẫu nhiên X(t). Các hệ số αk nhận 

được theo phương pháp nội, ngoại suy tối ưu là trọng số mà các giá trị x(tk) trong tổng 

(5.2.2) được tính đến theo chúng. 

Các trọng số này phụ thuộc vào mức độ quan hệ giữa các giá trị x(tk) với nhau và 

mức độ quan hệ của chúng với giá trị được xấp xỉ x(t0). 

Ta xét một vài trường hợp giới hạn. 

a) Giả sử lát cắt X(t0) của quá trình ngẫu nhiên, trên thực tế, không liên hệ với các 

lát cắt của nó tại các thời điểm tk, tức là có thể xem 

 .0)( 0 =− kx ttR                                                    (5.2.16)  

Khi ngoại suy, điều đó sẽ xảy ra trong trường hợp nếu lượng ngắm đón T được chọn 

lớn đến mức sao cho lát cắt của quá trình ngẫu nhiên tại thời điểm t0=tn+T không liên hệ 

với các lát cắt của nó tại các thời điểm tk. Trong trường hợp này hệ (5.2.11) được viết dưới 

dạng 
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nkttR kj
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xj ==−

=
α                                      (5.2.17)  

Vì định thức của hệ thuần nhất này khác 0, nên nó chỉ có nghiệm bằng 0 là 

α1=α2=...=αn=0, tức trong trường hợp này phương pháp ngoại suy tối ưu cho giá trị bằng 

kỳ vọng toán học của hàm ngẫu nhiên mx=0. Khi đó, theo (5.2.13), sai số bình phương 

trung bình của phép ngoại suy 
2
nσ  bằng phương sai hàm ngẫu nhiên. 

b) Giả sử lát cắt của hàm ngẫu nhiên tại các thời điểm tk và tj không quan hệ với 

nhau, nhưng có quan hệ với lát cắt tại thời điểm t0. 
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Khi nội suy, trường hợp này có thể tương ứng với trường hợp các lát cắt liền kề 

nhau X(tk−1) và X(tk) của quá trình ngẫu nhiên khi hiệu tk−tk−1 lớn, trên thực tế không 

quan hệ với nhau, nhưng có quan hệ với giá trị nội suy X(t0), ở đây tk−1<t0<tk. Khi đó hệ 

(5.2.11) được viết dưới dạng 

 .,....2,1),()0( 0 nkttRR kxkk =−=α                                   (5.2.18)  

Từ đó 
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ttR −=−=α                                         (5.2.19)  

tức là các trọng số αk bằng hệ số tương quan giữa các lát cắt của hàm ngẫu nhiên 

tại các thời điểm to và tk. Trọng số của giá trị x(tk) càng lớn thì x(tk) càng liên hệ chặt chẽ 

với giá trị x(to). 

2. Có sai số đo, nhưng sai số không tương quan với nhau và không quan hệ với giá 

trị thực của đại lượng được đo. 

Ta xét một trường hợp quan trọng trong thực tế, khi sai số đo Y(t) tại các giá trị 

khác nhau của đối số t không tương quan với nhau, tức Ry(τ)≡0 khi τ≠0, và các sai số này 

không tương quan với các giá trị thực của đại lượng được đo, tức hàm tương quan quan 

hệ Rxy(τ) ≡ 0 với mọi τ. Trong trường hợp này công thức (5.2.5) đối với sai số bình phương 

trung bình của phép ngoại suy 
2
nσ  được viết dưới dạng 
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Khi đó hệ (5.2.7) để xác định các hệ số αk có dạng 
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xjkx RttRttR αα  k=1,2,...,n                 (5.2.21)  

Nhân các hạng tử của (5.1.21) với αk và cộng các kết quả lại, ta được 
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 Thế (5.2.22) vào (5.2.20), ta nhận được công thức đối với sai số bình phương trung 

bình của phép nội, ngoại suy tối ưu 
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hay 
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jkxnn RttRR αααααασ               (5.2.24) 

Công thức (5.2.23) trùng với dạng công thức (5.2.12) cho trường hợp không có sai số 

đo. Nó không chỉ rõ ảnh hưởng của sai số đo đến đại lượng sai số 
2
nσ , tuy nhiên ảnh 

hưởng này là có, vì các hệ số αk xác định từ hệ (5.2.21) phụ thuộc vào phương sai của sai 

số đo Dy=Ry(0). 
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Trong công thức (5.2.24) ảnh hưởng của sai số đo được thể hiện qua cả ảnh hưởng 

của nó đến các hệ số αk cũng như biểu hiện một cách trực tiếp qua các hạng tử cuối cùng. 

Có thể chứng minh rằng, sai số bình phương trung bình của phép ngoại suy 
2
nσ  

tăng lên khi phương sai sai số Dy tăng, còn các trọng số αk thay đổi sao cho tổng bình 

phương của chúng giảm, tức là sai số đo sẽ làm giảm độ chính xác của phép nội, ngoại 

suy tối ưu. 

Tuy nhiên khi nội, ngoại suy tối ưu có làm trơn, tức là khi xác định các trọng số αk 

có tính đến sai số đo theo công thức (5.2.21), đại lượng sai số 
2
nσ  nhận được sẽ bé hơn so 

với khi ta tiến hành nội ngoại suy thuần tuý theo công thức (5.2.11) và bỏ qua việc tính 

đến sai số đo. 

5.3. Ngoại suy tuyến tính tối ưu và làm trơn quá trình ngẫu nhiên cho 

trên khoảng vô hạn 

Giả sử các giá trị thể hiện z(t) của quá trình ngẫu nhiên X(t), được xác định với sai 

số ngẫu nhiên y(t) cũng là thể hiện của quá trình ngẫu nhiên Y(t), đã được biết trước trên 

khoảng vô hạn xảy ra trước giá trị đã cho của đối số, tức là thể hiện z(t) = x(t) + y(t) cho 

trước trên khoảng (−∞, t). 

Trên thực tế điều này có nghĩa là thể hiện z(t) được cho trên một khoảng biến đổi 

đủ lớn của đối số, lớn hơn khoảng mà trên đó mối liên hệ tương quan giữa các lát cắt của 

quá trình ngẫu nhiên đã hoàn toàn lụi tắt. 

Giống như trước đây, ta xem các quá trình ngẫu nhiên X(t) và Y(t) là dừng và liên 

hệ dừng có kỳ vọng toán học bằng 0, và cho trước các hàm tương quan Rx(τ), Ry(τ), các 

hàm tương quan quan hệ Rxy(τ), Ryx(τ). 

Yêu cầu xác định giá trị x(t+T) sao cho kỳ vọng toán học của bình phương hiệu σ2 

giữa các giá trị thực và giá trị dự báo trở nên cực tiểu. 

Tương ứng với những điều đã trình bày trong mục 4.2, có thể biểu diễn giá trị cần 

tìm x(t+T) là kết quả tác dụng toán tử tuyến tính lên hàm z(t) (5.1.2), dưới dạng 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]
∞∞

−+−=−=+
00

τττττττ dtytxgdtzgTtx                    (5.3.1) 

Bài toán dẫn đến việc lựa chọn hàm trọng lượng g(t) để cho đại lượng 

 ( ) ( ) ( )




















−−+= 

∞ 2
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2 τττσ dtZgTtXM                               (5.3.2) 

đạt cực tiểu. 

Trong đó, hàm trọng lượng phụ thuộc lượng ngắm đón T. 

Ta biến đổi (5.3.2) 

( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] +−+−+= 
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22 2 τττσ dtZTtXMgTtXM  

( ) ( ) ( ) ( )[ ] =−−+ 
∞∞
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2212
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11 ττττττ dtZtZMgdg  
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 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
∞∞∞

−++−=
0

2122

0

11

0

20 τττττττττ dRgdgdTRgR zxzx              (5.3.3) 

Trong đó 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]{ }=++=+= tYtXTXMtZTtXMRxz ττ  

 ( ) ( )ττ xyx RR +=                                                   (5.3.4) 

( ) ( ) ( )[ ] =τ+=τ tZtZMR z  

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }=++++= tYtXtYtXM ττ  

 ( ) ( ) ( ) ( )ττττ yyxxyx RRRR +++=                                        (5.3.5) 

Ta hãy xác lập điều kiện cần và đủ mà hàm trọng lượng g(t) phải thoả mãn để cho 

σ2 đạt cực tiểu. 

Giả sử hàm g(t) làm cho σ2 đạt cực tiểu, khi đó nếu trong (5.3.3) thay cho g(t) là 

hàm 

 g1(t) = g(t) + aα(t)                                                (5.3.6) 

trong đó a là một số thực bất kỳ, còn α(t) là một hàm tuỳ ý, thì đại lượng σ2 chỉ có thể chỉ 

có thể tăng lên. 

Do vậy, khi đó σ2 được xét như là hàm của đối số a, đạt cực tiểu khi a=0, tức đạo 

hàm của nó theo a phải bằng 0 khi a=0. 

Thay (5.3.6) vào (5.3.3) ta được 
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1 ττττατατταττατττ dRagagaggd z      (5.3.7) 

Khi lấy vi phân dưới dấu tích phân (5.3.7) theo tham số a, ta nhận được 
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=−+ ττττττα dRgd z                                   (5.3.8) 

Thay τ1 bằng τ2, còn τ2 bằng τ1 vào tích phân cuối cùng, do tính chẵn của hàm tương 

quan nên đẳng thức (5.3.8) được viết dưới dạng 
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hay 
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=







−−+ 
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dtdtRgTR zxz τττττα                          (5.3.10) 

Vì đẳng thức (5.3.10) đúng với mọi hàm α(t), nên đẳng thức sau cần thoả mãn  

 ( ) ( ) ( ) 0
0

=−−+ 
∞

ττττ dtRgTR zxz ,   với mọi t≥0                      (5.3.11) 

Như vậy điều kiện (5.3.11) là điều kiện cần để cho σ2 đạt cực tiểu. Ta chứng minh 

rằng điều kiện này cũng là đủ. Muốn vậy ta viết (5.3.7) dưới dạng 
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2 +−

∞ ∞

  2112

0

2

0

1 )()()( ττττττ ddRgg z  

+







−++−+  

∞ ∞

dtdtRgTRta zxz

0 0

)()()()(2 ττττα .)()()( 2112

0

2

0

1
2 τττττατα ddRa z −
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    (5.3.12) 

Theo (5.3.3), ba hạng tử đầu tiên trong (5.3.12) là giá trị σ2(0), hạng thứ tư sẽ bằng 

0 khi điều kiện (5.3.11) được thực hiện, tích phân hai lớp cuối cùng có thể viết dưới dạng 
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 −=  

∞
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τττατττττατα dtZMaddRa z             (5.3.13) 

Từ đó thấy rằng, vế phải (5.3.13) là một số không âm, có thể ký hiệu bằng A2. Do 

đó, khi điều kiện (5.3.11) được thực hiện, đẳng thức (5.3.12) được viết dưới dạng 

 
222 )0()( Aa += σσ                                                   (5.3.14)  

tức là kỳ vọng toán học của bình phương sai số σ2 chỉ có thể tăng lên khi thay hàm trọng 

lượng g(t), thoả mãn điều kiện (5.3.11), bởi một hàm bất kỳ khác. Do vậy, nếu hàm trọng 

lượng g(t) thoả mãn điều kiện (5.3.11), thì σ2 thực sự đạt cực tiểu. 

Như vậy, bài toán tìm hàm trọng lượng g(t) đảm bảo σ2 cực tiểu tương đương với bài 

toán tìm hàm trọng lượng g(t) là nghiệm của phương trình tích phân (5.3.11). Phương 

trình tích phân này được gọi là phương trình Winer-Hopf, các tác giả lần đầu tiên khảo 

sát phương trình dạng này.  

Hàm trọng lượng g(t), nghiệm của phương trình Winer−Hopf, được gọi là hàm trọng 

lượng tối ưu, còn công thức (5.3.1) khi thế vào nó hàm trọng lượng tối ưu g(t) gọi là công 

thức ngoại suy tối ưu có làm trơn. 

Khi T =0 ta nhận được công thức làm trơn tối ưu. Ta sẽ xác định sai số bình phương 

trung bình σ2 của phép ngoại suy tối ưu. 

Viết (5.3.3) dưới dạng 

×
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2 )()()(2)0( ττττσ dtRgTRR zxzx  
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1221 )()()()( ττττττ ddRggdttg z 
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−−×                              (5.3.15)  

Đối với hàm trọng lượng tối ưu, do (5.3.11), hạng thứ hai triệt tiêu, từ đó 
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2 ττττττσ ddRggRx  
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−−=                           (5.3.16)  

Ta biến đổi tích phân hai lớp trong (5.3.16), muốn vậy ta ký hiệu mật độ phổ của 

quá trình ngẫu nhiên Z(t) là Sz(ω), khi đó hàm tương quan Rz(τ2−τ1) có thể viết dưới dạng 
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Khi đó 
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=                         (5.3.18)  

Theo (4.2.22), tích phân 

 )()(
0

ωττ ωτ Ldeg i =−
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                                               (5.3.19)  

là hàm truyền tương ứng với hàm trọng lượng g(t), ta sẽ gọi nó là hàm truyền tối ưu. 

Tương tự, tích phân 

 )(*)(
0

ωττ ωτ Ldeg i =
∞

                                             (5.3.20)  

là liên hợp phức của hàm truyền tối ưu. Từ đó, (5.3.18) được viết dưới dạng 

 .)()()()()(
2

211221 ωωωττττττ dSLddRgg zz  
∞
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∞
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=−                       (5.3.21)  

Thế (5.3.21) vào (5.3.16) ta nhận được công thức đối với sai số bình phương trung 

bình của phép ngoại suy tối ưu 

 ωωωσ dSLR zx )()()0(
22 
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−=  = [ ] ,)()()(
2 ωωωω dSLS zx

∞
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−              (5.3.22)  

trong đó Sx(ω) là mật độ phổ quá trình ngẫu nhiên X(t). Theo (5.3.5) và do tính chất 

tuyến tính của phép biến đổi Fourier, mật độ phổ Sz(ω) được biểu diễn qua các mật độ 

phổ Sx(ω), Sy(ω) của các quá trình ngẫu nhiên X(t), Y(t) và mật độ phổ quan hệ Sxy(ω) của 

chúng dưới dạng 

 )()()()()( ωωωωω yyxxyxz SSSSS +++=                             (5.3.23) 

Tương tự, theo (5.3.4), mật độ phổ quan hệ Sxz được biểu diễn dưới dạng 

 )()( ωω xyxxz SSS +=                                             (5.3.24)  

Các phương pháp giải phương trình Winer−Hopf (5.3.11) được trình bày trong các 

mục 5.4, 5.5, 5.6. 
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Đơn giản nhất, phương trình này được giải cho trường hợp thể hiện của quá trình 

ngẫu nhiên z(t) được cho tại mọi giá trị t, tức là cho trên toàn khoảng vô hạn (−∞, +∞). 

Nghiệm phương trình (5.3.11) đối với trường hợp này được dẫn ra trong mục 5.4. 

Trường hợp ngoại suy hay làm trơn thể hiện z(t) chỉ với các giá trị của đối số t xảy 

ra trước thời điểm t dẫn tới phương trình (5.3.11) chỉ được thoả mãn với các giá trị không 

âm của đối số, khi t<0 hàm trọng lượng g(t) nhất thiết phải bằng 0. 

Ta xét hai phương pháp giải phương trình (5.3.11) đối với trường hợp thường gặp 

nhất trong thực tế, khi các hàm tương quan Rx(τ), Ry(τ) và hàm tương quan quan hệ Rxy(τ) 

có mật độ phổ hữu tỷ. 

Phương pháp thứ nhất dựa trên cơ sở sử dụng lý thuyết hàm biến phức được trình 

bày ở mục 5.5. Phương pháp giải thứ hai (xem 5.6) dựa trên cơ sở biểu diễn hàm tương 

quan có phổ hữu tỷ dưới dạng tổng các số mũ. 

Trong trường hợp tổng quát, khi mà mật độ phổ không phải là các hàm hữu tỷ của 

tần số ω, lời giải sẽ rất phức tạp và ta sẽ không xét nó. 

Trên thực tế, người ta xấp xỉ hàm tương quan nhận được theo các số liệu thực 

nghiệm bằng các biểu thức giải tích. Khi đó, nếu sử dụng chúng vào mục đích ngoại suy 

tối ưu hay làm trơn thì nên chọn biểu thức xấp xỉ hàm có phổ hữu tỷ hoặc hàm tương 

quan được xấp xỉ gần đúng với hàm có phổ hữu tỷ, chẳng hạn, biểu diễn chúng dưới dạng 

tổng các số mũ. 

5.4. Làm trơn quá trình ngẫu nhiên cho trên khoảng  

vô hạn (−∞,+∞) 

Khi làm trơn quá trình ngẫu nhiên mà thể hiện của nó được cho trên khoảng 

(−∞,+∞), thì giá trị làm trơn được tìm dưới dạng 

 x(t) = 
+∞

∞−

− τττ dtzg )()( .                                               (5.4.1) 

Trong trường hợp này, tích phân ở biểu thức dưới dấu tích phân trong (5.3.10) được 

lấy trên toàn khoảng (−∞,+∞), và do đó, phương trình (5.3.11) cần thoả mãn với mọi giá 

trị của đối số t. Khi đó T=0 và phương trình (5.3.11) được viết dưới dạng 

 )()()( tRdtRg xzz =−
+∞

∞−

τττ                                              (5.4.2) 

Ta biểu diễn Rz(t−τ) và Rxz(t) qua mật độ phổ Sz(ω) và mật độ phổ quan hệ Sxz(ω): 

 )( τ−tRz  = 
+∞

∞−

− ωωτω dSe z
ti )()(

                                          (5.4.3) 

 )(tRxz  = 
+∞

∞−

ωωω dSe xz
ti )(                                               (5.4.4) 

Thay (5.4.3) và (5.4.4) vào (5.4.2) ta nhận được 

  
+∞

∞−

+∞

∞−

+∞

∞−

− =







ωωτωωτ ωτω dSeddSeg xz

ti
z

ti )()()( )(
                           (5.4.5) 
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Khi thay đổi thứ tự tích phân trong tích phân hai lớp ta viết lại (5.4.5) dưới dạng 

 0)()()( =







− 

+∞

∞−

+∞

∞−

− ωττωω ωτω ddgeSSe i
zxz

ti
                             (5.4.6) 

Để ý đến biểu thức (4.2.20) đối với hàm truyền L(ω), ta được 

 [ ] 0)()()( =−
+∞

∞−

ωωωωω dLSSe zxz
ti

                                     (5.4.7) 

Điều đó chứng tỏ rằng, phép biến đổi Fourier hàm )()()( ωωω LSS zxz −  đồng nhất 

bằng không, do đó đẳng thức sau được thoả mãn 

 )()()( ωωω LSS zxz −  = 0                                          (5.4.8) 

Như vậy, hàm truyền tối ưu L(ω) được xác định dưới dạng 

 
)(

)(
)(

ω
ωω

z

xz

S

S
L =                                                  (5.4.9) 

Biểu diễn Sxz(ω) và Sz(ω) qua mật độ phổ của các quá trình ngẫu nhiên X(t), Y(t) và 

mật độ phổ quan hệ của chúng theo (5.3.24) và (5.3.23) ta viết (5.4.9) dưới dạng 

 
)()()()(

)()(
)(

ωωωω
ωω

ω
yyxxyx

xyx

SSSS

SS
L

+++
+

=                            (5.4.10) 

Khi biết hàm truyền tối ưu L(ω), theo 4.2.20), ta sẽ tìm được hàm trọng lượng tối ưu 

g(t) như là biến đổi Fourier của L(ω) chia cho 2π 

 g(t) = 
+∞

∞−

ωω
π

ω dLe ti )(
2

1
                                          (5.4.11) 

Đặt hàm trọng lượng tối ưu tìm được vào (5.4.1) ta nhận được công thức làm trơn 

tối ưu. 

Trên thực tế thường gặp những trường hợp có thể xem sai số đo không tương quan 

với giá trị thực của đại lượng được đo. Trong trường hợp này Rxy(τ)=Ryx(τ)≡0, do đó 

Sxy(ω)=Syx(ω)≡0, và các công thức (5.3.23), (5.3.24) được viết dưới dạng 

 Sxy(ω) = Sx(ω)                                                (5.4.12) 

 Sz(ω) = Sx(ω) + Sy(ω)                                         (5.4.13) 

Khi đó công thức (5.4.10) để xác định hàm truyền được viết như sau 

 
)()(

)(
)(

ωω
ωω

yx

x

SS

S
L

+
=                                         (5.4.14) 

Trong trường hợp này, khi thay (5.4.13) và (5.4.14) vào (5.3.22), ta nhận được sai số 

bình phương trung bình của phép làm trơn tối ưu là 

 
+∞

∞− +
= ω

ωω
ωω

σ d
SS

SS

yx

yx

)()(

)()(2
                                         (5.4.15) 

Từ đó thấy rằng, chỉ có thể tách hoàn toàn hàm ngẫu nhiên X(t) ra khỏi sai số đo 

Y(t) khi Sx(ω)Sy(ω)=0, tức là khi phổ của chúng không bị phủ lên nhau. 



 128

5.5. Ngoại suy và làm trơn hàm ngẫu nhiên cho trên khoảng (−∞,t) nhờ sử 

dụng phương pháp của lý thuyết hàm biến phức 

Ta biểu diễn hàm tương quan Rxz(t+τ) và Rz(t−τ) qua các mật độ phổ tương ứng khi 

đưa vào phương trình (5.3.11) 

 
+∞

∞−

+=+ ωωτ τω dSetR xz
ti

xz )()( )(
                                        (5.5.1) 

 
+∞

∞−

−=− ωωτ τω dSetR z
ti

z )()( )(
                                         (5.5.2) 

Ta biểu diễn hàm trọng lượng g(τ) qua hàm truyền L(ω) 

 g(τ) = 
+∞

∞−

ωω
π

ωτ dLei )(
2

1
.                                           (5.5.3) 

Đặt (5.5.1), (5.5.2), (5.5.3) vào (5.3.11) ta được 

 −







 
∞ +∞

∞−

−
+∞

∞−0

)( )()(
2

1 τωωωω
π

τωωτ ddSedLe z
tii

 

 0,0)()( ≥=− 
+∞

∞−

+ tkhidSe xz
Tti ωωω

                                     (5.5.4) 

Khi thay đổi thứ tự tích phân ta viết (5.5.4) dưới dạng 

 −














  
∞

∞−

+∞

∞−

∞
−

1

0

)(
1

11 )()(
2

1 ωτωω
π

τωωω ddeSLe i
z

ti
 

 } 0,0)()( ≥=− + tkhidSe xz
Tti ωωω

                                      (5.5.5) 

Theo tính chất của hàm Delta (4.2.4) ta có 

 )(
2

1
1

0

)( 1 ωωδτ
π

τωω −=
∞

− dei
                                          (5.5.6) 

Khi đó, theo tính chất của hàm Delta (4.2.7), tích phân bên trong của (5.5.5) bằng 

 )()()()()( 111
1 ωωωωωδωω ωω

z
ti

z
ti SLedSLe =−

+∞

∞−

                          (5.5.7) 

Như vậy, (5.5.5) có dạng 

 [ ] 0,0)()()( ≥=−
+∞

∞−

tkhidSeSLe xz
Ti

z
ti ωωωω ωω

                           (5.5.8) 

Ta sẽ xét vế trái của (5.5.8) như một hàm f(t) nào đó 

 f(t) = [ ]
+∞

∞−

− ωωωω ωω dSeSLe xz
Ti

z
ti )()()(                                  (5.5.9) 

Hàm này là biến đổi ngược Fourier của hàm  

 F(ω) = L(ω) )(Se)(S xz
Ti

z ω−ω ω
                                     (5.5.10) 
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Do đó, F(ω) là biến đổi Fourier của hàm f(t), theo (5.5.8), hàm f(t) này đồng nhất 

bằng không khi t≥0. 

Trong lý thuyết biến đổi Fourier, định lý sau đây đã được chứng minh: 

Giả sử f(t) là một hàm khả tích, đồng nhất bằng không trên khoảng (0,+∞) và có 

biến đổi Fourier 

F(ω) = 
∞

∞−

− dttfe ti )(
2

1 ω

π
. 

Khi đó F(ω) là giá trị trên trục thực của hàm giải tích biến phức bị chặn F(ζ) trong 

nửa mặt phẳng phía trên, với  

ζ = ω + iλ 

Nếu hàm F(ζ) là hàm giải tích biến phức bị chặn ở nửa mặt phẳng phía trên thì 

biến đổi ngược Fourier giá trị F(ω) của nó trên trục thực bằng không trên khoảng (0,∞), 

f(t) = 0. 

Nếu thay khoảng (0,∞) bằng khoảng (-∞,0) và thay nửa mặt phẳng phía trên bằng 

nửa mặt phẳng phía dưới ta sẽ nhận được một định lý tương tự. 

Theo định lý này hàm (5.5.10) là giá trị trên trục thực của hàm giải tích F(ζ) bị 

chặn ở nửa mặt phẳng phía trên. 

Trong đa số các bài toán ứng dụng, các quá trình ngẫu nhiên là những quá trình có 

phổ hữu tỷ, tức mật độ phổ của chúng là hàm phân thức hữu tỷ của tần số ω. Hàm phân 

thức hữu tỷ chẵn biến thực ω có thể biểu diễn dưới dạng tích của hai hàm S1(ω) và S2(ω), 

trong đó hàm thứ nhất S1(ω) là giá trị trên trục thực của hàm biến phức giải tích, bị chặn 

không có không điểm ở nửa mặt phẳng phía trên ζ = ω + iλ, còn S2(ω) là giá trị trên trục 

thực của hàm biến phức giải tích, bị chặn và không có không điểm ở nửa mặt phẳng dưới. 

Thực vậy, giả sử 

S(ω) = 
)(

)(

ω
ω

Q

P
 

trong đó P(ω) và Q(ω) là các đa thức có hệ số thực của ω. 

 Ta khai triển tử thức và mẫu thức thành các nhân tử tuyến tính. Ta gộp các nhân 

tử của tử thức và mẫu thức mà chúng sẽ bằng không ở nửa mặt phẳng dưới vào một hàm 

S1(ω), và gộp tất cả các nhân tử còn lại của tử thức và mẫu thức thành S2(ω) và do S(ω) là 

hàm chẵn, còn các hệ số của đa thức P(ω) và Q(ω) là thực nên các nhân tử tạo thành S2(ω) 

là các đại lượng liên hợp phức của các nhân tử trong S1(ω), tức là chúng chỉ biến thành 

không ở nửa mặt phẳng trên. Tương ứng với điều đó ta biểu diễn hàm phổ dưới dạng 

 Sz(ω) = S1(ω)S2(ω), (5.5.11) 

trong đó S1(ω) không có không điểm và cực điểm ở nửa mặt phẳng trên, S2(ω) không có 

không điểm và cực điểm ở nửa mặt phẳng dưới. Đặt (5.5.11) vào (5.5.10) 

 F(ω) = L(ω)S1(ω)S2(ω) )(ωω
xz

Ti Se−                                 (5.5.12) 

và chia cho S1(ω) ta được 

 
)(

)(
)()(

)(

)(

1
2

1 ω
ωωω

ω
ω ω

S

S
eSL

S

F xzTi−=                                  (5.5.13) 
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Hàm 
)(

)(

1 ω
ω

S

F
 là giải tích và bị chặn ở nửa mặt phẳng phía trên, vì trên đó hàm F(ω) 

là giải tích và bị chặn, còn S1(ω) không có không điểm và cực điểm. 

Do đó, theo phần hai của định lý, biến đổi ngược Fourier của hàm này bằng không 

trên khoảng (0,∞), tức là do (5.5.13) ta có 

 0khi,0
)(

)(
)()(

)(

)(

1
2

1

≥=







−= 

∞

∞−

∞

∞−

tde
S

S
eSLde

S

F tixzTiti ω
ω
ωωωω

ω
ω ωωω

           (5.5.14) 

Từ đó ta nhận được 

 0khi,
)(

)(
)()( )(

1
2 ≥= 

∞

∞−

+
∞

∞−

tde
S

S
deSL Ttixzti ω

ω
ωωωω ωω

                      (5.5.15) 

Hàm L(ω) giống như hàm truyền của hệ khả dĩ thực, mà ta giả thiết nó ổn định, có 

thể có nghiệm của mẫu thức chỉ trong nửa mặt phẳng trên, do đó nó không có cực điểm 

trong nửa mặt phẳng dưới. 

Như vậy, hàm L(ω)S2(ω) là giải tích, bị chặn ở nửa mặt phẳng dưới, do đó nhờ định 

lý đã dẫn, biến đổi ngược Fourier của nó bằng không 

 0khi,0)()()( 2 <== 
∞

∞−

tdeSLt ti ωωωϕ ω
                              (5.5.16) 

Khi đó nếu lấy biến đổi Fourier của hàm ϕ(t) ta nhận được 

L(ω)S2(ω) = 
∞

∞−

− dtet tiωϕ
π

)(
2

1
 =  

∞

∞−

∞

∞−

− dtdeSLe titi
1121

1)()(
2

1 ωωω
π

ωω
            (5.5.17) 

Nhưng theo công thức (5.5.15), khi t≥0 tích phân bên trong của (5.5.17) có thể thay 

thế bởi vế phải của (5.5.15) 

 2πL(ω)S2(ω) =  
∞

∞−

+
∞

∞−

− dtde
S

S
e Ttixzti

1
)(

11

1 1

)(

)( ω
ω
ω ωω

                           (5.5.18) 

Từ đó ta nhận được công thức đối với hàm truyền tối ưu 

 L(ω) =  
∞

∞−

+
∞

∞−

− dtde
S

S
e

S
Ttixzti

1
)(

11

1

2

1

)(

)(

)(2

1 ω
ω
ω

ωπ
ωω

                          (5.5.19) 

Khi biết hàm truyền L(ω) ta tìm được hàm trọng lượng g(t) như là biến đổi ngược 

Fourier của L(ω) theo (5.4.12) chia cho 2π. 

Tương ứng với những điều đã trình bày, để xác định hàm truyền tối ưu L(ω) trong 

trường hợp mật độ phổ hữu tỷ cần phải làm như sau 

1. Xác định các mật độ phổ Sxz(ω) và Sz(ω). 

2. Biểu diễn Sz(ω) dưới dạng tích của hai hàm Sz(ω) = S1(ω)S2(ω), trong đó S1(ω) 

không có không điểm và điểm kỳ dị trong nửa mặt phẳng trên, còn S2(ω)không có không 

điểm và điểm kỳ dị trong nửa mặt phẳng dưới. 

Muốn vậy, trong mật độ phổ Sz(ω) = 
)(

)(

ω
ω

Q

P
 cần phải khai triển tử thức và mẫu thức 

thành các nhân tử tuyến tính. Gộp vào hàm S1(ω) các nhân tử của tử thức và mẫu thức 
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mà chúng biến thành không ở nửa mặt phẳng dưới, còn những nhân tử còn lại gộp vào 

S2(ω). 

3. Xác định hàm truyền theo công thức (5.5.19). Khi tính theo công thức (5.5.19) để 

thuận tiện ta sử dụng các công thức: 

Nếu b >0 thì 
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                 (5.5.20) 

 Nếu b <0 thì 
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                  (5.5.21) 

A.M. Iaglom [28], đã chứng minh được rằng, trong nhiều trường hợp có thể tìm hàm 

truyền tối ưu L(ω) không cần tiến hành tính theo công thức (5.5.19) mà sử dụng tính chất 

dừng của hàm đưa vào đẳng thức (5.5.10). 

Trên đây ta đã xác định rằng 

1. Hàm F(ω) là hàm giải tích, bị chặn trong nửa mặt phẳng trên, 

2. Hàm L(ω) không có không điểm và cực điểm ở nửa mặt phẳng dưới, 

3. Như đã thấy từ công thức (5.3.22), tích phân không kỳ dị sau phải hội tụ 

 
∞

∞−

ωωω dSL z )()(
2

                                               (5.5.22) 

Như ta sẽ chỉ ra trong các ví dụ, khi sử dụng điều kiện thứ ba này có thể tìm được 

hàm truyền tối ưu. 

Các ví dụ 

1. Ta xét trường hợp ngoại suy thuần tuý khi trên khoảng (−∞,t) có một thể hiện 

của quá trình ngẫu nhiên X(t) mà hàm tương quan có dạng 

 Rx(τ) = D
τα−e                                                   (5.5.23) 

Trong trường hợp này không có sai số đo và theo (5.3.4) 

 Rz(τ) = Rxz(τ) = Rx(τ). 

Mật độ phổ Sx(ω) tương ứng với hàm tương quan (5.5.23), như đã chỉ ra trong mục 

3.2, ví dụ 1, có dạng 

 
)(

)(
22 αωπ

αω
+

= D
Sx                                            (5.5.24) 

Do đó, 

 Sz(ω) = Sxz(ω) = 
)(

)(
22 αωπ

αω
+

= D
Sx                                (5.5.25) 

Công thức (5.5.10) được viết lại dưới dạng 
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 F(ω) = [ ]TieL ωω −)(
)(

D
22 α+ωπ

α
 = 

π
αD

))((

)(

αωαω
ω ω

ii

eL Ti

+−
−

               (5.5.26) 

Theo điều kiện 1 hàm F(ω) phải giải tích trong nửa mặt phẳng trên. Nhưng mẫu 

thức vế phải (5.5.26) có không điểm tại ω=iα ở nửa mặt phẳng trên, do đó tử thức vế phải 

cũng phải có không điểm tại ω=iα, không điểm này được rút gọn với không điểm của mẫu 

thức. 

Như vậy, cần thoả mãn điều kiện 

  
TiieiL )()( αα −  = 0,                                           (5.5.27) 

Từ đó 

 
TeL αω −=)(                                                 (5.5.28) 

Từ điều kiện 1 và 2 suy ra rằng hàm L(ω) nói chung không thể có điểm kỳ dị hữu 

hạn. Thực vậy, hàm F(ω) giải tích trong nửa mặt phẳng trên, và có nghĩa là vế phải của 

(5.5.26), tức là cả hàm L(ω), phải giải tích ở nửa mặt phẳng trên. Còn từ điều kiện 2 suy 

ra rằng, L(ω) cũng không có điểm kỳ dị ở nửa mặt phẳng dưới. 

Để thực hiện điều kiện 3 cần đặt hàm L(ω) bằng đại lượng hằng số. Khi đó tích 

phân không kỳ dị (5.5.22) hội tụ 

 
∞

∞−

ωωω dSL z )()(
2

 = 
∞

∞−

ωωω dSL z )()(
2

 = 
2

)(ωL D                   (5.5.29) 

Như vậy, có thể lấy hàm truyền tối ưu là 

 L(ω) = 
Te α−

 = const.                                        (5.5.30) 

Theo (5.4.12), hàm trọng lượng g(t) tương ứng với hàm truyền này được xác định 

dưới dạng 

 g(t) = 
∞

∞−

ωω
π

ω dLe ti )(
2

1
 = e T−α 

∞

∞−

ω
π

ω de ti

2

1
 = 

Te α− δ(t).                 (5.5.31) 

Khi đó, theo tính chất của hàm Delta (4.2.7), công thức ngoại suy tối ưu (5.3.1) được 

viết dưới dạng 

 x(t+T) = 
Te α− 

∞

−
0

)()( ττδτ dtx  = 
Te α−

 x(t).                          (5.5.32) 

Từ đó thấy rằng, trong trường hợp ngoại suy thuần tuý quá trình ngẫu nhiên có 

hàm tương quan dạng (5.5.23), để dự báo tối ưu thể hiện tại thời điểm t+T chỉ cần biết 

giá trị của nó tại thời điểm t. Việc biết giá trị của thể hiện ở tất cả các thời điểm trước 

không thể làm cho dự báo tốt hơn. Nếu tăng giá trị của lượng ngắm đón T thì đại lượng 
Te α−

 bị giảm đi và sẽ dần tới không khi T→∞. 

Như vậy, khi T→∞ giá trị đoán trước tối ưu x(t+T) sẽ tiến tới kỳ vọng toán học của 

quá trình ngẫu nhiên và bằng không. 

Theo (5.3.22), sai số bình phương trung bình của dự báo σ2 được xác định dưới dạng 

 σ2 = D )1()( 22 T
x

T eDdSe αα ωω −
∞

∞−

− −=−                                 (5.5.33) 
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Từ đó thấy rằng sai số dự báo tăng lên khi tăng lượng ngắm đón T. 

Khi sử dụng công thức (5.5.19) ta nhận được chính giá trị của hàm truyền tối ưu. 

Trong trường hợp này, khi phân tích mật độ phổ Sz(ω) = Sx(ω) thành các nhân tử 

tuyến tính ta được 

 Sz(ω) = 
))((

1

αωαωπ
α

ii

D

+−
                                     (5.5.34) 

Nhân tử của mẫu thức ω+iα có nghiệm ω=−iα nằm ở nửa mặt phẳng phía dưới, 

nhân tử ω−iα có nghiệm ω=iα nằm ở nửa mặt phẳng phía trên. Vì vậy, ta lấy hàm S1(ω) 

là 

 S1(ω) = 
)(

1

αω i+
,                                                (5.5.35) 

và lấy S2(ω) là 

 S2(ω) = 
)( αωπ

α
i

D

−
                                               (5.5.36) 

Thay các hàm S1(ω) và S2(ω) đã chọn vào (5.5.19) ta nhận được 

 L(ω) =  
∞ ∞

∞−

+−

−
−

0

1
)(

1
2

1
1

2
dtde

i
e

i Ttiti ω
αωπ

αω ωω
.                         (5.5.37) 

Theo (5.5.20), ta có 
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                (5.5.38) 

Từ đó 

 L(ω) = (α+iω) e T−α 
∞

+−

0

)( dte tiωα
 = 

Te α−
.                               (5.5.39) 

2. Ta xét trường hợp ngoại suy thuần tuý thể hiện x(t) cho trên khoảng (−∞,t), khi 

quá trình ngẫu nhiên X(t) có hàm tương quan 

 Rx(τ) = D βττα cos−e                                                (5.5.40) 

Hàm tương quan này, như đã chỉ ra trong mục 3.2, ví dụ 3, tương ứng với mật độ 

phổ 

Sx(ω) = 
222222

222

4)( ωαβαω
ωβα

π
α

+−−
++D

= 

 = [ ][ ][ ][ ])()()()(

222

αβωαβωαβωαβω
ωβα

π
α

iiii

D

−−−++−++
++

            (5.5.41) 

Công thức (5.5.10) được viết lại dưới dạng 

 F(ω)=
[ ]

[ ][ ][ ][ ])()()()(

)()( 222

αβωαβωαβωαβω
ωβαω

π
α ω

iiii

eLD Ti

−−−++−++
++−

          (5.5.42) 

Mẫu thức vế phải (5.5.42) có không điểm ở nửa mặt phẳng trên tại ω=β+iα và 

ω=−β+iα. Vì biểu thức ω2+α2+β2 tại các không điểm này không bằng không, nên tại các 
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giá trị này của ω hàm L(ω)
Tie ω− cần phải bằng không. Từ đó ta được 

 L(β+iα) = 
TiTii ee )()( βααβ −−+ = ,                                  (5.5.43) 

 L(−β+iα) = 
TiTii ee )()( βααβ +−+− = .                                (5.5.44) 

Hàm F(ω) có không điểm tại 
22 βα +± i , trong đó điểm 

22 βα +i  nằm ở nửa mặt 

phẳng trên, do đó hàm L(ω) chỉ có thể có cực điểm đơn tại ω=
22 βα +i , có nghĩa là hàm 

L(ω)(ω− 22 βα +i ) cần phải nguyên, tức là nó không thể có điểm kỳ dị hữu hạn. 

Để thực hiện điều kiện 3 cần phải cho hàm này là hàm tuyến tính, tức đặt 

 L(ω)(ω− 22 βα +i ) = Aω + B.                                     (5.5.45) 

Từ đó 

 L(ω) = 
22 βαω

ω
+−

+
i

BA
.                                           (5.5.46) 

Khi sử dụng điều kiện (5.5.43) và (5.5.44) ta nhận được hệ để xác định các hệ số A 

và B: 

 ( )[ ] ( ) BiAeie TiT ++=+−+− αββααβ βα 22
 

 ( )[ ] ( ) BiAeie TiT ++−=+−+− −− αββααβ βα 22
                      (5.5.47) 

Khi giải hệ này ta được: 

 A = (cosβT + 
β

βα 22 +
sinβT)

Te α−
, (5.5.48) 

 B = i
22 βα + (

β
αβα −+ 22

sinβT - cosβT) 
Te α−

.                     (5.5.49) 

Khi đã tìm được các giá trị A và B, hợp lý hơn ta biểu diễn hàm truyền tối ưu 

(5.5.46) dưới dạng 

L(ω) = A 
22

22

βαω
βα

++
−+−

i

iBA
= (cosβT +

β
αβα −+ 22

sinβT) 
Te α− − 

 
β

βααβα
βαω

2222

22

2 +−+

++
−

i
sinβT.

Te α−
                      (5.5.50) 

Theo (5.4.12) ta tìm được hàm trọng lượng tối ưu 

g(t) = (cosβT +
β

αβα −+ 22

sinβT) e T−α −
∞

∞−

ω
π

ω de ti

2

1
 

 
∞

∞−
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+−+
−

22

2222

2

1
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)(2

βαω
ω

π
β

β
βααβα ωα

i

d
eeT tiT

             (5.5.51) 

Theo tính chất của hàm Delta (4.2.4) 
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)(
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tde ti δω
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                                              (5.5.52) 

Tích phân trong hạng thứ hai của (5.5.51) bằng 
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π
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α β2 2
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0 0
                                        (5.5.53) 

Khi thế (5.5.52) và (5.5.53) vào (5.5.51) ta nhận được hàm trọng lượng tối ưu với t≥0 

g(t) = (cosβT +
β

αβα −+ 22

sinβT) 
Te α− δ(t) − 

 
tT eeT

22

.sin
)(2 2222

βααβ
β

βααβα +−−+−+
−                           (5.5.54) 

Khi đó, tương ứng với (5.3.1), công thức ngoại suy tối ưu được viết dưới dạng 

x(t+T) = (cosβT +
β

αβα −+ 22

sinβT) 
Te α−

x(t) − 

 
∞

+−− −
+−+

−
0

2222
22

)(.sin
)(2 ττβ

β
βααβα τβαα detxeT T

               (5.5.55) 

Công thức (5.5.55) chứng tỏ rằng, giá trị dự báo x(t+T) không chỉ phụ thuộc vào các 

giá trị cuối cùng của thể hiện x(t) đã biết, mà còn phụ thuộc vào giá trị của nó tại tất cả 

các trị số cho trước của đối số theo đó tiến hành lấy tích phân. 

Theo (5.3.22), sai số bình phương trung bình trong trường hợp đã xét được xác định 

dưới dạng 

 σ2 = 


























 −+
−− −

2
22

2 sincos1
2

TTe
D T β

β
αβαβα

                     (5.5.56) 

3. Ta xét trường hợp ngoại suy thuần tuý, khi mà quá trình ngẫu nhiên X(t) có hàm 

tương quan 

 Rx(τ) = D 






 +− τβ
β
αβττα sincose                                  (5.5.57) 

Tương ứng với hàm tương quan này là hàm mật độ phổ 

Sx(ω) = ( ) 222222

22

4

2

ωαβαω
βα

π
α

+−+
+D

                             (5.5.58) 

Trong trường hợp này công thức (5.5.10) được viết dưới dạng 

 F(ω) = 
[ ]

[ ][ ][ ][ ])()()()(

)()(2 22

αβωαβωαβωαβω
βαω

π
α ω

iiii

eLD Ti
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         (5.5.59) 
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Tiến hành lập luận như trong ví dụ 2 ta nhận được hàm truyền tối ưu dưới dạng 

TT e
Ti

eTTL αα

β
βωβ

β
αβω −− +







 += sin
sincos)(                        (5.5.60) 

Theo (5.4.12) ta tìm được hàm trọng lượng tối ưu 

g(t) = (cosβT + 
α
β

sinβT) 
∞

∞−

−∞

∞−

− + ωω
πβ

βω
π

ω
α

ωα dei
eT

dee ti
T

tiT

2

1.sin

2

1
       (5.5.61) 

Tích phân 

 
∞

∞−

ωω
π

ω dei ti

2

1
 = δ’(t)                                           (5.5.62) 

là đạo hàm của hàm Delta. Từ đó ta có thể viết hàm trọng lượng tối ưu dưới dạng 

 g(t) = (cosβT + 
β
α

sinβT) )(
.sin

)( t
eT

te
T

T δ
β

βδ
α

α ′+
−

−
                      (5.5.63) 

Khi thay hàm trọng lượng tìm được vào (5.3.1) ta nhận được công thức ngoại suy tối 

ưu 

 x(t+T) = (cosβT + 
β
α

sinβT) )(
.sin

)( tx
eT

txe
T

T ′+
−

−

β
β α

α
                   (5.5.64) 

Vì  

 )()()(
0

txdtx ′=′−
∞

ττδτ                                          (5.5.65) 

Từ công thức (5.5.64) thấy rằng giá trị ngoại suy x(t+T) phụ thuộc vào chính giá trị 

của thể hiện x(t) tại thời điểm t cũng như phụ thuộc cả vào đạo hàm x’(t) của nó tại thời 

điểm này. 

Sai số bình phương trung bình của phép ngoại suy trong trường hợp vừa xét được 

xác định dưới dạng 

 σ2 = D


















 +− −
2

2 sincos1 TTe T β
β
αβα

.                             (5.5.66) 

4. Xét trường hợp ngoại suy có làm trơn khi cho thể hiện z(t)=x(t)+y(t) trên khoảng 

(−∞,t) với y(t) là sai số đo. 

Ta sẽ xem rằng các quá trình ngẫu nhiên X(t) và Y(t) không tương quan lẫn nhau 

và có các hàm tương quan 

 Rx(τ) = 
τα1

1
−eD                                               (5.5.67) 

 Ry(τ) = 
τα 2

2
−eD                                              (5.5.68) 

Các mật độ phổ tương ứng với chúng được mô tả bởi các công thức 

 Sx(ω) = ( ) 2
1

2
1

2
1

2
11 cD

α+ω
=

α+ωπ
α

                                   (5.5.69) 
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 Sy(ω) = ( ) 2
2

2
2

2
2

2
22

αωαωπ
α

+
=

+
cD

                                     (5.5.70) 

Tương ứng với (5.3.23) và (5.3.24) ta tìm được mật độ phổ Sz(ω) và mật độ phổ quan 

hệ Sxz(ω): 

 Sxz(ω) = Sx(ω)                                                 (5.5.71) 

 Sz(ω) =Sx(ω) + Sy(ω) = 
( )

( )( )2
2

22
1

2

22
3

αωαω
βω

++
+c

                         (5.5.72) 

trong đó 

 c3 = 
π
1

(D1α1 + D2α2), 21
2211

12212 αα
αα
ααβ

DD

DD

+
+=                        (5.5.73) 

Công thức (5.5.10) được viết dưới dạng 

 F(ω) = 
))()()((

))(()()(

2211

221
22

3

αωαωαωαω
αωαωβωω ω

iiii

iicecL Ti
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                       (5.5.74) 

Mẫu thức vế phải (5.5.74) có không điểm ở nửa mặt phẳng trên tại ω=iα1 và ω=iα2. 

Vì hàm F(ω) là giải tích ở nửa mặt phẳng trên, nên tử thức cũng phải có không điểm tại 

các điểm này để chúng có thể được rút gọn với các không điểm của mẫu thức. 

Do đó, cần thoả mãn các đẳng thức  

 )())(( 2
1

2
21

2
1

2
13

1 αααβα α −=− − TeciLc , 

 0))(( 2
2

2
2 =− αβαiL                                               (5.5.75) 

Từ đó ta được 
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c
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2
1

2

2
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2
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3

1
1)( α

αβ
ααα −

−
−=                                            (5.5.76) 

 L(iα2) = 0, khi β ≠ α2. (5.5.77) 

Hàm L(ω) giải tích ở nửa mặt phẳng dưới, còn ở nửa mặt phẳng trên nó chỉ có thể 

có các cực điểm mà chúng không phải là cực điểm của hàm F(ω), tức là với chúng hàm 

L(ω)(ω2+β2) không thể có cực điểm. Điểm ω=iβ là điểm duy nhất như vậy, tức L(ω) có thể 

có cực điểm ω=iβ, do đó hàm L(ω)(ω−iβ) là nguyên. Để thoả mãn điều kiện 3 ta giả thiết 

nó là hàm tuyến tính 

 L(ω)(ω−iβ) = Aω + B,                                         (5.5.78) 

từ đó 

 L(ω) =
βω

ω
i

BA

−
+

                                             (5.5.79) 

Thay (5.5.76) và (5.5.77) vào (5.5.78) ta xác định được các hệ số A và B từ hệ 

phương trình 

 Aiα2 + B = 0 

 
Te

c

c
1

2
1

2

2
1

2
2

3

1 α

αβ
αα −

−
−

 = 
)( 1

1

βα
α

−
+

i

BAi
                                   (5.5.80) 

từ đó 
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A = 
Te
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+−                                          (5.5.81) 

Thay (5.5.81) vào (5.5.79) ta nhận được hàm truyền tối ưu 
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                                    (5.5.82) 

Theo (5.4.12) ta tìm được hàm trọng lượng tối ưu dưới dạng 

g(t) = =
+
+

+
+
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Công thức ngoại suy tối ưu có làm trơn sẽ có dạng 

 x(t+T) = 
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Sai số bình phương trung bình của phép ngoại suy có làm trơn trong trường hợp 

trên được xác định như sau: 
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5.6. Ngoại suy và làm trơn quá trình ngẫu nhiên khi biểu diễn hàm tương 

quan dưới dạng tổng các hàm mũ 

Đối với các quá trình ngẫu nhiên mà hàm tự tương quan và hàm tương quan quan 

hệ của chúng có thể biểu diễn dưới dạng tổng các hàm mũ thì phương pháp giải phương 

trình Viner−Hopf [17] có thể không đòi hỏi phải sử dụng lý thuyết hàm biến phức. 

Các hàm ngẫu nhiên, mà hàm tương quan của chúng được biểu diễn dưới dạng tổng 

các hàm mũ, là những hàm có mật độ phổ hữu tỷ. 

Thực vậy, nếu 

 Rx(τ) =  −

k
k

keD τα
,                                                (5.6.1) 

thì mật độ phổ có dạng 
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           (5.6.2) 

Có thể chỉ ra rằng, mọi hàm tương quan có thể được xấp xỉ, với độ chính xác tuỳ ý, 

bởi chuỗi mà các thành phần của nó là các hàm mũ. 

Cụ thể, hàm tương quan được biểu diễn qua các hàm mũ là tổng có dạng 

R(τ) =  −

k
k

keD τα
cosβkτ = [ ] −−+− +

k

iik kkkk ee
D τβατβα )()(

2
.                  (5.6.3) 
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Giả sử tất cả các hàm tương quan đưa vào phương trình Viner-Hopf được biểu diễn 

dưới dạng tổng các hàm mũ: 

  −=
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ieSR τατ )( ,                                                (5.6.4) 
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Thay (5.6.4)-(5.6.7) vào công thức (5.3.4), (5.3.5) ta được 
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ii eNeSR τβτατ )( ,                                     (5.6.8) 
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iiii eNeHeGeSR τβτδτγτατ )( .                  (5.6.9) 

Trong công thức (5.6.8) ta chỉ xét τ≥0, vì phương trình Viner-Hopf chỉ được xét đối 

với các giá trị không âm của t. 

Có thể viết lại các công thức (5.6.8) và (5.6.9) khi hợp hai tổng vào một 
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ở đây p và m là số các hạng chung trong tổng kết hợp tương ứng. 

Ta sẽ tìm hàm trọng lượng g(t) dưới dạng 
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trong đó δ(t) là hàm Delta. 

Số N và cả các hệ số sA  và sa  được xác định từ phương trình Viner-Hopf (5.3.11). 

Thay (5.6.10), (5.6.11) và (5.6.12) vào phương trình (5.3.11) và yêu cầu sao cho nó 

thoả mãn đồng nhất tại mọi giá trị không âm của đối số t: 
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 + 4321
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Bằng cách tương tự khi tính J2 ta được 
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 Ta tính J3 
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Tích phân thứ hai trong (5.6.16) bằng không vì δ(t)=0 khi τ≠0. Trong tích phân thứ 

nhất, thực hiện phép đổi biến t−τ = z, trên cơ sở tính chất của hàm Delta (4.2.7), ta được 
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Bằng cách tính tương tự với J4, ta được 
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Đặt (5.6.14)−(5.6.18) vào (5.6.13) ta nhận được 
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Đẳng thức (5.6.19) cần phải được thoả mãn đồng nhất với mọi giá trị t dương. Muốn 

vậy, các điều kiện sau đây phải được thực hiện 

1. Các hệ số trong 
tase−
 ở vế phải cần phải bằng không. Từ đó 
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= 0,      s = 1,2,..., N.                      (5.6.20) 

Ta đã nhận được hệ N phương trình để xác định a1, a2,..., aN. Do đó, có thể tìm các 

chỉ số mũ đưa vào trong đẳng thức (5.6.12) như là nghiệm của hàm 
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 P(z) = 
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                                        (5.6.21) 

Trong đó chỉ lấy các nghiệm có phần thực dương. Trong trường hợp tổng quát số các 

nghiệm như vậy sẽ là m+p−1, do đó N trong công thức (5.6.12) có thể lấy bằng m+p−1. 

2. Các hệ số trong 
tb je−
 ở vế phải cần phải bằng không, còn các hệ số trong 

tcke−
 ở vế 

phải phải bằng Ck
Tcke−

. Từ đó, sau khi xác định as theo công thức (5.6.21) ta nhận được 

hệ phương trình để xác định A1, A2,...,Am+p-1. 
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Tất cả những điều đã trình bày có thể dùng được khi mà hàm P(z) không có nghiệm 

bội. Trong trường hợp có nghiệm bội, cần phải biến đổi biểu thức (5.6.12), vì trong trường 

hợp ngược lại hệ (5.6.22) sẽ không tương thích. Chẳng hạn, nếu al là nghiệm bội hai của 

hàm (5.6.21), tức là al=al+1, thì hai thành phần tương ứng với nó trong biểu thức (5.6.12) 

cần thay bằng (Alτ+Al+1τ)
τlae−

. 

Khi đó phương trình thứ l của (5.6.20) được viết dưới dạng 
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còn những phương trình còn lại được giữ nguyên không thay đổi. Khi đó, thành phần của 

tổng có hệ số Al trong các phương trình (5.6.22) được viết dưới dạng 
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ca
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ba
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−
. 

Phương pháp đã xét ở đây bao gồm như sau: 

1) Các hàm tương quan được xấp xỉ bởi các công thức (5.6.10) và (5.6.11), 

2) Thành lập hàm P(z) theo công thức (5.6.21) và tìm nghiệm có phần thực dương 

as của nó, 

3) Lập hệ phương trình (5.6.22), giải nó, ta nhận được các hệ số As và A, 

4) Tìm hàm trọng lượng g(t) theo công thức (5.6.12), 

5) Theo công thức (5.3.1) tìm giá trị chưa biết x(t+T). 

Phương sai sai số của phép xấp xỉ, khi đó, được xác định theo công thức (5.3.3) mà 

sau khi thay thế (5.6.10), (5.6.11), (5.6.12) và thực hiện việc tính tích phân nó được viết 

dưới dạng 
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                        (5.6.24) 

Các ví dụ 

1. Ta xét trường hợp ngắm đón thuần tuý khi có thể hiện x(t) trên khoảng (−∞,t) 

của quá trình ngẫu nhiên X(t) có hàm tương quan 
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 Rx(τ) = D
τα−e .                                                   (5.6.25) 

Trong trường hợp này, theo (5.3.4) và (5.3.5), 

 Rxz(τ) = Rz(τ) = Rx(τ) = D
τα−e .                                     (5.6.26) 

Khi đó phương trình Viner−Hopf được viết dưới dạng 

 Rx(t+T) = 0,)()(
0

≥−
∞

tdtRg x τττ                               (5.6.27) 

Theo (5.6.12), hàm trọng lượng g(t) sẽ được tìm dưới dạng 

 g(t) = )(
1

tAeA
N

s

ta
s

s δ+
=

−
                                          (5.6.28) 

Vì tổng trong các đẳng thức (5.6.10) và (5.6.11) chỉ có một hạng tử, tức là p = 1, m = 

0, nên hàm (5.6.21), mà nó có thể có số nghiệm không lớn hơn p+m−1, sẽ không có 

nghiệm, tức N=0. Khi đó hàm trọng lượng được viết dưới dạng 

 g(t) = Aδ(t).                                                      (5.6.29) 

Từ đằng thức (5.6.22) ta được 

 A = 
Te α−

                                                        (5.6.30) 

Từ đó hàm trọng lượng tối ưu có dạng 

 g(t) = 
Te α− δ(t)                                                   (5.6.31) 

Khi đó phương sai sai số của dự báo, theo (5.6.24), được xác định dưới dạng 

 σ2 = Rx(0)− Te α−
D

Te α−
= D(1

Te α2−− )                                 (5.6.32) 

Ta nhận được chính kết quả như trong ví dụ 1 mục 5.5. 

2. Xét trường hợp ngắm đón thuần tuý khi quá trình ngẫu nhiên X(t) có hàm tương 

quan 

 Rx(τ) = D
τα−e cosβτ.                                          (5.6.33) 

Ta viết Rx(τ) dưới dạng 

 Rx(τ) = [ ]τβ+α−τβ−α− + )i()i( ee
2

D
                                  (5.6.34) 

Trong trường hợp này 

 Rxz(τ) = Rz(τ) = [ ]τβ+α−τβ−α− + )i()i( ee
2

D
                            (5.6.35) 

là tổng của hai hạng tử, tức p=2, m=0. Khi đó N=p+m−1=1, còn hàm trọng lượng sẽ 

có dạng 

 g(t) = )(1
1 tAeA ta δ+−

                                         (5.6.36) 

Hàm (5.6.21) được viết dưới dạng 

P(z) = ( ) ( ) 
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Hàm này có nghiệm dương duy nhất z =
22 βα +  mà nó cho phép tìm a1 trong 

hàm trọng lượng. 

Để xác định các hệ số A1 và A ta sử dụng hệ (5.6.22) dưới dạng 
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Giải hệ này ta được 
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Cuối cùng hàm trọng lượng có dạng 

g(t) = 
( )
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Kết quả nhận được này chính là kết quả trong ví dụ 2 mục 5.5. 

Chương  6: Xác định các đặc trưng của hàm ngẫu nhiên theo số 

liệu thực nghiệm 

6.1. Các đặc trưng thống kê của hàm ngẫu nhiên 

ở chương 2 chúng ta đã thấy rằng, trong lý thuyết tương quan, người ta lấy kỳ vọng 

toán học và hàm tương quan làm đặc trưng của hàm ngẫu nhiên. Ta xét phương pháp 

xác định các đặc trưng này theo số liệu thực nghiệm. Trong đó cần nhớ rằng, khi sử dụng 

các số liệu thực nghiệm ta không bao giờ giả thiết có tập hợp tất cả các thể hiện có thể 

của hàm ngẫu nhiên, mà chỉ có một số hữu hạn các thể hiện, là một phần nào đó trong 

tập tổng thể. 

Vì vậy, các đặc trưng của hàm ngẫu nhiên được xác định theo tập mẫu này mang 

tính chất ngẫu nhiên và có thể khác với những đặc trưng thực xác định theo toàn bộ tập 

tổng thể các thể hiện. Những đặc trưng nhận được theo số liệu thực nghiệm gọi là những 

đặc trưng thống kê hay ước lượng thống kê. Khác với giá trị thực của kỳ vọng toán học 
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)(tm  và hàm tương quan ),( 21 ttR , ta sẽ ký hiệu các đặc trưng thống kê tương ứng dưới 

dạng ),(
~

 ),(~
21 ttRtm . 

Có thể xét hàm ngẫu nhiên như tập hợp tất cả các lát cắt của nó. Xuất phát từ đó, 

có thể đưa việc xác định các đặc trưng thống kê của hàm ngẫu nhiên về việc xác định các 

đặc trưng tương ứng của hệ các đại lượng ngẫu nhiên. 

Giả sử do kết quả thực nghiệm ta nhận được n thể hiện ),,()( nitX i  ..., 2 1  =  của quá 

trình ngẫu nhiên )(tX  trên khoảng Tttt +≤≤ 00  (hình 6.1). 

Ta sẽ chia khoảng này thành m phần bằng nhau bởi các điểm Ttttt m +− 0110   ...,  ,,, . Đối 

với mỗi giá trị của đối số jt  ),,( mj  ..., 2 1=  ta nhận được một lát cắt của quá trình ngẫu 

nhiên )( jj tXX =  là một đại lượng ngẫu nhiên, tức là ta nhận được hệ m đại lượng ngẫu 

nhiên. Và thay cho các đặc trưng thống kê của quá trình ngẫu nhiên ta sẽ xét những đặc 

trưng tương ứng của hệ các đại lượng ngẫu nhiên này. 

 

Hình 6.1 

Theo mục 1.8, những đặc trưng đó là: kỳ vọng toán học của các đại lượng ngẫu 

nhiên 

[ ] )(~~
jxj tmXm =                                                      (6.1.1) 

là những giá trị thống kê của kỳ vọng toán học của quá trình ngẫu nhiên tại các giá trị 

rời rạc của đối số tj, và ma trận tương quan 
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.                                           (6.1.2) 

Các phần tử của ma trận tương quan (6.1.2) là mômen tương quan thống kê giữa các 

lát cắt của quá trình ngẫu nhiên, ứng với các giá trị của đối số jt  và lt , tức là các giá trị 

thống kê của hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên tại những giá trị rời rạc của đối số 

jt  và lt  

),(
~~

, ljxlj ttRR = . 

Theo luận điểm của thống kê toán học (chẳng hạn, xem [8]), người ta xem trung 

bình số học của n giá trị hiện có của đại lượng ngẫu nhiên là giá trị thống kê của kỳ vọng 

toán học 

mjtx
n

tm j

n

i
ijx  ..., 2 1   

1

1

,,),()(~ == 
=

.                                       (6.1.3) 
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Tương tự, các giá trị thống kê của mômen tương quan được xác định theo công thức 

[ ][ ])(~)()(~)(),(
~

lxli

n

i
jxjiljx tmtxtmtx

n
ttR −−

−
= 

=

 
1

1

1

                              (6.1.4) 

Đặc biệt, khi lj =  mômen tương quan là giá trị thống kê của phương sai tại lát cắt 

tương ứng 

[ ]
=

−
−

==
n

i
jxjijjxjx tmtx

n
ttRtD

1

2 

1

1
)(~)(),(

~
)(

~
.                               (6.1.5) 

Các giá trị thống kê của hệ số tương quan ),(~~
, ljxlj ttrr  =  là những giá trị thống kê 

của hàm tương quan chuẩn hoá ),(~
ljx ttr   tại những giá trị đối số jt , lt , được xác định theo 

công thức 

)(~)(~
),(

~

),(~

lxjx

ljx

ljx tt

ttR
ttr

σσ
=

 

 
 ,                                            (6.1.6) 

trong đó )(
~

)(~ tDt xx =σ . 

Phương pháp vừa xét trên đây, lấy trị số trung bình số học theo tất cả các thể hiện 

có được làm giá trị thống kê của kỳ vọng toán học của đại lượng ngẫu nhiên, dựa trên cơ 

sở sử dụng quy luật số lớn. Quy luật này phát biểu rằng, khi số lượng các thí nghiệm là 

lớn, với xác suất gần bằng đơn vị, có thể cho rằng độ lệch của giá trị trung bình so với kỳ 

vọng toán học là nhỏ. ở đây giả thiết rằng, các thí nghiệm là độc lập và được tiến hành 

trong những điều kiện như nhau. Các thí nghiệm được coi là tiến hành trong những điều 

kiện như nhau nếu khi thực hiện chúng, tập hợp tất cả những tác động được tính tới, 

điều kiện ban đầu và những mối liên hệ được giữ nguyên không đổi. Các thí nghiệm được 

coi là độc lập nếu kết quả của mỗi thí nghiệm không phụ thuộc vào kết quả của những 

lần thí nghiệm khác. Dưới góc độ toán học, tính độc lập của các lần thí nghiệm khác nhau 

tương đương với sự độc lập của luật phân bố của hàm ngẫu nhiên trong các thí nghiệm 

đó, còn sự tồn tại những điều kiện bên ngoài giống nhau khi tiến hành thí nghiệm tương 

đương với việc các quy luật phân bố của hàm ngẫu nhiên như nhau trong tất cả các lần 

thí nghiệm. 

Hệ phương pháp vừa xét cũng được ứng dụng để xác định các đặc trưng thống kê 

của trường ngẫu nhiên. 

Giả sử có n thể hiện ) ..., 2, ,1(  )( niui =ρ  của trường ngẫu nhiên )(ρU  trong miền 

không gian D  nào đó. Ta chia miền D  thành m phần bởi một tập hợp các mặt phẳng 

song song với các mặt phẳng toạ độ và phân bố cách đều nhau. Ký hiệu jρ  là bán kính 

vectơ của điểm jN , đỉnh của các khối lập phương mà miền D  đã được chia thành. Khi đó 

ứng với mỗi giá trị của đối số jρ  là một đại lượng ngẫu nhiên )( jU ρ  − lát cắt của trường 

ngẫu nhiên tại điểm jN . Tất cả các công thức để xác định các đặc trưng thống kê của 

trường ngẫu nhiên )(ρU  được nhận từ các công thức tương ứng của quá trình ngẫu nhiên 

)(tX  (6.1.3)−(6.1.6) bằng cách thay thế chỉ số x  thành chỉ số u , còn đối số vô hướng t  được 

thay bằng đối số vectơ ρ . Phương pháp xử lý theo tập hợp các thể hiện của hàm ngẫu 

nhiên vừa xét đòi hỏi số lượng lớn các thể hiện, vì, như đã biết từ thống kê toán học, độ 

chính xác của các đặc trưng thống kê nhận được giảm nhanh khi giảm số lượng thể hiện. 

Với số lượng thể hiện lớn, việc tính toán theo công thức (6.1.3) và đặc biệt theo công 
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thức (6.1.4) rất khó khăn. Công việc này có thể được thực hiện một cách hiệu quả nhờ 

máy tính điện tử. Ngày nay người ta đã lập các chương trình xác định kỳ vọng toán học 

và ma trận tương quan cho nhiều loại máy tính khác nhau, nhờ đó việc xử lý các thông 

tin khí tượng thủy văn được thực hiện. 

Thông thường trong thực tế việc đo đạc các yếu tố khí tượng thủy văn được tiến 

hành không liên tục đối với tất cả các giá trị của đối số, mà chỉ tại những giá trị rời rạc 

của nó. Như vậy, khi xác định các đặc trưng của hàm ngẫu nhiên theo số liệu thực 

nghiệm quan trắc khí tượng thủy văn, chúng ta có một hệ các lát cắt đối với những giá trị 

cụ thể đã cho của đối số, và chúng ta chỉ có thể thao tác với hệ đó. 

Trong trường hợp quá trình ngẫu nhiên dừng hay trường đồng nhất đẳng hướng, kỳ 

vọng toán học không phụ thuộc vào đối số của hàm ngẫu nhiên, còn hàm tương quan là 

hàm chỉ của một đối số vô hướng − modul của hiệu các đối số. Khi đó việc tính toán đơn 

giản hơn nhiều, thay vì ma trận tương quan (6.1.2) chỉ cần tính những phần tử ở hàng 

đầu tiên của nó, đó chính là các mômen tương quan giữa các lát cắt nằm cách nhau 

những khoảng khác nhau của hàm ngẫu nhiên. 

6.2. Các đặc trưng thống kê của các hàm ngẫu nhiên có tính Egođic 

Đối với quá trình ngẫu nhiên dừng hay trường đồng nhất đẳng hướng có tính egođic 

việc lấy trung bình theo tập các thể hiện (xem chương 2) có thể thay bằng lấy trung bình 

theo một thể hiện cho trên khoảng biến thiên đủ lớn của đối số.  

Ta xét các phương pháp xác định các đặc trưng thống kê của hàm ngẫu nhiên trong 

trường hợp này. 

Giả sử có thể hiện )(tx  của quá trình ngẫu nhiên dừng egođic )(tX  cho trên khoảng 

],[ T 0 . 

Như đã trình bày trong mục 2.6, các giá trị của kỳ vọng toán học và hàm tương 

quan của quá trình ngẫu nhiên được xác định theo các công thức (2.6.1) và (2.6.2). 

Trong công thức (2.6.2) có mặt giá trị thực của kỳ vọng toán học xm  của quá trình 

ngẫu nhiên. Song trong đa số trường hợp giá trị này chưa được biết, và do đó thay cho giá 

trị thực buộc phải sử dụng giá trị thống kê của kỳ vọng toán học xm~ . 

Trên thực tế chúng ta thường không có biểu thức giải tích của thể hiện )(tx , mà chỉ 

là biểu diễn đồ thị của nó, nhận được bằng các dụng cụ tự ghi, hoặc thông thường nhất là 

bảng các giá trị của nó tại những trị số rời rạc của đối số t . 

v

t1 t2 tj-1 tj
 

Hình 6.2 

Khi đó, trong các công thức (2.6.1) và (2.6.2) các tích phân được thay thế gần đúng 

bằng các tổng tích phân. 
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Giả sử có băng ghi liên tục của thể hiện )(tx  (hình 6.2), ta chia khoảng ],[ T 0  thành 

n phần bằng nhau độ dài tΔ  và ký hiệu điểm cuối của từng đoạn là ),,( njtjt j  ..., 2 1 =Δ= . 

Vì tnT Δ= , nên các công thức (2.6.1) và (2.6.2) có thể viết dưới dạng 


=

Δ=
n

j
x tjx

n
m

1

1
)(~ ,                                                  (6.2.1) 

[ ][ ]x

kn

j
xkx mtkjxmtjx

kn
R ~])[(~)()(
~ −Δ+−Δ

−
=τ 

−

=

 
1

1

,                             (6.2.2) 

trong đó ),,( mktkk  ..., 2 1  =Δ=τ . 

Nếu băng ghi thể hiện không liên tục mà là rời rạc, thì jt  lấy bằng những giá trị 

của đối số tại đó ghi giá trị của thể hiện )(tx . 

Việc xác định giá trị thống kê của kỳ vọng toán học um~  và hàm tương quan )(
~

lRu  

của trường đồng nhất đẳng hướng )(ρ


U  theo một thể hiện cho trong miền không gian D  

cũng được tiến hành bằng cách tương tự. 

Hệ phương pháp vừa xét cũng hoàn toàn được áp dụng để xác định hàm cấu trúc 

của quá trình dừng egođic hay trường ngẫu nhiên đồng nhất đẳng hướng. Công thức để 
xác định giá trị thống kê của hàm cấu trúc theo một thể hiện của hàm ngẫu nhiên )(tX  

cho trên đoạn ],[ T 0  có dạng 

[ ]
τ−

−τ+
τ−

=τ
T

x dttxtx
T

B
0

21
)()()( .                       (6.2.3) 

Khi thay thế tích phân trong (6.2.3) bằng tổng tích phân, giống như đối với hàm 

tương quan, ta có công thức 

[ ]
−

=

−τ+
−

=τ
kn

j
jkjkx txtx

kn
B

1

21
)()()(

~
.                                         (6.2.4) 

Nếu không chỉ có một thể hiện, mà là một số các thể hiện của nó nhận được trong 

những điều kiện như nhau, thì việc xử lý được tiến hành theo phương pháp trên đối với 

từng thể hiện, sau đó lấy trung bình các đặc trưng tính được. Trong trường hợp này cần 

nhớ rằng giá trị trung bình của hàm cấu trúc nhận được bằng cách lấy trung bình theo 

một bộ n thể hiện độ dài hữu hạn T , sẽ tiến tới giá trị thực khi lấy giới hạn ∞→n . 

Còn đối với hàm tương quan, do khi tính nó không sử dụng giá trị thực mà dùng 

giá trị thống kê của kỳ vọng toán học của hàm ngẫu nhiên, nên giá trị trung bình của 

nó, thậm chí cả khi ∞→n , vẫn bị sai lệch. 

Thực vậy, đối với hàm cấu trúc ta có 

[ ] [ ] =
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x BdtB
T
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1
,                        (6.2.5) 

tức là kỳ vọng toán học của hàm cấu trúc thống kê bằng giá trị thực của nó. 

Nếu các giá trị thống kê của hàm tương quan được xác định theo từng thể hiện độ 

dài T  có sử dụng giá trị thống kê của kỳ vọng toán học của hàm ngẫu nhiên, thì 
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Hạng thứ nhất trong (6.2.6) bằng giá trị thực của hàm tương quan )(τxR . Thế các 

giá trị thống kê xm~  vào những hạng còn lại của (6.2.6), sau một loạt biến đổi ta nhận 

được biểu thức 

[ ] [ ] +ττ−τ+ττ
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                            (6.2.7) 

Từ đó thấy rằng, kỳ vọng toán học của giá trị thống kê của hàm tương quan, mà giá 

trị trung bình của nó lấy theo tất cả các thể hiện sẽ tiến tới đó khi ∞→n , không trùng 

với giá trị thực của hàm tương quan. Khi 0→τ , từ (6.2.7) ta nhận được công thức cho kỳ 

vọng toán học của phương sai thống kê của hàm ngẫu nhiên khi tính giá trị của nó bằng 

cách lấy trung bình theo từng thể hiện độ dài T  có sử dụng giá trị thống kê của kỳ vọng 

toán học 

[ ] [ ]  τττ−−==
T

xxxx dRT
T

DDMRM
0

2
 

2
0 )()(

~
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~
.                           (6.2.8) 

Từ (6.2.8) thấy rằng, thậm chí khi số thể hiện để lấy trung bình các giá trị thống kê 

của phương sai tiến tới vô hạn và khi khoảng ghi thể hiện T  hữu hạn thì phương sai 

trung bình vẫn sẽ khác biệt với giá trị thực của phương sai một đại lượng, phụ thuộc vào 

T  và bằng 

 τττ−=α
T

x dRT
T

0

2

2
)()( .                                            (6.2.9) 

Bằng việc xử lý số liệu thực nghiệm như trên, ta nhận được các giá trị thống kê của 

hàm tương quan tại những trị số rời rạc của đối số. Để có thể sử dụng tiếp hàm tương 

quan khi nghiên cứu thống kê các quá trình và các trường khí tượng thủy văn, thuận tiện 

hơn nên sử dụng biểu thức giải tích của hàm tương quan như là hàm của đối số liên tục. 

Có thể nhận được hàm như vậy bằng cách xấp xỉ các giá trị tính được bởi các biểu thức 

giải tích khi sử dụng các phương pháp toán học quen thuộc. Khi chọn biểu thức giải tích 

để xấp xỉ hàm tương quan cần nhớ rằng điều kiện cần về tính dừng của quá trình ngẫu 

nhiên hay tính đồng nhất của trường ngẫu nhiên là điều kiện không âm của phổ. Vì vậy 

chỉ có thể chọn những hàm nào có phổ không âm làm hàm xấp xỉ. 

Trong chương 3 đã xét chi tiết một số hàm và đã chỉ ra những hàm nào có thể dùng 

làm hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên dừng hay trường ngẫu nhiên đồng nhất. 

Dĩ nhiên những hàm này chưa bao quát được tất cả các hàm có phổ không âm mà chúng 

có thể là hàm tương quan, song như nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, những hàm đó thường 

cho kết quả khá phù hợp với số liệu thực nghiệm khi xấp xỉ giá trị thống kê của hàm 

tương quan của các quá trình và trường khí tượng thủy văn. 
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Khi chọn các biểu thức xấp xỉ nên dựng đồ thị các mômen tương quan nhận được và 

xem xét tính chất phụ thuộc của nó vào đối số, so sánh đồ thị này với đồ thị các hàm 

tương quan đã xét ở chương 3. Những chỉ dẫn tỉ mỉ về các phương pháp xấp xỉ và độ 

chính xác của chúng đã được xét trong các sách chuyên khảo và chúng ta sẽ dừng lại vấn 

đề này ở đây. 

6.3 Độ chính xác xác định các đặc trưng thống kê của hàm ngẫu nhiên 

Do nhiều nguyên nhân làm ảnh hưởng tới độ chính xác, các đặc trưng thống kê của 

hàm ngẫu nhiên xác định theo số liệu thực nghiệm là những đặc trưng gần đúng và có 

thể khác nhiều so với giá trị thực của kỳ vọng toán học và hàm tương quan. Ta sẽ xét ảnh 

hưởng của những nhân tố khác nhau tới độ chính xác của việc xác định các đặc trưng 

thống kê. 

Để đơn giản cho việc tính toán ta sẽ tiến hành nghiên cứu độ chính xác đối với quá 

trình ngẫu nhiên. Với trường ngẫu nhiên, tính chất nghiên cứu và các kết luận sẽ tương 

tự. 

1. ảnh hưởng của sai số trong số liệu ban đầu 

Các số liệu thực nghiệm được sử dụng khi xử lý không tránh khỏi có chứa những 

sai số phụ thuộc vào độ chính xác của phương pháp quan trắc và các dụng cụ đo. 

Ta sẽ cho rằng sai số đo là một quá trình ngẫu nhiên )(tY  có kỳ vọng toán học )(tmy  

và hàm tương quan ),( 21 ttRy . 

Khi đó mỗi thể hiện )(tzi  của quá trình ngẫu nhiên )(tX  nhận được do thí nghiệm 

sẽ là tổng của giá trị thực của thể hiện )(txi  và sai số đo )(tyi  

)()()( tytxtz iii += .                                                   (6.3.1) 

Trong trường hợp này, tương ứng với (6.1.3), giá trị thống kê của kỳ vọng toán học 

)(~ tmz  sẽ bằng 

[ ] )(~)(~)()()(~
jyjx

n

i
jijijz tmtmtytx

n
tm +=+= 

=1

1
.                              (6.3.2) 

Vì trong trường hợp đang xét ta chỉ quan tâm tới ảnh hưởng của sai số đo, nên ta sẽ 

coi số thể hiện đủ lớn sao cho các đặc trưng thống kê của quá trình được xét không khác 

biệt so với giá trị thực tương ứng. Khi đó có thể viết (6.3.2) dưới dạng 

)()()(~
jyjxjz tmtmtm += ,                                              (6.3.3) 

tức là sai số của giá trị thống kê của kỳ vọng toán học bằng kỳ vọng toán học của sai số 

đo. 

Theo (6.1.4), ta sẽ xác định giá trị thống kê của hàm tương quan dưới dạng 

[ ][ ]
=

=−−
−

=
n

i
lzlijzjiljz tmtztmtz

n
ttR

1

 
1

1
)(~)()(~)(),(

~
 

+
−

= 
=

n

i
ji tx

n 11

1
)([ −+−− )()([)]()()( lilijyjxji tytxtmtmty  

 

=−− )]()( lylx tmtm = ),(),( ljyljx ttRttR + + ),(),( ljyxljxy ttRttR +                   (6.3.4) 

Trong thực tế quan trắc khí tượng thủy văn, thông thường người ta thừa nhận 

rằng, sai số đo không liên quan với giá trị thực của đại lượng được đo, và các sai số ứng 
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với những giá trị khác nhau của đối số không liên hệ với nhau, tức là 

,),(),( 0== ljyxljxy ttRttR                                           (6.3.5) 
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≠

=
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,
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ljt

lj
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ljy

  khi             

  khi                     0
2

                                (6.3.6) 

Khi đó công thức (6.3.5) được viết dưới dạng 







=σ+σ

≠
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.)()(
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),(

~

ljtt

ljttR
ttR

jyjx

ljx

ljz
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  khi                  )(

22
                            (6.3.7) 

Từ công thức (6.3.7) suy ra rằng, trong trường hợp đang xét sai số đo không ảnh 

hưởng tới giá trị thống kê của hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên khi lj tt ≠ , 

nhưng làm tăng giá trị thống kê của phương sai )(~
jz tσ , nhận được từ (6.3.7) khi lj tt = , 

lên một lượng bằng phương sai của sai số đo )( jy tσ . 

Khi đó, theo (6.1.6), giá trị thống kê của hàm tương quan chuẩn hoá được xác định 

như sau 

)(~)(~
),(

~

),(~

lzjz

ljz

ljz tt

ttR
ttr

σσ
= .

)()()()(

),(

lylxjyjx

ljx

tttt

ttR
2222 σ+σσ+σ

=                      (6.3.8) 

Từ (6.3.8) thấy rằng, sai số đo làm giảm giá trị thống kê của hàm tương quan chuẩn 

hoá. 

Đối với các quá trình ngẫu nhiên dừng )(),( tYtX   thì hàm tương quan phụ thuộc vào 

một tham số jl tt −=τ  , còn các phương sai 22  yx σσ ,   là những đại lượng không đổi, khi đó 

(6.3.8) được viết thành dạng 

22

yx

x
z

R
r

σ+σ
τ

=τ
)(

)(~ .                                                  (6.3.9) 

Chia tử thức và mẫu thức của (6.3.9) cho 2

xσ , ta có 

  1 

1

δ+
τ=τ )()(~

xz rr ,                            (6.3.10) 

trong đó )(τxr  là giá trị thực của hàm tương quan chuẩn hoá, còn 
2

2

x

y

σ
σ

=δ . 

Khi 0→τ  hàm tương quan chuẩn hoá tiến tới đơn vị, do đó 
  1 

1

δ+
→τ)(~

zr , và điều 

này cho phép xác định đại lượng δ . 

Ta sẽ dựng đồ thị hàm )(~ τzr , bắt đầu từ giá trị 0τ=τ  và ngoại suy nó đến điểm 

0=τ . Nếu 0τ  nhỏ thì có thể tiến hành ngoại suy bằng phương pháp đồ thị. Ngoài ra, 

cũng có thể thực hiện điều đó bằng cách xấp xỉ hàm )(~ τzr  bằng biểu thức giải tích, sau đó 

tính giá trị của biểu thức này với 0=τ . Sử dụng đẳng thức (6.3.10), ta xác định được đại 

lượng 

)(~ 0

1
1

zr
=δ+ .                                                    (6.3.11) 

Bây giờ những giá trị bị hạ thấp của hàm tương quan chuẩn hoá thống kê có thể 

được hiệu chỉnh lại khi nhân chúng với đại lượng δ+1  vừa tìm được. 
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Để hiệu chỉnh giá trị bị tăng của phương sai thống kê, cần phải lấy giá trị nhận 

được của 2

zσ~  chia cho δ+1  theo công thức 

δ+
σ=σ

1

2
2 z
x

~
.                                                      (6.3.12) 

Giá trị thống kê của hàm cấu trúc )(τzB  được xác định dưới dạng 

[ ] =τ−τ+
−

=τ 
=

n

i
iiz ztz

n
B

1

2

1

1
)()()(

~

 

[ ] =−−τ++τ+
−

= 
=

n

i
iiii tytxtytx

n 1

2

1

1
)()()()(  

[ ].)()()()()()( τ−τ−++τ+τ= yxxyxyxyyx RRRRBB 002                         (6.3.13) 

Cũng dựa trên giả thiết về tính không tương quan giữa sai số đo và các đại lượng 

được đo và tính không tương quan với nhau giữa sai số tại những thời điểm t  khác nhau, 

ta nhận được 

22 yxz BB σ+τ=τ )()(
~

.                                              (6.3.14) 

Như vậy giá trị thống kê của hàm cấu trúc bị tăng lên một lượng bằng hai lần 

phương sai của sai số. 

Vì 00 =)(xB  nên 220 yzB σ=)(
~

. Từ đây có thể tìm được đại lượng 22 yσ  bằng cách ngoại 

suy đồ thị hàm cấu trúc )(
~ τzB  đến điểm 0=τ . Sau khi xác định được 2

yσ , có thể hiệu 

chỉnh các giá trị nhận được của hàm cấu trúc bằng cách trừ chúng cho 22 yσ . 

Hàm cấu trúc chuẩn hoá được xác định theo công thức 
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02 z

z

z

z
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τ=
∞
τ=τ .                                            (6.3.15) 

Do đó, giá trị thống kê của hàm cấu trúc chuẩn hoá được xác định theo công thức 

δ+
δ+τ=

σ+σ
σ+τσ
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σ+σ
σ+τ

=τ
122

22

22
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22
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2
)()()(

)(
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b .                        (6.3.16) 

Công thức này đặc trưng cho sự sai lệch của hàm cấu trúc gây nên bởi sai số đo. 

Chúng ta đã xét ảnh hưởng của sai số đo trong số liệu ban đầu đến độ chính xác của 

các đặc trưng thống kê tính được bằng phương pháp lấy trung bình theo tập hợp các thể 

hiện. Các sai số đo cũng ảnh hưởng đúng như vậy đến độ chính xác của các đặc trưng 

thống kê của hàm ngẫu nhiên dừng egođic, khi những đặc trưng này được xác định bằng 

cách lấy trung bình theo một thể hiện với độ dài đủ lớn. 

2. ảnh hưởng của sự hạn chế số lượng các thể hiện  

Khi xác định các đặc trưng thống kê của hàm ngẫu nhiên bằng cách lấy trung bình 

theo tập các thể hiện, chúng ta chỉ có một số lượng hạn chế các thể hiện, thường là không 

lớn. 

Như đã biết trong thống kê toán học, độ chính xác của việc xác định các đại lượng 

này phụ thuộc vào số lượng thể hiện. Đối với những đại lượng ngẫu nhiên phân bố gần 

chuẩn, sai số bình phương trung bình rσ  của hệ số tương quan được xác định theo công 

thức 
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1

1 2
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−=σ
n

r
r ,                                                       (6.3.17) 

trong đó r  là giá trị thực của hệ số tương quan, n  là số lượng các quan trắc độc lập. 

Từ công thức (6.3.17) thấy rằng, đại lượng rσ  phụ thuộc đáng kể vào giá trị của hệ 

số tương quan. Ký hiệu 
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1 2
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−=σ=γ
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r

r
r ,                                                  (6.3.18) 

ta nhận được:  

với 
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Điều này cho thấy, giá trị thống kê của các hệ số tương quan đối với các cặp lát cắt 

của hàm ngẫu nhiên liên hệ chặt chẽ với nhau tin cậy hơn so với trường hợp các lát cắt 

liên hệ yếu. 

Đối với những quá trình ngẫu nhiên gặp trong khí tượng thủy văn, mối liên hệ tương 

quan thường giảm khá nhanh khi tham số τ  tăng. 

Như vậy, các giá trị )(τR  nhận được theo số liệu thực nghiệm sẽ chính xác hơn với 

những trị số τ nhỏ và ít tin cậy khi τ lớn. Xuất phát từ đó, khi xấp xỉ các giá trị nhận 
được của hàm tương quan )(τR  bằng biểu thức giải tích cần phải đạt được sự phù hợp tốt 

giữa các giá trị thực nghiệm và giá trị làm trơn tại những τ  không lớn, nếu cho rằng sự 

sai lệch tại những trị số τ lớn chủ yếu là do ngẫu nhiên. 

Đối với những hàm ngẫu nhiên dừng, các giá trị của hàm tương quan có thể được 

chính xác hoá bằng cách tính chúng cho những trị số τ giống nhau lấy trên những đoạn 

khác nhau của khoảng biến thiên của đối số t , và sau đó lấy trung bình chúng. Trong 

trường hợp này sai số bình phương trung bình của chúng sẽ giảm. Mức độ giảm của sai 

số này càng đáng kể nếu các lát cắt của hàm ngẫu nhiên trên những đoạn của khoảng 
biến thiên t , mà tại đó ta tính các trị số )(τr  để lấy trung bình, càng ít liên hệ với nhau. 

Khi để ý đến điều đó, cần lặp lại việc tính toán )(τr  qua các khoảng biến thiên đủ 

lớn của tham số t , sao cho mối liên hệ tương quan giữa các lát cắt trong những khoảng 

đó trở nên không đáng kể. 

Nếu các hệ số tương quan tham gia vào phép lấy trung bình được tính trên những 

đoạn thực tế độc lập với nhau, thì như đã biết, sai số bình phương trung bình rσ  sẽ giảm 

đi k  lần, với k là số giá trị )(τr  đem lấy trung bình. Bây giờ ta sẽ xét sai số xuất hiện 

khi xác định các đặc trưng thống kê bằng cách lấy trung bình theo một thể hiện. 

3. ảnh hưởng của sự hạn chế khoảng ghi thể hiện 

Khi xác định các đặc trưng thống kê của hàm ngẫu nhiên dừng có tính egođic bằng 

cách lấy trung bình theo một thể hiện sẽ xuất hiện sai số do chúng ta chỉ có một bản ghi 

thể hiện trên một khoảng biến thiên hữu hạn nào đó của đối số mà không phải trên 

toàn bộ khoảng vô hạn. 

Khi đó mỗi đặc trưng thống kê sẽ là một đại lượng ngẫu nhiên, và ta quan tâm tới 

mức độ sai lệch có thể của đại lượng này khỏi giá trị thực của nó. Vì vậy, đương nhiên ta 

sẽ lấy bình phương trung bình độ lệch của các giá trị có thể của đặc trưng thống kê so với 

giá trị thực làm thước đo độ chính xác của đặc trưng thống kê này. 
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Giả sử giá trị thực của đặc trưng là a, còn giá trị thống kê của nó nhận được bằng 

việc lấy trung bình theo một thể hiện là một trong những giá trị có thể của đại lượng 

ngẫu nhiên A
~

, khi đó để làm thước đo độ chính xác người ta dùng đại lượng 

( ) 
 −=σ

2

aAM
~

.                                                   (6.3.19) 

Khi xác định giá trị thống kê của kỳ vọng toán học xm~ bằng cách lấy trung bình theo 

một thể hiện của hàm ngẫu nhiên )(tX  cho trên khoảng ],[ T 0 , theo (2.6.1) thì đại lượng 

(6.3.19) sẽ được xác định dưới dạng 
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trong đó xm  là giá trị thực của kỳ vọng toán học của hàm ngẫu nhiên )(tX , còn 

)()( τ=− xx RttR 12  là hàm tương quan của nó. Ta biến đổi tích phân hai lớp trong (6.3.20) 

.)()(    







−=−=

T T

x

T T

x dtdtttRdtdtttRJ
0

1

0

212

0 0

2112                                (6.3.21) 

Thay biến τ=− 12 tt  ở tích phân bên trong 
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và lấy tích phân từng phần, ta được 
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)()()( .                                 (6.3.23) 

Sau khi thay τ=− tT  trong tích phân cuối cùng của (6.3.23) 

 τττ−=
T

x dRTJ
0

2 )()( .                                                (6.3.24) 

Thế (6.3.24) vào (6.3.20), cuối cùng ta có 

ττ





 τ−=σ  dR

TT
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xm )(
0

2 1
2

.                                              (6.3.25) 

Từ (6.3.25) thấy rằng độ lệch bình phương trung bình mσ , đặc trưng cho độ chính 

xác của việc xác định giá trị thống kê của kỳ vọng toán học, phụ thuộc vào khoảng lấy 

trung bình T  và phụ thuộc vào dạng của hàm tương quan )(τxR . 

Ví dụ, đối với hàm ngẫu nhiên )(tX  có hàm tương quan 

  τα−=τ eDR xx )( ,                                                 (6.3.26) 

 ( )



 −

α
−

α
=τ






 τ−

α
=σ α−ατ− Tx

T
x

m e
TT

D
de

TT

D
1

1
1

2
 1

2

0

2 .                     (6.3.27) 

Từ đó thấy rằng, đại lượng 2

mσ  phụ thuộc vào tích Tα . Với những giá trị αT lớn 

công thức xấp xỉ sau đây sẽ đúng 
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T

Dx
m α

≈σ 22                                                      (6.3.28) 

hay 

TDx

m

α
≈

σ 2
.                                                   (6.3.29) 

Công thức (6.3.29) cho thấy rằng, tỷ trọng tương đối của độ lệch bình phương trung 
bình của sai số xác định giá trị thống kê của kỳ vọng toán học của hàm ngẫu nhiên )(tX  so 

với độ lệch bình phương trung bình của nó xx D=σ  tỷ lệ nghịch với căn bậc hai của 

khoảng lấy trung bình T . Từ (6.3.29), với trị số α  đã cho, có thể tìm được độ dài cần thiết 

của khoảng T  khi cho trước sai số tương đối cho phép 
x

m

σ
σ

. 

Khi xác định giá trị thống kê của hàm t−−ơng quan )(
~ τxR  bằng cách lấy trung bình 

theo một thể hiện của hàm ngẫu nhiên )(tX  cho trên khoảng ],[ T 0 , theo (2.6.2), đại 

lượng (6.3.19) sẽ được xác định dưới dạng 

[ ]{ }=τ−τ=τσ
2 2  )()(

~
)( xxR RRM  

[ ][ ]
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τ− 2 
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1
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x RdtmtXmtX
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M .                      (6.3.30) 

Đối với trường hợp hàm ngẫu nhiên dừng phân phối chuẩn, bằng cách biến đổi biểu 

thức (6.3.30), ví dụ như trong [16] đã thực hiện, có thể nhận được công thức gần đúng để 

tính )(τσ2

R  dưới dạng 

[ ]
∞

ττ−ττ+τ+τ
τ−

≈τσ
0

1111

22  
2

dRRR
T xxxR )()()()( .                       (6.3.31) 

Công thức này đúng đối với những giá trị T  lớn và với những giá trị τ mà tại đó 
)(τR  còn có giá trị đáng kể. 

Sử dụng công thức (6.3.31) có thể nhận được giá trị )(τσ2

R  đối với hàm ngẫu nhiên có 

hàm tương quan (6.3.26) dưới dạng 

[ ]ατ−ατ++
τ−α

≈τσ 22  211 e
T

Dx
R )(

)(
)( .                                (6.3.32) 

Đặc biệt, với 0=τ  ta được công thức gần đúng đối với độ lệch bình phương trung 

bình của phương sai thống kê 

T

Dx
D α

≈σ2 .                                                   (6.3.33) 

Từ đó thấy rằng tỷ số giữa Dσ  và độ lệch bình phương trung bình xσ  của hàm ngẫu 

nhiên tỷ lệ nghịch với căn bậc hai của khoảng lấy trung bình T. 

4. ảnh hưởng của phép thay thế tích phân bằng tổng tích phân 

Như đã chỉ ra ở trên, khi xác định các đặc trưng thống kê của hàm ngẫu nhiên 

bằng cách lấy trung bình theo một thể hiện sẽ xuất hiện sai số do tích phân xác định 

trong các công thức (2.6.1) và (2.6.2) bị thay thế bằng tổng tích phân (6.2.1) và (6.2.2). 

Theo (6.3.19), độ lệch bình phương trung bình mσ , đặc trưng cho độ chính xác của 
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việc xác định kỳ vọng toán học thống kê, được xác định dưới dạng 
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Khi phân chia khoảng lấy trung bình T  ra làm n  phần bằng nhau thì ,
n

T
ktk =  

n

T
jt j = , do đó 

,)()( Δ−=−=− jk
n

T
jktt jk                                         (6.3.35) 

trong đó 
n

T=Δ . 

Khi sử dụng (6.3.35) có thể viết (6.3.34) dưới dạng 
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)( .                                        (6.3.36) 

Theo công thức này, khi biết hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên )(τxR  có 

thể ước lượng được đại lượng mσ  ứng với bước chia Δ  đã chọn, hoặc nếu cho trước đại 

lượng mσ  cho phép có thể chọn được bước chia tương ứng với nó. 

Cụ thể, đối với hàm tương quan (6.3.26) đại lượng 2

mσ  tính theo công thức (6.3.36) sẽ 

bằng [16] 

( ) ( )











−

−
Δ−

−
Δ+Δ=σ α−

Δ

Δ

Δα
T

xm e
e

e

TeTT
D 1

1

2

1

12
22

2

2

2
2 .                           (6.3.37) 

Từ đây thấy rằng, độ lệch bình phương trung bình của giá trị thống kê của kỳ vọng 

toán học so với giá trị thực của nó phụ thuộc vào khoảng lấy trung bình T  và bước chia 

Δ  của khoảng đó khi thay thế tích phân xác định bằng tổng tích phân. 

Trong công thức (6.3.37), khi giảm vô hạn bước chia, tức là khi )( ∞→→Δ n 0 : 
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Từ (6.3.38) thấy rằng, khi giá trị bước chia Δ  nhỏ, đại lượng mσ  sẽ giảm khi  Tα  

tăng. 

Với những giá trị Δ  đủ nhỏ và Tα  đủ lớn, ta có công thức gần đúng 

T

Dx
m α

≈σ .                                                     (6.3.39) 

Tương ứng với (6.3.19) và (6.2.2), độ lệch bình phương trung bình của giá trị thống kê 
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của hàm tương quan so với giá trị thực của nó do việc thay thế tích phân bằng tổng tích phân 

được xác định theo công thức 
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M .                    (6.3.40) 

Khi sử dụng phương pháp đơn giản hoá chính biểu thức (6.3.40) và cả cho biểu thức 

(6.3.30) mà (6.3.40) chỉ khác với nó ở chỗ tích phân trong đó được thay bằng tổng tích 

phân, có thể nhận được công thức gần đúng đối với hàm ngẫu nhiên phân bố chuẩn  
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Công thức này đúng đối với khoảng lấy trung bình T  khá lớn và với những trị số 

của k  mà ở đó hàm tương quan 







n

T
kRx  vẫn còn đạt giá trị đáng kể. 

Đối với quá trình ngẫu nhiên có hàm tương quan (6.3.26), đại lượng 2

Rσ , tính theo 

công thức (6.3.41), bằng [16] 

2
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Đặc biệt, khi 0=k  ta nhận được công thức gần đúng đối với độ lệch bình phương 

trung bình của phương sai thống kê 

Δα−

Δα−

−
+≈σ
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2
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e

e

n
DxD .                                             (6.3.43) 

Có thể nhận được các công thức tương tự đối với độ lệch bình phương trung bình 
2

Bσ , xuất hiện do sự hạn chế khoảng lấy trung bình T  của thể hiện cũng như do việc thay 

thế tích phân bằng tổng tích phân, của giá trị thống kê hàm cấu trúc so với giá trị thực 

của nó. Các công thức này và những ước lượng tương ứng đối với quá trình ngẫu nhiên có 

hàm tương quan (6.3.26) được trình bày, chẳng hạn, trong công trình [1]. 

Ví dụ 

Ta sẽ minh hoạ hệ phương pháp đã trình bày bằng ví dụ chỉnh lý thống kê số liệu 

gió cao không trên mực 250 mb, được quan trắc bằng bóng thám không, trong thời kỳ từ 

tháng 9/1957 đến tháng 4/1959 ở Avakuni (Nhật Bản). Trường vectơ vận tốc gió trên mực 

này được xem là trường ngẫu nhiên vectơ phẳng. 

Có tất cả 86 lần thả bóng được tiến hành, tức là có 86 thể hiện của trường ngẫu 

nhiên. Độ dài thời gian các lần thả bóng khác nhau, dài nhất là 92 giờ. Đại lượng vectơ 

vận tốc gió được ghi với thời đoạn 6 giờ một, tức là có 15 lát cắt của trường ngẫu nhiên. 

Tại thời điểm ban đầu máy thám không ở vị trí điểm )( ooN ρ


 của mặt phẳng, sau 

thời gian t  nó dịch chuyển đến điểm )(ρ


N , tức là ta sẽ xét trường ngẫu nhiên trong miền 

khôngưthời gian. Do đó các đặc trưng thống kê của nó, như kỳ vọng toán học và hàm 

tương quan, là hàm của toạ độ không gian và thời gian. 
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Nhiều công trình nghiên cứu trường gió chứng tỏ rằng, trong giới hạn của khoảng 

cách và khoảng thời gian xảy ra ở trường hợp trên đây, trường gió trong mặt phẳng 

ngang thực tế có thể xem là đồng nhất và đẳng hướng với độ chính xác chấp nhận được. 

Vì vậy (xem mục 2.14), có thể đặc trưng nó bằng hai hàm tương quan: hàm tương quan 
dọc )(1G  và hàm tương quan ngang )(1F . Đối với trường gió có thể lấy thành phần vĩ 

hướng của vectơ gió, mà ta ký hiệu là )(ρ


U , làm thành phần dọc, còn thành phần kinh 

hướng )(ρ


V  của nó làm thành phần ngang. 

Như vậy, bài toán được đưa về việc tìm kỳ vọng toán học và hàm tương quan của 

các thành phần kinh hướng và vĩ hướng của vectơ gió. 

ở mỗi thể hiện, thành phần kinh hướng và vĩ hướng được tính cho tất cả các thời 

điểm ghi vectơ gió, tức là với thời khoảng 6 giờ. 

Vì quá trình dịch chuyển của bóng thám không qua các khoảng thời gian này không 

được ghi lại, nên chúng ta qui ước sẽ chỉ xét thời gian như là một tham số, mặc dù trên 

thực tế các hàm tương quan thống kê là hàm của hai tham số − khoảng thời gian 

12 tt −=τ  và tương ứng với nó là khoảng cách giữa các điểm 12 ρ−ρ=


l , tức chúng là 

hàm tương quan khôngưthời gian. 

Để có khái niệm trực quan về tính chất của hàm ngẫu nhiên đang xét, trên hình 6.3 

đã dẫn ra một vài thể hiện của thành phần gió vĩ hướng. Trên hình các giá trị rời rạc của 

từng thể hiện đã được nối lại bằng các đường liền nét. 

Dạng của các đường cong không mâu thuẫn với giả thiết về tính đồng nhất và 

egođic của hàm ngẫu nhiên được xét. Chúng có dạng dao động ngẫu nhiên xung quanh 

giá trị trung bình chung, hơn nữa cả biên độ trung bình và đặc điểm của các dao động 

này không biểu hiện sự biến đổi đáng kể theo thời gian. Ngoài ra, điều đó khẳng định 

dạng hàm tương quan nhận được khi xử lý. 

Những tính toán do G. A. Degtiapenko thực hiện trên máy tính điện tử “Uran”. 

Trong đó chương trình được lập có tính đến độ dài khác nhau của các thể hiện riêng biệt. 

Kỳ vọng toán học và phương sai được tính cho từng giá trị tham số t  theo các công 

thức (6.1.3), (6.1.5) bằng cách lấy trung bình theo số các lát cắt thực có của thể hiện. 

Trong bảng 6.1 đã dẫn ra giá trị kỳ vọng toán học um~  và độ lệch bình phương trung bình 

uσ~  đối với từng lát cắt của thành phần vĩ hướng. Từ bảng thấy rằng, um~  không phải là 

đại lượng không đổi mà có tính chu kỳ nào đó, tức là tính dừng chỉ có thể được chấp nhận 

với gần đúng nhất định. Các giá trị uσ~ cũng khác nhau đôi chút. 
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Hình 6.3 

Bảng 6.1 

t  (giờ) 6 12 18 24 30 36 42 48 

um~  (m/s) 2,0 2,7 -2,2 -2,2 3,0 1,7 -2,6 -1,5 

uσ~  (m/s) 16 15 13 15 14 13 11 12 

t  (giê) 54 60 66 72 78 84 90  

um~  (m/s) 2,4 2,0 -2,6 -2,2 -0,8 0,4 0,3  

uσ~  (m/s) 13 9 8 13 11 8 11  

Để loại bỏ sai số một cách chính xác hơn, đã tính các hàm cấu trúc và hàm tương 

quan tách biệt nhau theo số liệu thực nghiệm. 

Tất cả các thể hiện (các lần thả bóng) đã được chia thành ba nhóm theo giá trị của 

tốc độ gió: I − 50 km/h; II − 50–100 km/h và III − trên 100 km/h. 

Các hàm cấu trúc và hàm tương quan được xác định riêng biệt cho từng thể hiện 

theo các công thức (6.2.17) và (6.2.6), sau đó lấy trung bình theo tất cả các thể hiện của 

từng nhóm. 

Trên hình 6.4 đưa ra hàm cấu trúc đã trung bình hoá của thành phần vĩ hướng. Từ 

hình vẽ thấy rằng, giá trị lớn nhất của các hàm cấu trúc đạt được tại 30=τ  giờ. Tiếp theo 

đó ta thấy hàm cấu trúc giảm. Sự giảm này được giải thích bởi sự hiện diện của tính chu 

kỳ trong cấu trúc của hàm ngẫu nhiên. 

Từ hình 6.4 cũng thấy rằng, các giá trị của hàm cấu trúc nhận được bị sai lệch. Nếu 

kéo dài chúng đến điểm 0=τ  thì giá trị nhận được sẽ khác không. Những trị số ngoại suy 

)(
~

0B  này có giá trị bằng hai lần phương sai sai số trong số liệu ban đầu và chúng phải 

được trừ bỏ khỏi các giá trị của hàm cấu trúc. Chính những giá trị này được sử dụng để 

chỉnh lý các hàm tương quan thu được. Khi đó giả thiết rằng tại các giá trị τ nhỏ hàm cấu 

trúc chính xác hơn. 

Các hàm tương quan của thành phần vĩ hướng được dẫn ra trên hình 6.5. Từ hình vẽ 

thấy rằng, các hàm tương quan )(
~ τuR  dần tới 0 khi ∞→τ , điều đó xác nhận giả thiết về tính 

egođic của hàm ngẫu nhiên. 

Các hàm tương quan của thành phần vĩ hướng được dẫn ra trên hình 6.5. Từ hình vẽ 

thấy rằng, các hàm tương quan )(
~ τuR  dần tới 0 khi ∞→τ , điều đó xác nhận giả thiết về tính 

egođic của hàm ngẫu nhiên. 

Các đồ thị của hàm tương quan tương ứng với nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai của 

những lần thả bóng (khi tốc độ gió nhỏ hơn 100 km/h), làm gợi nhớ tới đồ thị hàm 
22 ατ−σ=τ eR )( . 

Đồ thị của hàm tương quan đối với tốc độ gió trên 100 km/h làm gợi nhớ đến đồ thị 

hàm 

βτσ=τ ατ− cos)( eR 2 . 
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Hình 6.5 

 

Hình 6.4 

Phần 2 - Một số bài toán khí tượng và thủy văn giải bằng 

các phương pháp lý thuyết hàm ngẫu nhiên 

Chương  7: Nghiên cứu cấu trúc thống kê của các trường khí tượng 

7.1. Nhận xét chung về cấu trúc các trường khí tượng 

Đặc điểm của khí quyển là tính chất chuyển động rối hỗn loạn. Các trường yếu tố 

khí tượng rất linh động. Sự phụ thuộc của các giá trị tức thời của trường vào toạ độ 

không gian và thời gian rất phức tạp và rối rắm. Hơn nữa, những giá trị đó, khi quan 

trắc trong cùng những điều kiện như nhau, mỗi lần chúng lại một khác. Do đó, không thể 

mô tả các trường này theo kiểu cho những giá trị tức thời tại từng điểm không gian và tại 

từng thời điểm.  

Để nghiên cứu cấu trúc các trường yếu tố khí tượng thì quan điểm lý thuyết xác 

xuất là hợp lý. Theo quan điểm này mỗi trường được xem như một trường ngẫu nhiên và 

để mô tả nó sẽ sử dụng các phương pháp của lý thuyết hàm ngẫu nhiên. 

Cơ sở của quan điểm này là không xem xét những đặc điểm của các giá trị tức thời 

riêng lẻ, mà khảo sát một số tính chất trung bình của tập hợp thống kê các thể hiện của 

trường ứng với một tập những điều kiện bên ngoài nhất định nào đó. 

Như ta đã thấy ở chương 6, khi xác định bằng thực nghiệm các đặc trưng thống kê 

của trường ngẫu nhiên, giả thiết được đưa ra là tồn tại một tập hợp thể hiện nào đó của 

nó ứng với những điều kiện thí nghiệm như nhau, hoặc tồn tại một thể hiện của trường 

trong miền không gian, thời gian đủ lớn đối với trường hợp trường đồng nhất có tính 

egodic. 

Ta sẽ xét vấn đề thu nhận tập hợp thống kê các thể hiện đối với các trường khí 

tượng. 



 160

Về nguyên tắc, các trường khí tượng không bao giờ lặp lại với cùng những điều kiện 

bên ngoài. Trong khả năng của mình, nhà khí tượng không bao giờ có được một tập hợp 

thống kê các hành tinh hoàn toàn tương tự Trái Đất, vì vậy, nói một cách chính xác, các 

trường khí tượng có thể được gọi là các trường ngẫu nhiên theo nghĩa của lý thuyết hàm 

ngẫu nhiên chỉ là quy ước. 

Trong khí tượng học, một quá trình thống nhất thường được chia làm nhiều phần, 

và chính các phần này được quy ước chấp nhận là các thể hiện khác nhau, tức là, người 

ta sử dụng những quan trắc được tiến hành ở những miền không gian khác nhau hoặc tại 

những thời điểm khác nhau với tư cách là các thể hiện của trường ngẫu nhiên. Khi đó, 

người ta chấp nhận những quan trắc đã từng được thực hiện ở những miền không gian 

hay trong những khoảng thời gian tương tự nhau theo một nghĩa nào đó như là các thể 

hiện tương ứng với những điều kiện bên ngoài như nhau, những quan trắc này có thể 

được sử dụng để xử lý thống kê. 

Trong lý thuyết hàm ngẫu nhiên, ta gọi những tình huống, trong đó các quy luật 

phân bố của trường ngẫu nhiên được bảo toàn, là những tình huống tương ứng với những 

điều kiện bên ngoài như nhau. Trên thực tế thường không biết trước các quy luật phân 

bố đó, vì vậy sự lựa chọn các tình huống tương tự được tiến hành dựa theo kinh nghiệm 

hàng ngày của nhà khí tượng và các kết quả nghiên cứu trước đó. 

Trong từng trường hợp cụ thể, kiến thức nhận được về cấu trúc của trường được xét 

phụ thuộc vào việc chọn các tình huống tương tự để lấy trung bình ra sao. Một yêu cầu 

khác đối với tập các thể hiện là tính độc lập của các thể hiện riêng biệt. Nếu các thể hiện 

liên quan chặt chẽ với nhau, thì tất cả chúng sẽ chứa rất ít thông tin mới so với mỗi một 

thể hiện trong chúng, và do đó, tăng số lượng thể hiện trong trường hợp này không làm 

chính xác thêm một cách đáng kể các đặc trưng thống kê. 

Xuất phát từ những đòi hỏi trên và bản chất vật lý của các quá trình khí tượng, có 

thể nêu ra một số điểm cơ bản cần phải tính đến khi gộp các số liệu thực nghiệm vào một 

tập hợp thống kê. 

Khi chọn các thời điểm ứng với những tình huống tương tự, phải xuất phát từ sự 

tồn tại biến trình ngày và năm của các yếu tố khí tượng. Sự hiện diện của biến trình 

ngày dẫn đến có thể xem các thời điểm ứng với một thời gian nhất định trong ngày là 

tương tự. Do có biến trình năm, không thể coi những thời điểm ứng với các mùa khác 

nhau trong năm là những tình huống tương tự. Nói đúng ra, chỉ có thể coi những thể 

hiện nhận được trong cùng một ngày, một giờ của từng năm là tương tự. Tuy nhiên thực 

tế điều này bất lợi, vì khi đó ta sẽ chỉ có thể làm việc với một tập rất nhỏ các thể hiện, 

việc lấy trung bình theo tập này sẽ không đảm bảo cho việc nhận các đặc trưng thống kê 

đủ tin cậy. Do đó, trong thực tế người ta thường nhóm tất cả những thể hiện không phải 

ứng với một ngày, mà ứng với một khoảng nào đó của năm, ví dụ một tháng hay một 

mùa, vào làm một tập, tức là nhóm vào một tập tất cả những thể hiện có được nhờ quan 

trắc trong nhiều năm, ứng với thời gian nhất định của ngày và mùa khảo sát. Muốn cho 

các thể hiện độc lập, phải chọn khoảng thời gian giữa các quan trắc đủ lớn. Ví dụ, được 

biết rằng trong một ngày áp suất không khí biến đổi ít, vậy có sự phụ thuộc đáng kể giữa 

các trị số của nó tại những thời điểm khác nhau trong ngày. Mối phụ thuộc này duy trì rõ 

rệt cả trong hai ngày tiếp sau, do đó khi chọn tập thể hiện của trường áp suất thường 

người ta sử dụng những quan trắc cách nhau không ít hơn ba ngày. 
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Ngoài việc tính tới biến trình ngày và năm, khi gộp các thể hiện vào thành một tập 

thống kê có thể tiến hành phân loại bổ sung các số liệu thực nghiệm theo một số dấu hiệu 

đặc biệt. Chẳng hạn, khi nghiên cứu trường gió, người ta phân chia các thể hiện tương 

ứng với những điều kiện hoàn lưu khác nhau, ví dụ như tách riêng những dòng xiết, hoặc 

phân lớp các thể hiện theo độ lớn tốc độ gió v.v... Ngay cả trong nghiên cứu trường áp 

suất (địa thế vị) đôi khi người ta cũng tiến hành phân chia theo dạng hoàn lưu. 

Khi gộp các tập không gian tương tự, tức các thể hiện nhận được ở những điểm địa 

lý khác nhau, người ta xuất phát từ chỗ những điểm đó phải thuộc các vùng khí hậu 

giống nhau. 

Khi nghiên cứu cấu trúc không gian các trường khí tượng, vấn đề hết sức quan 

trọng là phải tuân thủ những điều kiện đồng nhất đẳng hướng của trường. Điều này 

gây nên những hạn chế nhất định về độ rộng không gian của trường được nghiên cứu. 

A.N. Kolmogorov [11] đã chỉ ra rằng, trong dòng rối thực, mà nói chung là không đồng 

nhất và không đẳng hướng, có thể tách ra một phạm vi, trong đó tính đồng nhất, đẳng 

hướng của các trường khí tượng được thoả mãn một cách gần đúng. Những trường như 

vậy gọi là đồng nhất và đẳng hướng địa phương. 

Tuỳ thuộc vào quy mô của các trường được khảo sát, trong khí tượng học người ta 

chia ra các cấu trúc qui mô vi mô, qui mô vừa và qui mô vĩ mô. 

Cấu trúc vi mô mô tả đặc điểm của trường trong khoảng từ vài phần milimét đến 

vài trăm mét. Trong khoảng này tính đồng nhất và đẳng hướng địa phương thoả mãn 

theo cả ba chiều. 

Cấu trúc thống kê qui mô vừa mô tả những đặc điểm của trường trong khoảng từ 

một kilômét đến hàng chục kilômét. Trong khoảng này biểu lộ rõ sự khác nhau giữa các 

phương thẳng đứng và phương ngang. Tính đồng nhất và đẳng hướng chỉ thoả mãn một 

cách gần đúng theo phương ngang. 

Cấu trúc thống kê vĩ mô mô tả sự thay đổi và những mối liên hệ tương hỗ khi qui 

mô không gian cỡ hàng trăm kilômét hoặc lớn hơn. Các quá trình vĩ mô liên quan tới 

những quá trình vận động khí quyển mang tính chất synop và thậm chí có tính chất toàn 

cầu, bản chất vật lý của chúng căn bản khác với những thăng giáng rối hỗn loạn quy mô 

nhỏ. 

Trong nhiều trường hợp việc xem xét các quá trình vĩ mô như các quá trình ngẫu 

nhiên và mô tả chúng tương tự với các quá trình quy mô nhỏ vẫn tỏ ra thuận tiện. Khi đó 

trao đổi rối vĩ mô được xét giống như một loại của quá trình qui mô nhỏ. Tuy nhiên, sự 

tương tự này có tính chất hình thức. Trong phạm vi này các điều kiện đồng nhất đẳng 

hướng chỉ được thoả mãn một cách gần đúng rất thô trong mặt phẳng ngang. Trong 

phạm vi rối qui mô vừa và vĩ mô, ta chỉ có thể nói về tính đồng nhất đẳng hướng đối với 

độ lệch của các yếu tố khí tượng so với chuẩn khí hậu, vì bản thân các chuẩn khí hậu 

trong những quy mô đó có thể khác nhau đáng kể. ở đây, thực tế không hy vọng sử dụng 

được tính egodic, mà như đã thấy trong chương 2, tính chất này cho phép xác định các 

đặc trưng thống kê dựa trên một thể hiện đủ dài, làm giảm nhẹ đáng kể việc khảo sát 

trường đồng nhất. Thực vậy, kỳ vọng toán học của trường khí tượng phụ thuộc vào toạ 

độ, do đó để tính các kỳ vọng toán học không thể dùng một thể hiện, mà phải có nhiều 

thể hiện. Ngoài ra, khi nghiên cứu thực nghiệm cấu trúc các trường khí tượng quy mô 

lớn, người ta sử dụng những số liệu quan trắc tại các trạm khí tượng và gộp lại thành 
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một tập thống kê, số lượng các trạm này trong một vùng không gian thường không nhiều, 

tức là chúng ta chỉ có những giá trị của thể hiện tại một số ít các điểm gián đoạn, và do 

đó, việc lấy trung bình dựa theo một thể hiện sẽ không hiệu quả. 

Nghiên cứu cấu trúc trường là xác định các đặc trưng thống kê của nó, như kỳ vọng 

toán học, hàm tương quan hay hàm cấu trúc. Đó là những đặc trưng cần thiết khi giải 

quyết nhiều bài toán khác nhau. 

Trên cơ sở những số liệu này người ta tiến hành phân tích khách quan và làm trơn 

các trường khí tượng cho mục đích dự báo thời tiết, tiến hành tối ưu hoá sự phân bố 

mạng lưới trạm khí tượng, đánh giá các thành phần khác nhau trong các phương trình 

động lực học khí quyển, giải quyết các vấn đề ngoại suy số liệu khí tượng v.v... 

Do nhu cầu hiểu biết ngày càng tăng về cấu trúc thống kê trường các yếu tố khí 

tượng, trong những năm gần đây đã có hàng loạt công trình về xử lý thực nghiệm khối 

lượng đồ sộ các tài liệu quan trắc khí tượng đã tích luỹ, và những tài liệu đó được dùng 

trong chương này. 

Trong những công trình nghiên cứu đầu tiên, tất cả công việc tính toán đều được 

thực hiện bằng tay, điều này đương nhiên hạn chế khối lượng tài liệu đưa vào xử lý và 

không cho phép nhận được những kết quả đủ tin cậy. Từ năm 1963 người ta bắt đầu sử 

dụng rộng rãi máy tính điện tử trong công tác này. Trong đó, phương pháp sử dụng máy 

tính và lập chương trình để nghiên cứu cấu trúc thống kê của các trường khí tượng không 

gian do L.X. Gandin và các tác giả khác đề xuất [42, 44] đóng vai trò quan trọng. 

7.2. Cấu trúc thống kê của trường địa thế vị 

Các vấn đề nghiên cứu thực nghiệm cấu trúc trường địa thế vị được đề cập trong 

nhiều công trình [41-44, 46, 50, 75, 78–80, 86]. 

Việc xác định cấu trúc thống kê trường khí tượng (xem mục 7.1) cần phải bắt đầu 

từ phân tích tài liệu thực nghiệm hiện có và qui các thể hiện ứng với những tình huống 

tương tự về một tập thống kê. 

Khi nghiên cứu trường áp suất, người ta coi các điểm trên địa cầu có cùng vĩ độ và 

chỉ khác nhau về kinh độ là những điểm tương ứng với những tình huống tương tự. 

Các công trình nghiên cứu [41] đã chỉ ra rằng, ở những vĩ độ trung bình, điều kiện 

đồng nhất và đẳng hướng đối với hàm cấu trúc của trường địa thế vị được thoả mãn khá 

tốt. Tuy nhiên phương sai của trường vẫn có những biến thiên theo kinh độ. Thông 

thường sự phụ thuộc của các đặc trưng thống kê vào kinh độ không được chú ý, tức 

trường được coi là đồng nhất theo kinh độ. Khi đó từ những lập luận người ta cho rằng sự 

phụ thuộc vào kinh độ không mạnh lắm, hơn nữa giả thiết về sự đồng nhất theo kinh độ 

làm giảm nhẹ rất nhiều công việc xử lý thống kê, vì có thể coi tất cả các trạm quan trắc 

nằm gần một vĩ tuyến là tương ứng với các tình huống tương tự và nhờ đó tăng đáng kể 

số lượng thể hiện để lấy trung bình. 

Trong điều kiện như vậy, đương nhiên các đặc trưng nhận được sẽ là những đại 

lượng trung bình theo kinh độ. Trong công trình [78] đã sử dụng tài liệu quan trắc của 20 

trạm khí tượng thuộc lãnh thổ Âuưá nằm gần dọc theo vĩ tuyến 55° VB trong bốn mùa 

đông các năm 1955−1959. Khoảng cách nhỏ nhất giữa các trạm bằng 210 km và lớn nhất 

gần 5500 km. Số liệu được lấy từ các bản đồ phân tích vào kỳ 3 giờ và cách nhau ba ngày 
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một. 

Trong công trình [43] đã sử dụng số liệu quan trắc tại các trạm khí tượng ở các vĩ 

độ trung bình trên lãnh thổ châu Âu và một phần Tây Xibiri. ở đây, để phát hiện sự phụ 

thuộc của các đặc trưng thống kê của trường vào dạng hoàn lưu đã phân dữ liệu thực 

nghiệm thành những tập thống kê riêng biệt ứng với các dạng hoàn lưu khác nhau (dạng 

phía tây, dạng kinh tuyến và dạng phía đông) theo sự phân loại hoàn lưu chung của G. 

Ia. Vangengheim. 

Người ta đã xác định được rằng giá trị trung bình (chuẩn) của độ cao H khác biệt 

đáng kể đối với những dạng hoàn lưu khác nhau. Sự khác biệt giữa các hàm cấu trúc đối 

với các dạng hoàn lưu khác nhau tỏ ra không lớn lắm và có thể bỏ qua, tức các hàm cấu 

trúc nhận được theo những dạng hoàn lưu khác nhau có thể đem lấy trung bình và sử 

dụng một hàm cấu trúc duy nhất cho tất cả các dạng hoàn lưu. Hàm cấu trúc độ cao mực 

500 mb được trung bình hoá theo tất cả các kiểu hoàn lưu lấy từ [43] được dẫn trên hình 

7.1 (đường liền). 

Theo đồ thị của hàm cấu trúc thống kê nhận được không thể xác định một cách tin 

cậy trị số bão hoà, tức nhận làm trị số )(∞HB  của hàm cấu trúc. Một phương pháp gián 

tiếp ước lượng trị số hàm cấu trúc tại vô cùng là phương pháp xấp xỉ giá trị thống kê của 

nó nhờ mối phụ thuộc giải tích. 

 

Hình 7.1 

Người ta đã xét một số mối phụ thuộc giải tích như vậy và thấy rằng phù hợp hơn 

cả với hàm cấu trúc thống kê (xem hình 7.1, đường gạch nối) là mối phụ thuộc 

( )  5401 400
311880 ,cos)(

,,−−= eBH .                                      (7.2.1) 

Nhờ hàm cấu trúc xấp xỉ (7.2.1) đã xác định được hàm tương quan tương ứng 

   540 200
311880 ,cos)(

,,−= eRH .                                         (7.2.2) 

Trong công trình [78] đã tính trực tiếp các hàm tương quan độ cao trường địa thế vị 

theo số liệu thực nghiệm. 

ở đây sự khác biệt của hệ phương pháp dùng trong [78] so với các công trình trước 

đó là ở chỗ trong công trình này trường địa thế vị được xem xét không phải như một 

trường phẳng, mà như một trường không gian. Vì trường địa thế vị ba chiều có thể xem 

là đẳng hướng một cách gần đúng chỉ theo phương ngang, nên các hàm tương quan của 

trường này sẽ phụ thuộc vào ba biến − khoảng cách ngang   giữa các điểm quan trắc và 

hai độ cao (hai áp suất 1p  và 2p ). 
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Vì trong khí tượng học sử dụng nhiều mặt đẳng áp cố định, nên biến p đã được gán 

một loạt các trị số gián đoạn, và hàm ba biến ( )21 ppR ,,  đã được quy về một số hàm một 

biến ( )jiij ppRR ,,)(  =   nào đó và các hàm này đã được xác định theo các số liệu thực 

nghiệm. Năm mặt đẳng áp (1000, 850, 700, 500 và 300 mb) đã được chọn và tính 15 hàm 

tương quan )(ijR . Khi ji =  sẽ nhận được các hàm tự tương quan của trường địa thế vị 

)( ipH , khi −≠ ji  các hàm tương quan quan hệ giữa hai trường )( ipH  và )( jpH . 

Những giá trị thống kê tính được của các hàm tự tương quan được xấp xỉ bằng các 

biểu thức giải tích dạng 

  β= α− cos)( DeRH ;                                                 (7.2.3) 

( )  β= α−
0JDeRH )( .                                                 (7.2.4) 

Trong chương 3 ta đã thấy rằng hàm (7.2.3) chỉ có phổ một chiều không âm tại mọi 

nơi, còn mật độ phổ hai và ba chiều của nó không âm không phải tại tất cả mọi giá trị 
của các hệ số α  và β , mà chỉ khi giữa chúng có mối quan hệ nhất định, nhưng quan hệ 

này không thoả mãn với những hàm tương quan thống kê nhận được. Vì vậy, nói đúng 

ra, hàm (7.2.3) không thể dùng làm hàm hàm tương quan của trường đồng nhất hai 

chiều. Có thể chỉ ra rằng mật độ phổ hai chiều của hàm (7.2.4) là hàm dương hoàn toàn, 

tức hàm này có thể dùng làm hàm tương quan của trường. Tuy nhiên, trong công trình 

này đã sử dụng các hàm dạng (7.2.3) để xấp xỉ khi tính đến sự phức tạp của việc sử dụng 

mối phụ thuộc (7.2.4) và luôn luôn có thể chọn được các tham số của hàm (7.2.4) sao cho 

đồ thị của nó gần như trùng với đồ thị của hàm (7.2.3) (khi   không quá lớn). 

Ví dụ, đối với 500H  đã nhận được hàm tương quan  

   700 235 290 ,cos)( ,−= eRH .                                           (7.2.5) 

Những giá trị thống kê của các hàm tương quan quan hệ cũng được xấp xỉ bằng mối 

liên hệ (7.2.3). Việc chọn các hàm (7.2.3) để xấp xỉ là do các hàm tương quan quan hệ 

thống kê nhận được có dạng rất giống với các hàm tự tương quan. 

Trên hình 7.2 dẫn ra các hàm tự tương quan chuẩn hoá và các hàm tương quan 

quan hệ chuẩn hoá được xấp xỉ bằng mối phụ thuộc (7.2.3) tương ứng với độ cao của các 

mặt đẳng áp 850, 500 và 300 mb. 

Giá trị hàm tương quan chuẩn hoá của trường địa thế vị 500H  của một số tác giả 

được dẫn ra trên hình 7.3. 

Sự khác nhau của các hàm tương quan nhận được có lẽ được giải thích bởi đặc điểm 

của số liệu thực nghiệm đã sử dụng, tức bởi sự khác nhau của các vùng địa lý và mùa 

quan trắc cũng như sự hạn chế về số lượng các thể hiện và tính không đồng nhất của 

trường. 

Sự sai khác đặc biệt rõ nét khi khoảng cách   lớn, tại đó số cặp trạm được dùng để 

xử lý ít nhất, còn tính bất đồng nhất thể hiện mạnh nhất. 
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Hình 7.2 

 

Hình 7.3 

7.3. Cấu trúc thống kê của trường nhiệt độ không khí 

Những số liệu thực nghiệm đầy đủ và khách quan nhất về cấu trúc vĩ mô trường nhiệt 

độ không khí có trong các công trình [37, 38, 62]. 

ở đây, giống như trường địa thế vị, trường độ lệch nhiệt độ không khí so với chuẩn 

được xem là đồng nhất và đẳng hướng trong mặt phẳng ngang hay trên một mặt đẳng áp 

đã cho. Do đó, các hàm tương quan và hàm cấu trúc trên mặt đã cho được xem như hàm 

của một đối số − khoảng cách ngang giữa các điểm quan trắc. Ngoài các hàm tự tương 

quan và hàm cấu trúc đối với mỗi mặt đẳng áp chuẩn, cấu trúc không gian còn được đặc 

trưng bởi các hàm tương quan và hàm cấu trúc quan hệ đối với từng cặp mặt. 

Trong các công trình [37, 38] dữ liệu ban đầu để xác định các hàm cấu trúc và hàm 

tương quan ba chiều của độ lệch nhiệt độ không khí so với chuẩn là số liệu nhiệt độ thám 

không được thu thập trong thời gian 1957−1959 trên lãnh thổ Bắc Mỹ theo kế hoạch của 

Năm Vật lý địa cầu Quốc tế. 

Việc tính toán được thực hiện theo các mùa, đối với mỗi một trong bốn mùa đã sử 

dụng 60 thể hiện. Để làm giảm mối liên hệ thống kê giữa các thể hiện, chúng được chọn 

cách nhau ba ngày đêm. 
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Mỗi một thể hiện bao gồm kết quả thám không tại 60 trạm. 

Khoảng cách xa nhất giữa các trạm bằng 7500 km. Người ta đã tính các hàm cấu 

trúc và hàm tương quan cho các mặt đẳng áp 1000, 850, 700, 500, 400, 300, 200 và 100 

mb cũng như các hàm cấu trúc và hàm tương quan quan hệ đối với từng cặp mặt. 

Việc tính toán được thực hiện theo phương pháp đã trình bày trong [42]. 

Trong công trình [62] số liệu ban đầu được sử dụng là những quan trắc tại 50 trạm 

khí tượng. Một số trạm nằm trên vùng Trung Âu, số còn lại ở phần lãnh thổ châu Âu của 

Liên Xô. Khoảng cách giữa hai vùng đó nhỏ hơn một ít so với bề rộng của mỗi vùng. Điều 

đó bảo đảm số các trạm ở hai vùng có sự phân bố đều theo khoảng cách. Trung bình đối 

với mỗi mùa đã sử dụng số liệu của 60 tình huống trong những năm 1959 và 1961. 

Khoảng thời gian giữa các kỳ liên tiếp không ít hơn hai ngày đêm. Các hàm tự tương 

quan được tính cho ba mực, là mặt đất, 850 và 700 mb. Để loại trừ sai số đo đạc đã tiến 

hành ngoại suy về 0 bằng phương pháp đồ thị các hàm tương quan và hàm cấu trúc nhận 

được và sử dụng chúng theo phương pháp đã xét trong chương 6. Trên hình 7.4 đã dẫn ra 

các hàm tự tương quan chuẩn hoá của nhiệt độ không khí ở các mực khác nhau cho mùa 

đông [38]. Trên hình 7.5 là các hàm tự tương quan chuẩn hoá nhận được theo bộ số liệu 

như trên cho mùa hè [37]. 

 

Hình 7.4 

 

Hình 7.5 
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Từ các hình thấy rằng có sự khác nhau giữa các hàm tự tương quan chuẩn hoá của 

nhiệt độ không khí ở các mực khác nhau, mặc dù sự khác nhau này không nhiều lắm, về 

bản chất các đường cong có nét giống nhau. Giữa các mùa cũng có những khác biệt. 

Trong bảng 7.1 dẫn ra các giá trị phương sai tương ứng của độ lệch nhiệt độ trên 

các mực [38]. 

Việc so sánh các hàm tương quan chuẩn hoá nhận được trong các công trình [62] và 

[38] cho thấy rằng trên cùng một mực chúng gần trùng nhau, đặc biệt ở những khoảng 

cách dưới 1000−1500 km. 

Bảng 7.1 

D  (độ)2 
Mực, mb 

Mùa đông Mùa hè 

1000 49 7 

850 45 14 

700 32 8 

500 23 7 

400 20 8 

300 13 8 

200 30 14 

100 18 7 

Trong khi đó phương sai trong các trường hợp đang xét rất khác nhau. Ví dụ, 

phương sai nhiệt độ ở mực 700 mb đối với châu Âu bằng 24 (độ)2 , còn đối với châu Mỹ là 

34 (độ)2. 

Sự liên hệ giữa các giá trị của nhiệt độ ở các mực khác nhau của cùng một trạm 

được đặc trưng bằng các trị số của hàm tương quan quan hệ đã ngoại suy về 0. Chúng 

được dẫn ra trong bảng 7.2 [38]. 

Từ bảng 7.2 thấy rằng sự liên hệ chặt chẽ nhất giữa các giá trị nhiệt độ ở các mực 

kế cận quan sát thấy trong tầng đối lưu. Nhiệt độ ở các lớp trong tầng đối lưu và tầng 

bình lưu có tương quan dương. Khi tính tương quan giữa các số liệu tầng đối lưu với số 

liệu trong tầng bình lưu các hệ số tương quan trở nên âm và tăng về trị tuyệt đối khi các 

mặt đẳng áp cách xa dần đối lưu hạn. 

Bảng 7.2 

Mực, mb 1000 850 700 500 400 300 200 100 

1000  0,67 0,36 0,47 0,45 0,34 -0,27 -0,14 

850 0,67 0,47 0,68 0,57 0,29 -0,45 -0,45 

700 0,56 0,74 0,48 0,43 0,28 -0,31 -0,29 

500 0,51 0,55 0,72 0,94 0,53 -0,56 -0,61 

400 0,49 0,53 0,68 0,99 0,67 -0,55 -0,70 

300 0,21 0,43 0,54 0,75 -0,80 -0,02 -0,46 

200 -0,21 -0,11 -0,14 -0,23 -0,23 -0,08  0,51 

100 -0,36 -0,49 -0,64 -0,66 -0,68 -0,65 0,26  

Trong công trình [62] đã nhận được các biểu thức xấp xỉ giải tích của các hàm tự 

tương quan thống kê:  

trên mặt đẳng áp 700 mb: 
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),()(
,,   9600

7470 960

JDeRT
−= ,                                        (7.3.1) 

trên mặt đẳng áp 850 mba: 

),()(
,,   8300

5530 970

JDeRT
−= .                         (               7.3.2) 

ở mặt đất: 
9208250 ,,)(  −= DeRT ,                                                (7.3.3) 

ở đây )( γ0J  là hàm Bessel bậc không,   biểu diễn bằng 103 km. 

7.4 Cấu trúc thống kê trường gió 

Về những quy luật cấu trúc trường gió đã có một loạt công trình nghiên cứu lý 

thuyết và thực nghiệm. 

Các công trình của A. N. Kolmogorov [11] và A. M. Obukhov [69] là những công 

trình nền tảng theo hướng này. 

Trong các công trình đó, đối với trường đồng nhất và đẳng hướng địa phương, bằng 

lý thuyết đã chứng minh được rằng hàm cấu trúc của xung tốc độ gió được mô tả bằng 

công thức 

3
2

 ABu =)( ,                                                        (7.4.1) 

trong đó A  là hệ số tỷ lệ. 

Quan hệ này được gọi là “qui luật 2/3”. Kết quả xử lý thực nghiệm các số liệu thám 

không gió do M. B. Zavarina [52] và E. X. Xelezneva [74], và sau này do các tác giả khác 

[43, 56, 71, 83] thực hiện đã khẳng định sự đúng đắn của “qui luật 2/3” trong khí quyển 

thực ở một vùng không gian nhất định. 

Sự hạn chế về quy mô không gian trong đó thoả mãn “qui luật 2/3” là điều tự nhiên, 

vì trường gió loạn lưu thực có thể xem là đồng nhất và đẳng hướng chỉ đối với những 

phạm vi không gian đủ nhỏ. Khi tăng dần quy mô thì tính bất đẳng hướng bắt đầu xuất 

hiện, biểu thị ở sự mất cân đối theo phương ngang và phương thẳng đứng của chuyển 

động khí quyển thực quy mô lớn. M. Iu. Iuđin [84] đã phân tích những điều kiện áp dụng 

của “qui luật 2/3” và cho biết rằng ở ngoài vùng tác động của quy luật này hàm cấu trúc 

của xung gió được mô tả bởi hệ thức 

 CBu =)( ,                                                        (7.4.2) 

trong đó C  là hệ số tỷ lệ, tức là hàm cấu trúc của các xung gió tỷ lệ thuận với khoảng 

cách. 

Tương quan (7.4.2) có tên là “qui luật bậc nhất”. 

Các kết quả xử lý thực nghiệm đã khẳng định rằng trong khí quyển thực “qui luật 

bậc nhất” được thoả mãn tương đối tốt trong phạm vi khoảng cách  = ÷500 1400  km. 

Còn đối với các điều kiện rối vĩ mô, thì tính phức tạp của các quá trình diễn ra trong đó 

làm cho việc nghiên cứu lý thuyết về cấu trúc của các trường khí tượng vĩ mô gặp khó 

khăn. Để tìm hiểu cấu trúc của trường gió trong điều kiện rối vĩ mô, tức với những 

khoảng cách vài nghìn kilômét, người ta đã tiến hành xử lý thống kê các số liệu gió thám 

không. Trong công trình [56] đã sử dụng nguồn dữ liệu thực nghiệm phong phú. 

Trường gió theo phương ngang trên mực 500 mb đã được khảo sát. Trường này được 

coi là đồng nhất và đẳng hướng. Nhờ máy tính điện tử, dựa theo phương pháp được đề 



 169

xuất trong [42], đã tính các hàm tương quan và hàm cấu trúc đối với độ lệch khỏi chuẩn 

của thành phần vĩ hướng U và thành phần kinh hướng V của vectơ gió. 

Đối với trường đồng nhất và đẳng hướng, điều kiện cần phải thoả mãn là phương 

sai không phụ thuộc vào hướng và không đổi tại tất cả các điểm của trường, tức thoả mãn 

luật phân bố hình tròn, trong đó có điều kiện vu DD = . Nếu tính đến độ chính xác không 

cao của việc đo gió, thông thường người ta cho rằng luật phân bố được coi là hình tròn khi 

v

u

D

D
 biến thiên trong phạm vi 0,8−1,2. 

Khi tiến hành tính toán thì điều kiện này được chỉ thoả mãn ở vùng nước Anh và 

bán đảo Scanđinavia, nơi thường có dòng chảy xiết đi qua, các giá trị nhận được nằm 

trong khoảng 0,7−1,3. 

Dựa vào kết quả tính đã dựng đồ thị của các hàm tương quan và hàm cấu trúc. Sai 

số trong dữ liệu ban đầu được khử bỏ bằng cách ngoại suy các hàm này về không và trừ 

đi các sai số nhận được. 

Trên các hình 7.6 và 7.7 đã dẫn ra đồ thị các hàm tương quan chuẩn hoá của thành 

phần gió vĩ hướng và kinh hướng tại mực 500 mb cho mùa đông và mùa hè. 

Từ các hình thấy rằng ở những khoảng cách dưới 1000−1300 km “qui luật bậc nhất” 

của Iuđin thoả mãn tương đối tốt. Với những khoảng cách lớn hơn qui luật này bị vi 

phạm, đồ thị các hàm tương quan có đặc tính dao động với biên độ giảm dần, điều này nói 

lên sự hiện diện của yếu tố chu kỳ trong các quá trình khí quyển vĩ mô. 

Trong mục 2.14 đã chỉ ra rằng, các đặc trưng của trường vectơ đồng nhất là các 

hàm tương quan dọc và ngang. Cần lưu ý rằng hàm tương quan của các thành phần vĩ 

hướng và kinh hướng nhận được trong công trình nhìn chung không phải là những đặc 

trưng đó. Đối với những khoảng cách   không lớn, các cặp trạm thuộc cùng một nhóm 

trạm, các hướng giữa chúng khác nhau, và các hàm tương quan của các thành phần U  

và V  nhận được là trung bình theo tất cả các hướng. Đối với những khoảng cách   lớn, 

các trạm của từng cặp trạm về cơ bản thuộc các nhóm khác nhau, tức hướng giữa chúng 

gần với hướng của thành phần vĩ tuyến, do đó, hàm tương quan của thành phần U  gần 

với hàm tương quan dọc của trường, còn hàm tương quan của thành phần V  gần với hàm 

tương quan ngang. 

 

Hình 7.6 

 

Hình 7.7 
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7.5 Cấu trúc thống kê của trường độ cao thảm tuyết và sự tối ưu hoá công 

tác quan trắc thảm tuyết 

Để đáp ứng yêu cầu của các ngành kinh tế quốc dân, trên mạng lưới trạm khí tượng 

thủy văn đang tiến hành nhiều quan trắc về thảm tuyết đòi hỏi công sức của nhiều người 

quan trắc. Khi đó xuất hiện vấn đề quan trọng về phân bố hợp lý các trạm quan trắc trên 

lãnh thổ. 

Độ cao thảm tuyết có thể rất khác nhau giữa các điểm chỉ cách nhau một khoảng 

không lớn. Sự khác nhau về phân bố độ cao thảm tuyết trên lãnh thổ gây nên bởi sự phân 

bố không đồng đều của tốc độ gió trong lớp sát đất, địa hình và điều kiện địa phương, 

hướng sườn và độ dốc, tính chất mặt đệm và những đặc điểm của chế độ khí tượng. 

Những nhân tố trên kết hợp với nhau tạo nên một bức tranh phân bố tuyết hết sức 

phức tạp. Do đó các số liệu về độ cao thảm tuyết ở một điểm riêng biệt không có ý nghĩa 

mấy, mà cần phải biết những đại lượng trung bình trên một diện tích nào đó. Nếu xem 
xét độ cao thảm tuyết như là một trường ngẫu nhiên hai chiều ),( yxH  thì việc lấy trung 

bình như vậy có thể được tiến hành một cách thuận tiện. Khi đó người ta coi trường này 

là đồng nhất, đẳng hướng và có tính egođic. 

Bài toán đặt ra là từ những số liệu đo tại một số điểm quan trắc tuyết trên tuyến có 

chiều dài hạn chế, xác định giá trị trung bình của độ cao thảm tuyết trong một vùng rộng 

hơn một cách đáng kể. Để đơn giản ta sẽ xét trường hợp giá trị cần tìm có thể nhận được 

bằng cách lấy trung bình các số liệu đo trên một tuyến thẳng. 

Giả sử trên đoạn ],[ L 0  phân bố đều n điểm ,,, Lxxx n ==  ...,  0 21  tại các điểm này tiến 

hành đo độ cao thảm tuyết )( ixh  và từ các số liệu đo xác định được giá trị trung bình số 

học h , và nó được chấp nhận làm độ cao trung bình của thảm tuyết tại vùng nghiên cứu. 

Khi đó bài toán về độ chính xác của việc xác định giá trị thực của đại lượng cần tìm 

hoàn toàn tương tự như bài toán về độ chính xác của việc xác định giá trị thống kê của kỳ 

vọng toán học hàm ngẫu nhiên theo chuỗi rời rạc các giá trị của nó đã xét trong các điểm 3 

và 4 mục 6.3. 

Như đã chỉ ra trong mục 6.3, ở đây xuất hiện hai loại sai số − sai số do sự hạn chế 
của khoảng ],[ L 0  trên đó ghi thể hiện và sai số do thay thế việc lấy trung bình tích phân 

theo toàn khoảng ],[ L 0  bằng việc lấy trung bình theo n điểm rời rạc )...,,,( nixi   2 1= . Sai 

số bình phương trung bình 2σ  xuất hiện do hạn chế độ dài khoảng ghi thể hiện (xem mục 

6.3 điểm 3) được xác định bằng công thức (6.3.25), trong trường hợp này được viết dưới 

dạng 

.)( dllR
L

l

L H

L

l
 






 −=σ 1

22

1                                              (7.5.1) 

ở đây )(lRH  là hàm tương quan của độ cao thảm tuyết. 

Sai số bình phương trung bình 2

2σ  xuất hiện do thay thế việc lấy trung bình tích 

phân bằng giá trị trung bình số học tại n  điểm ix  cách đều nhau một khoảng Δ  theo 

(6.3.36) được viết như sau 

.)(
= =

Δ−=σ
n

j

n

k
H jkR

n 1 1
2

2

2

2
.                                           (7.5.2) 

ở đây cũng có thể sử dụng hàm cấu trúc )(lBH , nếu trước hết biến đổi các công thức 
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(7.5.1) và (7.5.2) nhờ (2.7.7): 
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                                      (7.5.4) 

Nếu có hàm tương quan hoặc hàm cấu trúc và tiến hành tính toán theo các công 

thức trên, có thể nhận được mối phụ thuộc của các đại lượng 1σ , 2σ  vào độ dài khoảng và 

số lượng điểm đo, và theo đó tìm số lượng điểm tối ưu, khoảng cách tối ưu giữa các điểm. 

Cách tiếp cận như vậy để giải bài toán tối ưu hoá mạng lưới quan trắc tuyết đã 

được đề xuất trong công trình của D. L. Laikhtman và R. L. Kagan [59]. Để thực hiện 

phương pháp tính toán này đòi hỏi phải có số liệu về cấu trúc trường độ cao thảm tuyết. 

Những số liệu này nhận được trong các công trình nghiên cứu chuyên về xử lý thống kê 

tài liệu thực nghiệm hiện có theo các vùng khác nhau [51, 63, 76, 81]. 

Trong công trình [51] đã xác định hàm cấu trúc không gian )(lBH  của độ cao thảm 

tuyết. Dữ liệu ban đầu là những số liệu đo độ cao tuyết thực hiện ngày 5 tháng 7 năm 

1957 ở vùng trạm Dubrovskaja (gần 3000 số đo độ cao thảm tuyết). Toàn vùng được phủ 

bởi các tuyến đo song song cách nhau 200 m. Tất cả có 17 tuyến đo độ dài khác nhau − từ 

1 đến 2 km. Trên các tuyến, độ cao thảm tuyết được đo cách nhau 10 m. Kết quả tính cho 

thấy rằng giá trị của các hàm cấu trúc trên mỗi tuyến riêng biệt rất khác nhau. 

Sự tản mạn của các hàm cấu trúc nhận được có lẽ đặc trưng cho tính chất bất đồng 

nhất của phân bố độ cao thảm tuyết, mặt khác sự tản mạn đó gây nên bởi sai số đo và số 

lượng điểm đo nhỏ. 

Để có đặc trưng tin cậy hơn về cấu trúc của trường đang xét, tất cả các hàm cấu 

trúc nhận được đã được lấy trung bình, và sau đó hàm cấu trúc trung bình được làm trơn. 

Hàm cấu trúc trung bình làm trơn )(lBH  được dẫn ra trên hình 7.8. Hàm cấu trúc nhận 

được được mô tả tương đối tốt bởi công thức 
32158,08,407,58)( l

H elB −−= .                                          (7.5.5) 

 

 

Hình 7.8 

 

Trong công trình [76] đã xác định các hàm cấu trúc không gian của độ cao thảm 

tuyết ở các vùng địa lý khác nhau. 

Các tài liệu trắc đạc tuyết được tiến hành ở các vùng khác nhau của Liên Xô sau 

đây, đã được xử lý: 

1) những đợt khảo sát trắc đạc tuyết của Viện thủy văn Nhà nước ở tỉnh Tselinograd 

tại ba vùng − vùng lưu vực sông Kz−lsu, thung lũng sông Karakol và vùng trạm Kolutan cuối 

tháng 3 năm 1956; 

2) trắc đạc tuyết của Phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học thủy văn Valđai ở lưu 

vực sông Polomet, tháng 2 năm 1953; 
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3) tuyến trắc đạc tuyết theo tuyến tại trạm Oksochi trên lưu vực các sông 

Griđenki, mùa đông 1955−1956 và 1956−1957; 

4) trắc đạc tuyết theo tuyến gần làng Koltushi (tỉnh Leningrad). 

Các hàm cấu trúc nhận được theo số liệu các trạm Karakul (1), Kz−lsu (2), Valđai 

(3), Oksochi (4), Koltushi (5), Kolutan (6) dẫn ra trên hình 7.9. 

Việc phân tích hình 7.9 cho thấy sự biến động của độ cao thảm tuyết ở những vùng 

khác nhau rất lớn. Phân tích của T. S. Triphonova [76] về mối phụ thuộc của các hàm 

cấu trúc vào những điều kiện đặc trưng vùng trắc đạc tuyết cho phép kết luận rằng biến 

động của độ cao thảm tuyết trên lãnh thổ được quy định trước hết bởi địa hình và tính 

chất của mặt đệm. 

Trong công trình [59] dẫn ra những kết quả tính sai số 1σ  và 2σ  khi thay thế hàm 

cấu trúc (7.5.5) vào các công thức (7.5.3) và (7.5.4). 

Trên hình 7.10 biểu diễn sai số bình phương trung bình 1σ  của việc xác định độ cao 

trung bình của thảm tuyết gây nên bởi sự hạn chế của độ dài tuyến trắc đạc tuyết L . 

Trên hình 7.11 biểu diễn sai số bình phương trung bình 2σ  gây nên bởi sự hạn chế của số 

lượng điểm đo trên tuyến đo. 

 

 

 

Hình 7.9 

 

Nếu cho trước độ chính xác của việc xác định độ cao trung bình của thảm tuyết, 

theo hình 7.10 có thể xác định được độ dài cần thiết của tuyến trắc đạc tuyết. Với độ dài 

tuyến nhỏ hơn thì độ chính xác đã cho cũng không thể đạt được bằng cách tăng số lượng 

quan trắc. 

 

Hình 7.10  

Hình 7.11 

Một cách tương tự, có thể xác định trên hình 7.11 số điểm đo cần thiết n. Với số 

điểm đo nhỏ hơn thì độ chính xác cho trước không thể đạt được bằng cách tăng độ dài 

tuyến trắc đạc tuyết. Nếu chú ý tới những khác biệt đáng kể của các hàm cấu trúc độ cao 

thảm tuyết ở những vùng khác nhau đã phát hiện trong công trình [76], thì thấy rằng chỉ 



 173

có thể định ra những chỉ dẫn cụ thể về việc chọn tối ưu độ dài tuyến đo tuyết và khoảng 

cách giữa các điểm đo ứng với từng vùng địa lý căn cứ vào những dẫn liệu về cấu trúc 

thống kê của độ cao thảm tuyết ở vùng đã cho. 

Chương  8: Khai triển quá trình ngẫu nhiên và trường ngẫu nhiên 

thành những thành phần trực giao tự nhiên 

8.1. Thiết lập bài toán 

Trong toán học, phương pháp khai triển các hàm thành chuỗi theo một hệ hàm trực 

giao chuẩn hoá nào đó được sử dụng rộng rãi. Hệ hàm )(t1ϕ , )(t2 ϕ ,..., ...  ),(tnϕ  được gọi là 

trực giao chuẩn hoá (trực chuẩn) trên khoảng ],[ ba   (hữu hạn hoặc vô hạn), nếu thoả mãn 

hệ thức 
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Hệ hàm { })(tkϕ  được gọi là đầy đủ nếu như một hàm )(tf  bất kỳ cho trên khoảng 

],[ ba  , có thể khai triển thành chuỗi Fourier theo nó 
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Các hằng số ka  gọi là các hệ số Fourier và từ (8.1.1), (8.1.2) chúng được xác định 

theo công thức 
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Tổng n  số hạng đầu tiên của chuỗi (9.1.2) 
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được gọi là đa thức Fourier của hàm )(tf . Bây giờ, một cách gần đúng, nếu ta thay thế 

hàm )(tf  bằng tổng (8.1.4) thì với mỗi giá trị của đối số t  xuất hiện sai số )(tnδ  bằng 

).()()( tftft nn −=δ                                                    (8.1.5) 

Người ta gọi đại lượng nδ  là sai số bình phương trung bình của phép xấp xỉ hàm 

)(tf  bằng tổng (8.1.4) trên khoảng ],[ ba   

[ ] −=δ
b

a

nn dttftf 2 )()(                                                 (8.1.6) 

Từ các đa thức dạng 


=

ϕ
n

k
kk tC

1

)( , 



 174

độ lệch bình phương trung bình nhỏ nhất của hàm )(tf  sẽ cho một đa thức Fourier, tức 

một đa thức mà các hệ số kC  là các hệ số Fourier ka . Khi đó đại lượng 2

nδ  bằng 
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n

k
kn adttf
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222 )( .                                                (8.1.7) 

Thực vậy, 
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Vế phải của (8.1.8) nhận giá trị nhỏ nhất bằng (8.1.7) khi 
=

=−
n

k
kk aC

1

2 0)( , tức khi 

kk aC = . 

Đại lượng 2

nδ  không âm, vì vậy ta có bất đẳng thức 

 ≤
=

b

a

n

k
k dttfa )(2

1

2 .                                                     (8.1.9) 

Từ đó thấy rằng, đối với các hàm khả tích với bình phương, tức khi 
b

a

dttf )(2  là một 

số hữu hạn, thì chuỗi 
∞

=1

2

k
ka  hội tụ, hơn nữa, bất đẳng thức sau xảy ra 

 ≤
∞

=

b

ak
k dttfa )(2

1

2                                                 (8.1.10) 

và nó được gọi là bất đẳng thức Bessel. 

Nếu hệ hàm { })(tkϕ là đầy đủ thì đối với một hàm lấy được tổng bình phương bất kỳ 

)(tf  sẽ có đẳng thức 

 =
∞

=

b

ak
k dttfa )(2

1

2                                                (8.1.11) 

và được gọi là phương trình khép kín. 

Người ta ứng dụng việc khai triển các hàm theo những hệ hàm trực chuẩn khác 

nhau: khai triển thành chuỗi Fourier theo hệ hàm lượng giác, khai triển thành chuỗi 

Fourier−Bessel theo hệ hàm Bessel, khai triển theo các đa thức trực giao − Treb−sev, 

Ermit và các hệ hàm khác. 

Phương pháp khai triển theo hệ các hàm trực chuẩn cũng có thể áp dụng vào các 

hàm ngẫu nhiên. 

Giả sử )(tX  là một hàm ngẫu nhiên xác định trên khoảng ],[ ba   có kỳ vọng toán học 

bằng không 0=)(tmx  và hàm tương quan cho trước ),( 21 ttRx ,   21 ];,[, batt ∈ { })(tkϕ  là hệ hàm 

trực chuẩn đầy đủ. Khi đó ta biểu diễn hàm ngẫu nhiên )(tX  dưới dạng chuỗi Fourier 
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∞

=

ϕ=
1k

kk tAtX )()(                                                    (8.1.12) 

Các hệ số Fourier kA  được xác định  dưới dạng 

 ϕ=
b

a

kk dtttXA )()(                                                    (8.1.13) 

là những đại lượng ngẫu nhiên. 

Ta ký hiệu 


=

ϕ=
n

k
kkn tAtX

1

)()(                                                    (8.1.14) 

là tổng của n  số hạng đầu tiên của khai triển (8.1.12) và ta sẽ xấp xỉ hàm ngẫu nhiên 

)(tX  bằng tổng )(tX n . Khi đó, sai số bình phương trung bình của phép xấp xỉ 

[ ] −=δ
b

a

nn tdtXtx  
2 

 )()(                                               (8.1.15) 

sẽ là một đại lượng ngẫu nhiên. 

Để làm thước đo độ chính xác của phép xấp xỉ ta sử dụng kỳ vọng toán học của bình 

phương đại lượng ngẫu nhiên nδ  

[ ]22  nn M δ=σ .                                                       (8.1.16) 

Đại lượng 2

nσ  biểu thị phương sai sai số của phép xấp xỉ đại lượng ngẫu nhiên, nó 

phụ thuộc vào việc chọn hệ hàm { })(tkϕ  và số lượng hàm n  của chúng. Khi đó, có thể không 

cho trước hệ hàm { })(tkϕ  mà xác định hệ này xuất phát từ yêu cầu thoả mãn một điều kiện 

tự nhiên nào đó. Chẳng hạn, có thể xác định một hệ như vậy từ một số cho trước n  hàm 

)(),(),( ttt nϕϕϕ  ...,  21  sao cho đại lượng 2

nσ  trong (8.1.16) trở thành cực tiểu. Những hàm 

)(),(),( ttt nϕϕϕ  ...,  21  như vậy được gọi là những hàm trực giao tự nhiên. Với hệ hàm được 

chọn như trên việc biểu diễn hàm ngẫu nhiên )(tX  dưới dạng tổng n  số hạng 

)()( tAtX k

n

k
kϕ≈

=1

                                                    (8.1.17) 

được gọi là khai triển hàm thành tổng các thành phần trực giao tự nhiên. 

Những vấn đề lý thuyết của việc khai triển theo các thành phần trực giao tự nhiên 

và các tính chất của phép khai triển như vậy đã được xét trong các công trình của Kh. 

Khoteling [92], A. M. Obukhov [67, 68], N. A. Bagrov [35, 36], V. S. Pugatrev [21]. 

Từ đẳng thức (8.1.7), có thể viết biểu thức (8.1.15) dưới dạng 
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222 )( .                                                (8.1.18) 

Sử dụng (8.1.13) ta nhận được 
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Thế giá trị này của 2

nδ  vào (8.1.16) ta nhận được 
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xn dtdtttttRdttR
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2  )()(),()( .                         (8.1.20) 

Bài toán quy về tìm các hàm )(),(),( ttt nϕϕϕ  ...,  21  sao cho biểu thức (8.1.20) trở thành 

cực tiểu, hay nói cách khác, sao cho tổng 


=

ϕϕ
n

k

b

a

b

a

kkx dtdtttttR
1

212121 )()(),(                                      (8.1.21) 

trở thành cực đại. 

8.2. Một số kiến thức về lý thuyết phương trình tích phân 

Để tìm hệ hàm trực chuẩn làm cho (8.1.21) cực đại, ta sử dụng những kết quả đã 

biết từ lý thuyết phương trình tích phân với nhân đối xứng mà chúng ta sẽ liệt kê dưới 

đây và bỏ qua việc chứng minh. Trình bày chi tiết về lý thuyết này có thể tìm thấy, chẳng 

hạn, trong [66, 24]. 

Xét phương trình tích phân thuần nhất 

 λϕ=ϕ
b

a

xdsssxK )()(),( ,                                              (8.2.1) 

trong đó hàm ),( sxK  là hàm hai biến thực cho trong hình chữ nhật λ≤≤≤≤    ;, bsabxa  là 

một số nào đó; )(xϕ  là hàm cần tìm cho trên khoảng ],[ ba  . 

Ta sẽ xem các hàm ),( sxK  và )(xϕ  giới nội và có số một hữu hạn điểm gián đoạn, tại 

đó tích phân trong (8.2.1) tồn tại. 

Hàm ),( sxK  gọi là nhân của phương trình tích phân. Nếu thoả mãn hệ thức 

),(),( * xsKsxK  = ,                                                (8.2.2) 

đối với nhân thực, điều này tương đương với đẳng thức 

),(),( xsKsxK  = ,                                                 (8.2.3) 

thì nhân được gọi là đối xứng. 

Các giá trị của tham số λ , tại đó phương trình tích phân (8.2.1) có nghiệm không 

đồng nhất bằng không, được gọi là giá trị riêng của nhân ),( sxK   hay của phương trình 

(8.2.1). Nếu 0λ=λ  là giá trị riêng của phương trình (8.2.1) và )(x0ϕ  là nghiệm của 

phương trình này khi 0λ=λ , tức 

)()(),( xsdssxK
b

a

000    ϕλ=ϕ ,                                             (8.2.4) 

thì hàm )(x0ϕ  được gọi là hàm riêng ứng với giá trị riêng 0λ  của nhân ),( sxK   hay của 

phương trình tích phân. 

Có thể chỉ ra rằng tất cả các giá trị riêng của nhân đối xứng là những số thực, và 

tất cả các hàm riêng cũng có thể coi là những hàm thực. 

Các hàm riêng của nhân đối xứng, ứng với những giá trị riêng khác nhau, trực giao 

với nhau. Có thể làm cho các hàm riêng trở thành các hàm chuẩn hoá. 

Ta quy ước liệt kê dãy các số riêng theo thứ tự giá trị tuyệt đối giảm dần. Như vậy, 

nếu 
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( )...  ...  ... ...,  n2121 ≥λ≥≥λ≥λλλλ ,,, n                                    (8.2.5) 

là dãy các giá trị riêng của một nhân đối xứng nào đó, thì tương ứng với dãy này là hệ 

trực giao các hàm riêng 

...  ...,  21 )(),(),( xxx nϕϕϕ                                                 (8.2.6) 

Trong trường hợp này định lý Gilbert−Smidth khẳng định rằng, có thể biểu diễn 
hàm )(xf  bất kỳ qua nhân ),( sxK  dưới dạng 

=
b

a

dsshsxKxf )(),()( ,                                                (8.2.7) 

trong đó )(sh  là một hàm giới nội nào đó có số hữu hạn điểm gián đoạn và khai triển được 

thành chuỗi Fourier hội tụ tuyệt đối và đều theo các hàm riêng của nhân. Do đó nếu viết 
chuỗi Fourier của hàm )(xh  theo các hàm riêng (8.2.6) của nhân ),( sxK   dưới dạng 

)(xh ~ 
∞

=

ϕ
1k

kk xh )( ,                                                    (8.2.8) 

thì hàm )(xf  (8.2.7) được khai triển thành chuỗi 
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kkk xhxf )()( ,                                                   (8.2.9) 

trong đó kλ  là giá trị riêng, còn )(xkϕ  là hàm riêng của nhân ),( sxK . 

Giả sử )(xp  và )(xq  là hai hàm giới nội có số hữu hạn điểm gián đoạn trên khoảng 

],[ ba  . Lập tích phân kép 
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dxdssqxpsxK )()(),(                                                  (8.2.10) 

áp dụng định lý Gilbert-Smidth, ta được 
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ϕλ=
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kkk xqdssqsxK
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)()(),( ,                                           (8.2.11) 

trong đó kq  là các hệ số Fourier của hàm )(xq  khi khai triển thành chuỗi Fourier theo các 

hàm riêng (8.2.6), và chuỗi ở vế phải hội tụ đều.  

Nhân hai vế của (8.2.11) với )(xp , lấy tích phân theo x  và ký hiệu kp  là những hệ 

số Fourier của hàm )(xp  khi khai triển nó thành chuỗi theo các hàm riêng (8.2.6), ta 

nhận được biểu diễn của tích phân (8.2.10) dưới đây: 
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kkk
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)()(),( .                                      (8.2.12) 

Đặc biệt, khi )()( xqxp ≡  ta được 
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2)()(),( .                                       (8.2.13) 

Ta sẽ xét những tính chất cực trị của các hàm riêng của nhân đối xứng. Khi sắp xếp 

các giá trị riêng theo thứ tự giảm dần giá trị tuyệt đối của chúng, theo (8.2.13) ta có 
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a k
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1)()(),( .                                       (8.2.14) 

Theo phương trình khép kín (8.1.11), 



 178
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kpdxxp
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22 )( .                                                (8.2.15) 

Đối với hàm chuẩn hoá )(xp , tích phân trong vế trái (8.2.15) bằng đơn vị, do đó 
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kp .                                                        (8.2.16) 

Từ đó, đối với hàm chuẩn hoá )(xp  bất đẳng thức (8.2.14) được viết dưới dạng 

  λ≤
b

a

b

a

dxdssqxpsxK .)()(),( 1                                         (8.2.17) 

Trong (8.2.17) đẳng thức sẽ xảy ra khi ),()( xxp 1ϕ=  tức khi hàm )(xp  trùng với hàm 

riêng ).(x1ϕ  

Thực vậy, sau khi nhân hai vế đẳng thức 

( )...  ...  ... ...,  n2121 ≥λ≥≥λ≥λλλλ ,,, n                                (8.2.18) 

với )(x1ϕ  và lấy tích phân theo x, do tính chuẩn hoá của hàm )(x1ϕ , ta nhận được: 

   λ=ϕλ=ϕϕ
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a

b

a

b

a

dxxdxdssxsxK 1

2

1111 )()()(),( .                            (8.2.19) 

Như vậy, định lý sau đây là đúng: Trên tập hợp các hàm chuẩn hoá )(xp  tích phân 

 
b

a

b

a

dxdsspxpsxK )()(),(  có cực đại bằng 1λ  khi )()( xxp 1ϕ= . 

Bây giờ xét tập hợp các hàm chuẩn hoá )(xp  trực giao với 1−m  hàm riêng đầu tiên 

của (8.2.6) của nhân ),( sxK . Khi đó trong (8.2.13) 1−m  hệ số Fourier đầu tiên kp  của 

biểu thức khai triển hàm )(xp  thành chuỗi Fourier theo các hàm (8.2.6) sẽ bằng không. 

Khi đó (8.2.13) được viết dưới dạng 
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kk pdxdsspxpsxK 2)()(),( .                                    (8.2.20) 

Từ đó 
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mdxdsspxpsxK )()(),( .                                       (8.2.21) 

Trong (8.2.21) đẳng thức đạt được khi )()( xxp mϕ= , tức là định lý sau đây đúng: 

Trên tập hợp các hàm chuẩn tắc )(xp  trực giao với 1−m  hàm riêng đầu tiên của nhân 

),( sxK , tích phân  
b

a

b

a

dxdsspxpsxK )()(),(  có cực đại bằng mλ , cực đại này đạt được khi 

)()( xxp mϕ= . 

8.3. Tìm các thành phần trực giao tự nhiên 

Bây giờ trở lại bài toán tìm hệ các hàm { })(xkϕ  làm cho tổng (8.1.21) trở thành cực 

đại, ta thấy rằng trên cơ sở lý thuyết đã trình bày trong mục 8.2, mỗi số hạng thứ k của 

nó có cực đại bằng kλ  khi chọn hàm riêng của hàm tương quan ),( 21 ttRx  ứng với giá trị 

riêng kλ  làm hàm )(tkϕ . Như vậy, với tư cách là các hàm trực giao tự nhiên của phép 

khai triển hàm ngẫu nhiên )(tX  (8.1.17) phải lấy n  hàm riêng đầu tiên của hàm tương 
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quan ),( 21 ttRx  tương ứng với n  giá trị riêng của hàm tương quan này được sắp xếp theo 

thứ tự giảm dần giá trị tuyệt đối. 

Khi đó phương sai sai số của phép xấp xỉ 2

nσ  được xác định theo công thức 
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Từ đẳng thức 
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)()(                (8.3.2) 

thấy rằng, các giá trị riêng của hàm tương quan là phương sai của các hệ số kA  tương 

ứng của khai triển hàm ngẫu nhiên theo hệ các hàm riêng { })(tkϕ . Do đó, các giá trị riêng 

của hàm tương quan thực sự là những số dương, và dấu giá trị tuyệt đối trong (8.3.1) có 

thể bỏ đi. 

Hệ phương pháp đã trình bày hoàn toàn có thể áp dụng cả cho khai triển trường 

ngẫu nhiên thành các thành phần trực giao tự nhiên. Trong trường hợp này, tất cả các 
hàm được xét như hàm của điểm )(ρ


N  cho trên miền giới hạn nào đó với số chiều đã cho. 

Chẳng hạn, giả sử ),,()( zyxUU =ρ


 là trường không gian ngẫu nhiên xác định trong miền 

D , có kỳ vọng toán học bằng không và hàm tương quan ),( 21 ρρ


uR . 

Ta biểu diễn trường ngẫu nhiên )(ρ


U  dưới dạng tổng 
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k
kkAU
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,                                               (8.3.3) 

trong đó { })(ρϕ


k  là hệ hàm trực chuẩn đầy đủ trong miền D , tức là đối với nó điều kiện 

sau được thực hiện 
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dxdydzzyxzyx

  khi  0

  khi  1
                              (8.3.4) 

Các hệ số Fourier kA  là những đại lượng ngẫu nhiên được xác định theo công thức 

 ϕ=
)(

),,(),,(
D

kk dxdydzzyxzyxUA  .                                    (8.3.5) 

Trong trường hợp này bài toán xấp xỉ trường ngẫu nhiên bởi tổng các thành phần 

trực giao tự nhiên (8.3.3) được quy về việc tìm các hàm )(),(),( ρϕρϕρϕ


n ...,  21  làm cực đại 

tổng 

ζηξζηξϕ×
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.                (8.3.6) 

Khi xem xét lý thuyết đã trình bày trong mục 8.2 áp dụng vào phương trình tích 

phân 

),,(),,(),,;,,(
)(

zyxdddzyxK
D

λϕ=ζηξζηξϕζηξ ,                           (8.3.7) 

ta nhận được những hàm trực giao tự nhiên của khai triển trường ngẫu nhiên )(ρ


U  

(8.3.3) là n  hàm riêng đầu tiên của hàm tương quan ),( 21 ρρ


uR  tương ứng với n  giá trị 
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riêng đầu tiên của phương trình (8.3.7) được sắp xếp theo thứ tự không tăng giá trị của 

chúng. Khi đó phương sai sai số của phép xấp xỉ 2

nσ  được xác định theo công thức 


=

λ−=σ
n

k
k

D

un dxdydzzyxzyxR
1

2

)(

),,;,,( .                                     (8.3.8) 

Từ những công thức đối với phương sai sai số của phép xấp xỉ (8.3.1) hay (8.3.8) 

thấy rằng, độ chính xác tăng lên khi tăng số các thành phần trực giao tự nhiên mà hàm 

ngẫu nhiên khai triển theo chúng. Tuy nhiên các số nλλλ  ...,  21 ,,  phân bố theo thứ tự giảm 

dần, do đó số thứ tự của thành phần trong công thức (8.1.14) hay (8.3.3) càng lớn thì, về 

trung bình, tỷ trọng của thành phần càng nhỏ. Nếu các giá trị riêng giảm khá nhanh, thì 

điều đó cho phép nhận những kết quả gần đúng khi chỉ cần chú ý tới một số không lớn 

các thành phần. ưu điểm cơ bản của phép khai triển theo các thành phần trực giao tự 

nhiên là ở chỗ nó tập trung tối đa thông tin về hàm ngẫu nhiên vào một số không nhiều 

các số hạng. 

Khi đánh giá độ chính xác của phép xấp xỉ (8.1.17) bởi một số n  các thành phần 

trực giao tự nhiên đã chọn, có thể sử dụng phương sai tương đối của sai số xấp xỉ 
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2 .                                            (8.3.9) 

Theo (8.3.1) với giá trị cực tiểu của 2

nσ  ta nhận được 
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Sau khi dựng đồ thị phụ thuộc của đại lượng nη  vào số n, có thể ước lượng số số 

hạng khai triển cần thiết tuỳ theo độ chính xác đã cho của phép xấp xỉ. 

Bây giờ ta xét trường hợp khi không có bản ghi liên tục của hàm ngẫu nhiên, mà 

chỉ có các lát cắt của nó ở những điểm rời rạc, điều mà thường xảy ra khi nghiên cứu thực 

nghiệm các hàm ngẫu nhiên. 

Giả sử hàm ngẫu nhiên )(tX  có kỳ vọng toán học bằng không, được cho tại một số 

hữu hạn điểm mttt  ...,  21 ,, , { })(tkϕ  là hệ hàm bất kỳ, cũng được cho tại các điểm mttt  ...,  21 ,, . 

Ta sẽ xem hàm ngẫu nhiên )(tX  như một vectơ m chiều ),,( mXXXX  ...,  21  mà mỗi thành 

phần của nó là một lát cắt của hàm ngẫu nhiên )( 11 tXX = , )( 22 tXX = ,..., )( mm tXX = . 

Ta cũng xem các hàm )(tkϕ  như những vectơ m  chiều ),,( k
m

kkk ϕϕϕϕ  ...,  21


 mà các thành 

phần của chúng là những giá trị của hàm )(tkϕ  tại các điểm t i , tức 

)(),(),( mk
k
mk

k
k

k ttt ϕ=ϕϕ=ϕϕ=ϕ  ...,    2211 . 

Ta sẽ coi các vectơ kϕ


 là trực giao và chuẩn hoá (trực chuẩn). Hai vectơ 

a


 21 ),...,,( maaa và b


 21 ),...,,( mbbb gọi là trực giao nếu tích vô hướng của chúng bằng không, 


=

==⋅
m

i
iibaba

1

0


.                                                 (8.3.11) 
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Vect¬ a


 gọi là chuẩn hoá nếu độ dài của nó bằng đơn vị 

1a
1

2 == 
=

m

i
ia


.                                                  (8.3.12) 

Điều kiện trực chuẩn của các vectơ { }kϕ


  được viết dưới dạng 
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k
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Ta biểu diễn vectơ ngẫu nhiên X


 dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các vectơ { }kϕ
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ϕ≈
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k

k
kAX
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,                                                   (8.3.14) 

trong đó các hệ số kA  là những tổ hợp tuyến tính của các thành phần của vectơ ngẫu 

nhiên 
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k
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.                                                  (8.3.15) 

Đẳng thức vectơ (8.3.14) viết cho các thành phần vectơ sẽ dẫn tới hệ các đẳng thức 
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Phương sai sai số của phép xấp xỉ vectơ ngẫu nhiên X


 bởi tổng (8.3.14) được xác 

định dưới dạng 
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Do (8.3.13), tổng cuối cùng trong đẳng thức (8.3.17) bằng 

k
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m
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.                          (8.3.18) 

Từ đó ta nhận được 

k
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m
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iin RR ϕϕ−=σ 

= = == 1 1 11

2 ,                                        (8.3.19) 

trong đó ijR  là mômen tương quan giữa các lát cắt )( ii tXX =  và )( jj tXX =  của hàm ngẫu 

nhiên, tức là các phần tử của ma trận tương quan ijR  của vectơ ngẫu nhiên X


. 

Ta sẽ tìm một hệ các vectơ trực chuẩn { }kϕ


  sao cho đại lượng 2

nσ  nhận giá trị nhỏ 

nhất, hay nói cách khác, tổng ba lớp trong (8.3.19) nhận giá trị lớn nhất. 

Những vectơ như vậy gọi là các vectơ trực giao tự nhiên của vectơ ngẫu nhiên X


, 

còn phép khai triển (8.3.14) với cách chọn các vectơ { }kϕ


  như vậy gọi là khai triển vectơ 

ngẫu nhiên thành các thành phẫn trực giao tự nhiên. 

Vì hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên là hàm xác định dương, nên mỗi số 

hạng 
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                                                  (8.3.20) 

không âm, do đó, bài toán quy về việc xác định những vectơ trực chuẩn { }kϕ


  sao cho mỗi 

số hạng kb  nhận giá trị lớn nhất. 

Ta sẽ xét hệ phương trình 


=

=λϕ=ϕ
m

j
ijij miR

1

 ..., 2 1   ,,, .                                           (8.3.21) 

Những giá trị của tham số λ  tại đó hệ (8.3.21) có nghiệm  

),,( mϕϕϕϕ  ...,  21


 khác vectơ không, được gọi là các giá trị riêng hay số riêng của ma trận  

các hệ số ijR  của hệ này, còn các nghiệm kϕ


 nhận được ứng với số riêng đã cho kλ  được 

gọi là những vectơ riêng của ma trận ijR . 

Hệ (8.3.21) tương tự (analog) như phương trình tích phân (8.2.1) mà ta đã xét đối 

với trường hợp thể hiện của quá trình ngẫu nhiên được ghi liên tục, ma trận tương quan 

ijR  của hệ (8.3.21), như đã biết, là ma trận đối xứng, tương tự như nhân đối xứng của 

phương trình tích phân. 

Những vectơ riêng của ma trận thực đối xứng ứng với những số riêng khác nhau sẽ 

trực giao với nhau. 

Thực vậy, ta xét vectơ riêng kϕ


 và lϕ


 ứng với các số riêng kλ  và  lkl ≠λ   , , ta có 
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Nhân hai vế của các đẳng thức trong (8.3.22) với l
iϕ  rồi cộng lại và nhân từng đẳng 

thức trong (8.3.23) với k
iϕ  và cũng cộng lại: 
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Trừ (8.3.25) cho (8.3.24) ta nhận được 
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Vì 0≠λ−λ lk  nên 
=

=ϕϕ
m
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k
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0 , tức các vectơ kϕ


 và lϕ


 trực giao. 

Ta tính phương sai của các tổ hợp tuyến tính (8.3.15) 
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                (8.3.27) 

Nếu kλ  là một số riêng của ma trận tương quan, còn kϕ


),...,,( k
m

kk ϕϕϕ   21  là vect¬ riêng 

tương ứng với nó, ta có thể viết (8.3.27)  dưới dạng 



 183
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Từ đó thấy rằng các số riêng của ma trận tương quan là phương sai của các tổ hợp 

tuyến tính kA . Điều này chỉ ra rằng các số riêng của ma trận tương quan là những số 

không âm. 

Ta sắp xếp các số riêng của ma trận tương quan theo thứ tự giảm dần 

... 321 ≥λ≥λ≥λ , và giả sử ...,,,    321 ϕϕϕ


 là những vectơ riêng tương ứng với chúng. 

Có một định lý sau đây về tính chất cực trị của các số riêng và các vectơ riêng của 

ma trận đối xứng, tương tự tính chất cực trị của các giá trị riêng và hàm riêng của nhân 

đối xứng của phương trình tích phân. 

Định lý: Trên tập hợp các vectơ chuẩn tắc ϕ


),...,,( mϕϕϕ 21  tổng 
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i
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j
ijR ϕϕ
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                                                   (8.3.29) 

có cực đại bằng số riêng lớn nhất 1λ  của ma trận ijR . Cực đại này đạt được khi vectơ  ϕ


 

bằng vectơ riêng 1ϕ


 ứng với số riêng 1λ . 

Trên tập hợp các vectơ trực giao chuẩn hoá với n − 1 vectơ riêng đầu tiên 
121  ...,  −ϕϕϕ n

,,  của ma trận ijR , tổng (8.3.29) có cực đại bằng số riêng nλ  đạt được khi 

nϕ=ϕ


. 

Chứng minh: Giả sử mϕϕϕ


   21 ...,,,  là những vectơ riêng độc lập tuyến tính của ma 

trận ijR , khi đó vectơ ϕ


 có thể biểu diễn dưới dạng tổ hợp tuyến tính của chúng 

m
mccc ϕ++ϕ+ϕ=ϕ


...2

2

1

1 .                                        (8.3.30) 

Thế (8.3.30) vào (8.3.29), do tính chất trực giao của các vectơ riêng, ta nhận được 
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Sử dụng (8.3.21) và điều kiện chuẩn hoá của các vectơ ϕ
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Tổng (8.3.29) sẽ có giá trị cực đại bằng 1

1   khi  ϕ=ϕλ


, vì trong trường hợp này 

0  1 21 === m ... =Ccc , . 

Bây giờ giả sử vectơ ϕ


 trực giao với các vectơ riêng 121  ...,  −ϕϕϕ n
,, , khi đó trong khai 

triển (8.3.30) 0  121 ==== −nccc ...  và từ (8.3.32) ta nhận được 

nk
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j
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== =

2

1 1

.                                         (8.3.33) 

Đẳng thức trong (8.3.33) đạt được khi ϕ


= nϕ


. 

Nếu lấy các vectơ riêng của ma trận tương quan ijR  làm hệ các vectơ { }kϕ


  trong 

khai triển vectơ ngẫu nhiên X


 (8.3.14) thì phương sai của sai số xấp xỉ 2

nσ  sẽ được xác 

định dưới dạng 
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trong đó −λ k  các số riêng của ma trận tương quan. 

Như vậy, với tư cách là những vectơ trực giao tự nhiên khi khai triển vectơ ngẫu 

nhiên thành tổng của n  thành phần trực giao tự nhiên cần phải lấy n  vectơ riêng của ma 

trận tương quan ứng với n  số riêng đầu tiên của nó. 

Khi chọn các vectơ riêng của ma trận tương quan làm các vectơ { }kϕ


 , các hệ số khai 

triển kA  (8.3.14) đôi một không tương quan. 

Thực vậy,  
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Vì các số riêng kλ  của ma trận tương quan là phương sai của các hệ số khai triển 

vectơ ngẫu nhiên theo các vectơ riêng của ma trận tương quan, nên bài toán khai triển 

vectơ ngẫu nhiên thành tổng các thành phần trực giao tự nhiên có thể đặt ra như sau. 

Chẳng hạn, giả sử có m giá trị của yếu tố khí tượng mxxx  ...,  21 ,, . Đây có thể là những giá trị 

tại m mực khác nhau hay tại m điểm khác nhau trên một mặt đẳng áp, hay những giá trị 

tại một điểm, nhưng ở những thời điểm khác nhau. Các vectơ trực chuẩn ),,( k
m

kkk ϕϕϕϕ  ...,  21


, 

tức là những tổ hợp tuyến tính của các giá trị của yếu tố khí tượng mixi  ..., 2 1  ,,, =  dạng 
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được tìm sao cho phương sai của những tổ hợp tuyến tính này 
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cực đại. 

Mỗi vect¬ kϕ


 như vậy là một vectơ riêng của ma trận tương quan ijR . Số riêng của 

ma trận ijR  tương ứng với vectơ đó bằng phương sai của tổ hợp tuyến tính kA . 

ý nghĩa của khai triển hàm ngẫu nhiên thành tổng các thành phần trực giao tự 

nhiên là ở chỗ, từ một số lượng lớn những số liệu thực nghiệm, trước hết tách ra tổ hợp 

tuyến tính ,1A  có độ biến thiên (phương sai) lớn nhất. Tổ hợp tuyến tính này tương ứng 

với vectơ riêng 1ϕ


 ứng với số riêng lớn nhất trong các số riêng của ma trận tương quan. 

Tiếp theo xét đến những tổ hợp tuyến tính ,kA  không tương quan với ,1A  và chọn lấy tổ 

hợp 2A  trong số chúng có độ biến thiên lớn nhất, v.v... Sau khi chọn được một số không 

lớn những tổ hợp như thế, độ biến thiên của tất cả các tổ hợp tuyến tính còn lại trở nên 

nhỏ. Vì vậy, khi mong muốn mô tả phần lớn độ biến thiên đặc trưng của tập hợp các giá 

trị mxxx  ...,  21 ,, , chúng ta có thể sử dụng không phải tất cả các tổ hợp tuyến tính ,kA  mà 

chỉ một số tổ hợp ứng với những số riêng lớn nhất kλ . 

Khi đó, để đánh giá sai số mắc phải, có thể sử dụng phương sai tương đối của sai số 
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để cho phương sai cực tiểu phù hợp với (8.3.34) và nếu tính đến đẳng thức đã biết  
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sai số này sẽ được viết dưới dạng 
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Đại lượng 
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đặc trưng cho phần của n  thành phần tự nhiên trong phương sai tổng. 

Như vậy, so với khai triển hàm ngẫu nhiên theo những hệ hàm hay vectơ trực 

chuẩn bất kỳ nào khác, phép khai triển hàm ngẫu nhiên theo các thành phần trực giao 

tự nhiên đảm bảo sự giảm phương sai nhanh nhất từ thành phần này đến thành phần 

khác. 

Bài toán tìm các số riêng và các vectơ riêng của ma trận là một trong những bài 

toán cơ bản của đại số tuyến tính. Nếu chuyển các số hạng từ vế phải sang vế trái, có thể 

viết lại hệ (8.3.21) dưới dạng 
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                                   (8.3.42) 

Hệ các phương trình thuần nhất (8.3.42) sẽ có nghiệm khác vectơ không chỉ trong 

trường hợp định thức của hệ bằng không, tức là ta có phương trình 
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Phương trình này được gọi là phương trình đặc trưng của ma trận các hệ số ijR  hay 

phương trình trọng lượng. Khai triển định thức (8.3.43), ta có thể viết nó dưới dạng một 

phương trình đại số đối với λ  

0 ... 1

2

2

1

1 =−λ−−λ−λ−λ −
−−

mm
mmm pppp                              (8.3.44). 
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Như vậy, những số riêng của ma trận ijR  là các nghiệm của phương trình bậc m 

(8.3.44), và do đó, nói chung có m số riêng mλλλ  ...,  21 ,, , có thể sắp xếp theo thứ tự giảm 

dần. Để xác định vectơ riêng ),,( 11

2

1

1

1  ...,  mϕϕϕϕ


, tương ứng với số riêng lớn nhất 1λ , là vectơ 

trực giao tự nhiên thứ nhất trong khai triển vectơ ngẫu nhiên (8.3.14), cần phải đặt 

1λ=λ  vào hệ (8.3.42) và tìm nghiệm của hệ này. Mỗi vectơ trực giao tự nhiên tiếp theo 
nϕϕϕ


 ...,  32 ,,  sẽ được tìm bằng cách giải hệ (8.3.42) với nλλλ=λ ,...,, 32 . 

Những hệ số của phương trình đặc trưng (8.3.44) là tổng của tất cả các định thức 

con của ma trận ijR  bậc i dựa trên đường chéo chính. Tính trực tiếp các hệ số iP  là công 

việc nặng nề và đòi hỏi rất nhiều thao tác. 

Trong đại số tuyến tính đã xây dựng nhiều phương pháp đơn giản hoá việc giải bài 

toán xác định các số riêng và các vectơ riêng của ma trận, trình bày chi tiết về vấn đề này 

có thể tìm được trong [77]. Phần lớn các phương pháp đó bao gồm việc tính trước các các 

hệ số của phương trình đặc trưng bỏ qua việc tính nhiều định thức con. Sau đó các số 

riêng được tính bằng một phương pháp nào đó để tính gần đúng các nghiệm của đa thức. 

Khi khai triển vectơ ngẫu nhiên thành tổng các thành phần trực giao tự nhiên, như 

chúng ta đã thấy trên đây, thường người ta giới hạn ở một số thành phần đầu tiên, tức là 

chỉ sử dụng một số vectơ riêng của ma trận tương quan tương ứng với những số riêng lớn 

nhất của nó. Bài toán tìm một hoặc một số số riêng của ma trận và các vectơ riêng tương 

ứng với chúng trong đại số tuyến tính có tên là bài toán giá trị riêng bộ phận để phân 

biệt với bài toán đầy đủ khi đòi hỏi xác định tất cả các số riêng và các vectơ riêng của ma 

trận. Để giải bài toán bộ phận thì các phương pháp lặp là rất hiệu quả, trong đó các số 

riêng được nhận như là giới hạn của những chuỗi số nào đó, và các thành phần vectơ 

riêng tương ứng với chúng cũng như vậy. Trong các phương pháp lặp, các số riêng thường 

được tính trực tiếp mà không cần tính trước các hệ số của phương trình đặc trưng, điều 

đó làm đơn giản bài toán. Các phương pháp lặp thích hợp hơn cả đối với việc giải trên 

máy tính điện tử, do đó chúng rất quan trọng. 

8.4. Biểu diễn các trường khí tượng dưới dạng tổng các thành phần trực 

giao tự nhiên 

Phương pháp khai triển hàm ngẫu nhiên thành các thành phần trực giao tự nhiên 

cho phép tách ra những đặc điểm cơ bản nhất và loại bỏ những chi tiết nhỏ từ một số 

lượng lớn số liệu thực nghiệm; phương pháp này đã được ứng dụng rộng rãi để mô tả cấu 

trúc thống kê các trường khí tượng trong các công trình của N. A. Bagrov [35,36], A. M. 

Obukhov [67], M.I. Iu®in [87], L. V. Rukoves [73], G. §. Ku®ashkin [58], A. V. 

Mesherskaija và N. I. Iakovleva [64,65,89,90] và các tác giả khác. 

Để làm ví dụ chúng ta xét việc khai triển profile thẳng đứng trường địa thế vị theo 

các thành phần trực giao tự nhiên, được thực hiện trong công trình của L. V. Rukhoves. 

Số liệu thực nghiệm ban đầu được sử dụng là các giá trị địa thế vị trên sáu mặt đẳng áp 

(1000, 850, 700, 500, 300 và 200 mb) qua 3 giờ một và chúng được chia thành bốn tập: 

tập thứ nhất bao quát thời kỳ 10 ngày, từ 23/1 đến 1/2/1959, tập thứ hai − 10 ngày, từ 15 

đến 24/4/1959, tập thứ ba − 11 ngày, từ 6 đến 16/7/1959, tập thứ tư − 10 ngày, từ 20 đến 

29/10/1959. 
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Việc chọn một vài tập như vậy nhằm khảo sát vấn đề về độ ổn định của phép khai 

triển. Nếu các thành phần trực giao tự nhiên nhận được theo một tập mất tính ổn định khi 

chuyển sang những tập khác, thì việc ứng dụng khai triển như vậy vào thực tế trở thành ít 

hiệu quả và không ưu việt so với phép khai triển theo các hệ hàm trực giao khác. 

Số liệu được lấy tại các điểm nút của lưới đều trên lãnh thổ châu Âu. Mỗi mùa có 

không ít hơn 990 giá trị biến đổi ngày đêm của địa thế vị, mặc dù, như tác giả [73] đã nêu, 

không phải tất cả các giá trị đều độc lập. Để nghiên cứu sự phụ thuộc của các hàm trực 

giao tự nhiên vào vĩ độ, toàn bộ lãnh thổ được chia thành ba vùng theo vĩ độ. Theo số liệu 

của tập thứ ba, tập có nhiều giá trị nhất, đã tính các ma trận tương quan ijR  cho từng 

vùng trong số ba vùng, những ma trận tương quan này mô tả mối liên hệ của biến đổi ngày 

đêm của địa thế vị giữa các mực trên toàn bộ sáu mặt đẳng áp. Vì xét các số liệu trên sáu 

mực chuẩn, nên ma trận tương quan ijR  là ma trận bậc sáu.  

Việc tính các số riêng và vectơ riêng được thực hiện theo phương pháp Jacobi, tức là 

đưa ma trận về dạng đường chéo nhờ phép quay đơn giản [77]. Việc tính sự biến đổi ngày 

đêm, ma trận tương quan, các số riêng và vectơ riêng được thực hiện trên máy tính điện 

tử. 

Giá trị các vectơ riêng của ma trận tương quan cho ba vùng (1, 2, 3), lấy từ [73], 

được biểu diễn trên hình 8.1. Do độ biến động của địa thế vị tăng theo vĩ độ mà các ma 

trận tương quan của các vùng khác biệt nhau một cách đáng kể. Nhưng, như ta thấy trên 

hình 8.1, các vectơ riêng của những ma trận đó khá gần nhau. 

 

Hình 8.1 

Để nhận định tính chất ổn định của các vectơ riêng, trên hình 8.2 đã dẫn ra các giá 

trị của chúng cho mỗi một trong bốn tập của một vùng. Từ hình 8.2 thấy rằng, đối với các 

mùa khác nhau hình dạng các vectơ riêng gần giống nhau, đặc biệt đối với hai vectơ riêng 

đầu tiên. 

Trong bảng 8.1 dẫn ra giá trị các số riêng của ma trận tương quan đối với từng tập 

và các đại lượng 
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đặc trưng cho phần đóng góp của n  thành phần trực giao tự nhiên vào phương sai của 

khai triển (8.3.14) với 6 ..., 2 1 ,,=n , tức là khi hạn chế bởi một, hai, ba, v.v... số hạng trong 

tổng (8.3.14). 

 

Hình 8.2 

Bảng 8.1 

Tập 

1 2 3 4 k  

kλ  % nd  kλ  % nd  kλ  % nd kλ  % nd  

1 559,8 80,9 195,2 66,2 184,7 73,5 625,2 50,2 
2 93,4 94,4 59,4 86,3 40,8 89,7 115,5 95,0 
3 22,5 97,6 18,5 92,6 14,2 95,3 21,0 97,7 
4 10,6 99,2 11,0 96,3 5,5 97,5 10,7 99,0 
5 3,6 99,7 8,7 99,3 4,2 99,2 5,1 99,7 
6 2,1 100 2,1 100 1,9 100 2,4 100 

Từ bảng thấy rằng hai thành phần trực giao tự nhiên đầu tiên tập trung khoảng 

90% phương sai tổng cộng, tức là khai triển theo các thành phần trực giao tự nhiên có tốc 

độ hội tụ cao. 
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Chương  9: Những ví dụ ngoại suy tuyến tính tối ưu các quá trình 

khí tượng thủy văn 

9.1. Ngoại suy tối ưu dòng chảy sông theo phương pháp I. M. Alekhin 

I. M. Alekhin đã ứng dụng lý thuyết ngoại suy tuyến tính tối ưu các quá trình ngẫu 

nhiên dừng để dự báo dòng chảy sông ngòi [34]. Ông xem độ lệch của dòng chảy năm so 

với chuẩn như một hàm ngẫu nhiên dừng của thời gian cho tại những giá trị nguyên của 

đối số. 

Để có thể dự báo quá trình ngẫu nhiên tại thời điểm 0 >+ TTt ,  theo các số liệu 

quan trắc trên khoảng đo của đối số trước thời điểm t , thì sự tồn tại mối phụ thuộc tương 

quan đáng kể giữa các lát cắt của quá trình ngẫu nhiên là cần thiết. Có thể nhận định về 

sự tồn tại mối phụ thuộc này, chẳng hạn, bằng đồ thị hàm tương quan. Trong [34] đã 
tính các hàm tương quan chuẩn hoá )(τr  của độ lệch dòng chảy năm so với chuẩn cho sáu 

con sông phân bố trên lãnh thổ châu Âu của Liên Xô. Số liệu ban đầu để tính là số liệu 

lưu lượng nước trung bình năm trong 50−70 năm lấy từ "Tài liệu chế độ sông ngòi Liên 

Xô" và các niên lịch thủy văn. Những ví dụ về các hàm tương quan đã tính được dẫn trên 

hình 9.1. (Những đường liền nét nhận được bằng cách làm trơn theo phương pháp bình 

phương tối thiểu). Từ hình 9.1, rút ra kết luận về nguyên tắc có thể dự báo dòng chảy 

sông, vì tương quan lưu lượng trung bình năm trong sáu trường hợp xem xét tỏ ra khá 

cao trong một dải rộng của khoảng τ . Điều này, theo Iu. M. Alokhin, được quyết định bởi 

hai nguyên nhân: sự điều chỉnh dòng chảy năm tạo nên mối liên hệ tương quan với 

những τ không lớn (không lớn hơn 2−3 năm), và tính chu kỳ của dòng chảy tạo nên sự 

tương quan biến thiên có tính tuần hoàn và làm cho tương quan tắt dần chậm trong dải τ 

rộng. Trong công trình [34] đã khảo sát ngoại suy "thuần tuý" (không làm trơn) dòng 

chảy năm của các con sông với thời hạn dự báo 3 2 1 ,,=T  và 5 năm. Trong đó các tính 

toán được thực hiện bằng hai phương pháp: giải trực tiếp hệ phương trình đại số (5.2.11) 

(xem mục 5.2) và sử dụng lý thuyết Kolmogorov−Winer (xem mục 5.3 và 5.5). 
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Hình 9.1 

1. Dự báo dòng chảy sông bằng cách giải trực tiếp hệ phương trình đại số 

Bài toán dự báo dòng chảy sông được đặt ra như sau. Có số liệu độ lệch dòng chảy 
năm so với chuẩn )(),(),( ntqtqtq −−  ..., 1  ghi được trong n  năm mà năm cuối cùng được ký 

hiệu là t . Giá trị dự báo )( Ttq + , với −T thời hạn dự báo, sẽ được tìm dưới dạng tổ hợp 

tuyến tính của m số trong số các số liệu này 


=

−α=+
m

k
k ktqTtq

0

)()( .                                                  (9.1.1) 

Các hệ số  kα đối với từng giá trị T  đã cho, được xác định từ điều kiện cực tiểu 

phương sai sai số ngoại suy như đã trình bày trong mục 5.2, là nghiệm của hệ phương 

trình 


=

=−α=+
m

k
qkq mjjkRjTR

1

 ..., 2 1   ,,),()( ,                                   (9.1.2) 

trong đó )(τqR  là hàm tương quan của độ lệch dòng chảy năm. Số hạng tử m trong tổng 

(9.1.1) cần được chọn sao cho các mômen tương quan )( jkRq −  xác định theo số liệu quan 

trắc tại n  điểm phải đủ tin cậy. Trong [34], hệ phương trình (9.1.2) được giải bằng 

phương pháp Gauss [77]. 

Chúng ta sẽ xem xét kết quả tính cho sông Volga tại Kub−shev. Chuỗi ban đầu của lưu 

lượng trung bình năm lấy bằng các độ lệch so với chuẩn trong thời kỳ 1882−1935. Số hạng tử 

trong tổng (9.1.1) bằng 21. 

Trong bảng 9.1 dẫn ra giá trị của các hệ số ngoại suy tối ưu  kα ứng với thời hạn dự 

báo  3 2 1 ,,=T  và 5 năm. 

Để đánh giá chất lượng dự báo tối ưu, trên hình 9.2 dẫn ra những giá trị thực của 

dòng chảy năm (đường liền nét) và những giá trị dự báo theo công thức (9.1.1) với các hệ 

số ở bảng 9.1. 

Từ hình 9.2 thấy rằng, số liệu dự báo nhận được theo phương pháp ngoại suy tối ưu 

khá phù hợp với những giá trị thực của dòng chảy năm. 

Bảng 9.1 

k  
T  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,56 −0,53 0,42 −0,22 0,03 0,08 −0,28 0,03 0,24 0,18 0,00 

2 −0,22 0,19 −0,07 −0,28 −0,05 −0,17 0,02 0,25 0,19 0,13 0,19 

3 −0,19 0,11 −0,55 0,16 −0,38 0,08 0,20 0,23 0,00 0,14 0,13 

 5 −0,85 −0,06 −0,52 0,53 −0,01 0,28 −0,18 0,25 −0,02 0,34 0,58 

 

k  
T  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 0,22 0,03 0,35 −0,17 −0,29 0,22 −0,48 0,08 −0,21 0,00 

2 0,08 0,34 0,14 −0,17 0,08 −0,36 −0,07 −0,15 −0,16 −0,33 

3 0,35 0,20 −0,23 0,31 −0,26 −0,17 0,00 −0,28 −0,15 −0,30 

5 0,01 0,28 −0,44 0,07 0,00 −0,49 −0,42 −0,52 0,32 −0,04 
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Các hệ số tương quan giữa giá trị thực và dự báo bằng: 

030840 ,, ±  với 1=T  năm, 

030840 ,, ±  với 2=T  năm, 

030840 ,, ±  với 3=T  năm, 

030800 ,, ±  với 5=T  năm. 

Thành công của việc đưa số liệu nhiều năm vào dự báo càng thể hiện rõ nếu chúng ta 

nhớ lại rằng các hệ số tương quan giữa lưu lượng trung bình năm của sông Volga (tại 
Kub−shev) với 3 2,=τ  và 5 năm bằng 0602 ,)( =r , 0503 ,)( −=r , 2305 .)( −=r  (xem hình 9.1). 

Kết quả dự báo cho năm con sông khác cũng rất khả quan. 

 

Hình 9.2 

2. Dự báo dòng chảy sông khi sử dụng lý thuyết Kolmogorov− Winer 

Giả thiết rằng độ lệch dòng chảy năm so với chuẩn là quá trình ngẫu nhiên dừng và 

khoảng thời gian cho quá trình này khá lớn, tức là thể hiện của quá trình có thể xem là 

được cho trên toàn khoảng trước thời điểm hiện tại. 

Theo lý thuyết Kolmogorov−Winer giá trị dự báo )( Ttq +  được tìm theo công thức 

(9.1.1), trong đó các hệ số kα  được xác định bằng cách giải phương trình Winer−Hopf  

theo phương pháp đã trình bày trong mục 5.5. 

Phương pháp tính toán như sau: 

1) tìm hàm tương quan )(τqR  theo chuỗi các quan trắc )(tq , )( 1−tq ,..., )( ntq − , 

2) tìm mật độ phổ )(ωqS  theo hàm tương quan )(τqR , 

3) xác định hàm truyền tối ưu theo công thức (5.5.19), 

4) xác định các hệ số  kα  như là giá trị của hàm trọng lượng tối ưu (5.4.11) khi 

thay thế t  bởi kt −  trong công thức này, 

5) xác định giá trị cần tìm )( Ttq +  theo công thức (9.1.1). 

Trong chương 5 chúng ta đã xét phương pháp xác định hàm trọng lượng tối ưu khi 

cho hàm tương quan của quá trình ngẫu nhiên dưới dạng giải tích. Khi đó giả thiết rằng 

những giá trị thống kê của hàm tương quan tính theo số liệu thực nghiệm được xấp xỉ 

bằng biểu thức giải tích. 
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Trong [34] những giá trị thống kê của hàm tương quan được xấp xỉ bằng đường gấp 

khúc, ở đó tích phân trong các công thức xác định mật độ phổ, hàm truyền và hàm trọng 

lượng được thay thế gần đúng bằng tổng tích phân tương ứng khi tính toán. 

Bảng 9.2 

k  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 kα  0,40 0,00 0,00 −0,30 0,53 0,25 0,21 0,10 0,21 −0,14 −0,11 

 

k  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 kα 0,14 −0,05 0,47 −0,06 −0,30 0,10 −0,06 −0,10 0,14 −0,11 

 

Trong bảng 9.2 dẫn ra những giá trị nhận được của các hệ số kα  đối với sông Volga 

với thời gian báo trước bằng một năm. 

Sử dụng các hệ số kα  trong bảng 9.2, theo công thức (9.1.1) đã làm dự báo dòng 

chảy sông Volga tại Kub−shev với thời hạn dự báo 1 năm cho thời kỳ 1902−1935. Trên 

hình  9.3  dẫn  ra  những  số  liệu  tính  toán  dự  báo (đường gạch nối) và giá trị quan trắc 

thực của độ lệch dòng chảy so với chuẩn trong những năm đó (đường liền nét). Từ hình vẽ 

thấy rằng, số liệu tính phản ánh đúng biến trình của giá trị thực và khá phù hợp với 

chúng. Hệ số tương quan của dòng chảy thực và dự báo bằng 030860 ,, ± . So sánh các kết 

quả này với những đánh giá dự báo nhận được bằng con đường giải trực tiếp hệ phương 

trình (9.1.2) (xem mục 1) thấy rằng độ chính xác của chúng xấp xỉ như nhau. 

 

Hình 9.3 

9.2. Phân tích phổ và ngoại suy chỉ số hoàn lưu vĩ hướng 

Khi nghiên cứu các quá trình khí quyển quy mô lớn cần biết quy luật của mắt xích chủ 

yếu trong hoàn lưu chung của khí quyển, đó là hoàn lưu vĩ hướng, tức sự vận chuyển không 

khí từ phía tây sang phía đông gây nên bởi dòng nhiệt tới từ mặt trời và sự quay của trái đất 

quanh trục. 

Khi tìm hiểu các quy luật hoàn lưu thường người ta sử dụng một số đặc trưng tích phân 

của các quá trình vĩ mô. Phổ biến nhất trong các đặc trưng đó là chỉ số hoàn lưu vĩ hướng. 

Chỉ số hoàn lưu vĩ hướng J  được định nghĩa như là một đại lượng không thứ nguyên, 

bằng tỷ số tốc độ góc quay của khí quyển α  và tốc độ góc quay của trái đất ω  
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ω
α=J .                                                                (9.2.1) 

Đại lượng α  liên hệ với tốc độ dài của chuyển động khí quyển bởi hệ thức 

ϕα=λ cos)( 0rzv ,                                                        (9.2.2) 

trong đó λv  là tốc độ của dòng vĩ hướng, −0r  bán kính trung bình trái đất, ϕ  là vĩ độ địa lý, 

−z  độ cao trên mực nước biển. 

Do tầm quan trọng của sự hiểu biết về những quy luật biến đổi theo thời gian của chỉ số 

hoàn lưu vĩ hướng, đặc biệt cho mục đích hoàn thiện phương pháp dự báo thời tiết hạn dài, 

trong nhiều công trình đã nghiên cứu cấu trúc thống kê của chỉ số hoàn lưu vĩ hướng và thử 

nghiệm dự báo nó bằng phương pháp thống kê. 

 

Hình 9.4 

Trong các công trình [49, 53, 54, 61, 82] đã tiến hành xử lý thống kê một số lượng khá 

lớn tài liệu thực nghiệm và tính các hàm tương quan, mật độ phổ của chỉ số hoàn lưu vĩ 

hướng. 

Trên hình 9.4 dẫn ra các hàm tương quan thời gian của chỉ số hoàn lưu vĩ hướng theo 

[49] đối với các độ cao của các mặt đẳng áp 1000, 700, 500, 300, 200 và 100mb. 

Các hàm tương quan được tính theo giá trị ngày của đại lượng chỉ số hoàn lưu vĩ hướng 

trong những năm quan trắc sau đây: 

Mực, 

mb 

Năm 

1000 

700, 

500 

300, 

200 

 

100 

1955−1

960 

1949−1

960 

1954−1

956 

1958−1

960 

1958−1

960 
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Trên hình 9.4 nhận thấy sự phù hợp tốt giữa những hàm tương quan ở các mực 

700−500 mb, và gần đối lưu hạn (200−300 mb), điều này cho phép sử dụng các hàm tương 

quan lấy trung bình cho từng lớp. Trên hình thấy rõ rằng, thoạt đầu các hàm tương quan 

giảm khá nhanh, sau đó có tính chất dao động ngẫu nhiên. Trong đó nhận thấy những dao 

động này biểu hiện tính tuần hoàn với chu kỳ trung bình khá gần nhau ở tất cả các đường 

cong. 

Để biểu thị rõ hơn tính tuần hoàn của các hàm tương quan nhận được đã tính các mật 

độ phổ )(ωjS  theo công thức 

ωττ+=ω 
=

cos)()()(
n

i
jjj RRS

1

20 , 

ở đây T
T

  
2

,
π=ω  là chu kỳ.  

Những tính toán được thực hiện với 240 ..., 2 1 ,,=T  ngày. 

Đồ thị mật độ phổ đối với các mực 1000, 500 và 200 mb từ [49] dẫn ra trên hình 9.5. 

 

Hình 9.5 

Sự tồn tại một loạt các cực đại thể hiện khá rõ trên các đồ thị mật độ phổ (ứng với 

...,  2120 1412 ữữ=T  ngày) chứng tỏ về tính tuần hoàn trong sự biến đổi theo thời gian của chỉ 

số hoàn lưu vĩ hướng. 

Để làm rõ mức độ liên hệ của hoàn lưu trên các mặt đẳng áp khác nhau trong [82] đã 

tính các hàm tương quan quan hệ chuẩn hoá )(τijr  giữa các giá trị của chỉ số hoàn lưu vĩ 

hướng trên các mực khác nhau. Đồ thị của các hàm đó được dẫn ra trên hình 9.6. 

Những giá trị lớn nhất của các hàm tương quan quan hệ chuẩn hoá nhận được cho các 

giá trị trên hai mực ứng với cùng một thời điểm, tức khi .0=τ  Khi đó đại lượng )(0ijr  có các 

trị số lớn nhất trong tầng đối l−u giữa ( 9700700500 ,)(, =r ), các lớp đối l−u hạn có mức độ liên 

hệ nhỏ nhất ( 8700200300 ,)(, =r ). Khi khoảng cách giữa các mực tăng dần thì mối liên hệ của 

hoàn lưu vĩ hướng yếu đi. 
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Trong các công trình [53, 54] đã nghiên cứu cấu trúc thống kê giá trị trung bình 

tháng của chỉ số hoàn lưu vĩ hướng. Từ những giá trị của chỉ số hoàn lưu vĩ hướng trung 

bình tháng tại mực 500 mb trong 15 năm (1949−1963), đã tính hàm tương quan chuẩn 
hoá thời gian )(τr  của chỉ số hoàn lưu vĩ hướng. Kết quả được biểu diễn trên hình 9.7. 

Đặc  điểm của đường cong trên hình này tương tự đặc điểm của các hàm tương quan đối 

với giá trị ngày của chỉ số hoàn lưu vĩ hướng, ở đây cũng thể hiện rõ những dao động 

sóng ngẫu nhiên. Chu kỳ trung bình của các dao động bằng 6−9 tháng. Sự hiện diện của 

tính tuần hoàn này cũng được khẳng định trên đồ thị mật độ phổ giá trị trung bình 

tháng của chỉ số hoàn lưu vĩ hướng [54], được dẫn ra trên hình 9.8. 

Mối liên hệ tương quan đáng kể theo thời gian của các giá trị ngày lẫn các giá trị 

trung bình tháng của chỉ số hoàn lưu vĩ hướng chứng tỏ tính đúng đắn của việc đặt bài 

toán dự báo thống kê chỉ số hoàn lưu vĩ hướng. Việc thử nghiệm giải quyết bài toán này 

đã được nêu ra trong các công trình [53,54,82]. 

Trong công trình [82] đã giải bài toán ngoại suy tuyến tính giá trị ngày của chỉ số 

hoàn lưu vĩ hướng trên mặt đẳng áp 700 mb, tại đó mối liên hệ tương quan tỏ ra ổn định 

nhất. 

Giá trị dự báo )( mtJ +  với thời hạn dự báo m  ngày đã được tìm theo chuỗi n  giá trị 

của nó trước thời điểm t  theo công thức 

)()( itJAmtJ
n

i
i −=+ 

−

=

1

0

.                                               (9.2.3) 

 

Hình 9.6 

Bài toán về ngoại suy tuyến tính thuần tuý quá trình ngẫu nhiên dừng cho tại một 

số điểm hữu hạn đã được giải theo phương pháp trình bày trong mục 5.2. Các hệ số iA  

được xác định bằng cách giải hệ phương trình dạng (5.2.11). 
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Những giá trị của các hệ số iA  với 30=n  và thời hạn dự báo m bằng1, 3 và 7 ngày 

được dẫn trên hình 9.9. Từ hình này thấy rằng, ảnh hưởng mạnh nhất đến đại lượng 

được dự báo là các giá trị liền trước nó, sau đó khi 202 << i  ảnh hưởng của quá khứ giảm 

nhanh, cuối cùng với 2521 ữ=i  sự ảnh hưởng này lại tăng mạnh lên. Sự phân bố trọng 

lượng như vậy dĩ nhiên phù hợp với sự phân bố các cực đại của mật độ phổ (xem hình 

9.5). 

Để đánh giá sự phù hợp giữa các giá trị nhận được bằng cách ngoại suy tuyến tính 

và các giá trị thực của chỉ số hoàn lưu vĩ hướng đã xác định sai số tuyệt đối trung bình 

của phép ngoại suy   ∗−=ρ JJ , trong đó ∗J  là giá trị ngoại suy, −J  giá trị thực của chỉ 

số hoàn lưu vĩ hướng. 

Giá trị nhỏ nhất của sai số ρ nhận được khi m nhỏ, tức là khi chỉ sử dụng giá trị 

của những ngày liền trước gần nhất. Khi sử dụng số lượng lớn các số hạng trong công 

thức ngoại suy tối ưu thì độ chính xác không những không tăng lên, mà thậm chí giảm 

mạnh. 

 

 

 

 

Hình 9.7 

 

Hình 9.8 

 

Thoạt nhìn có thể tưởng rằng càng nhiều hệ số iA  được sử dụng trong công thức 

ngoại suy tối ưu thì càng nhiều thông tin được đưa vào để nhận giá trị dự báo, và giá trị 

dự báo càng được xác định một cách chính xác. Thực tế thì không phải như vậy. Các hàm 

tương quan thực nghiệm dùng để xác định các hệ số iA  không phải là chính xác, vì chúng 

nhận được dựa theo tập mẫu không lớn lắm các thể hiện. Ngoài ra độ chính xác của 

chúng còn bị giảm vì một số thể hiện riêng biệt phụ thuộc lẫn nhau. 

Khi số lượng các phương trình của hệ (5.2.11) lớn, độ chính xác của việc xác định 

các hệ số iA  có thể bị giảm còn vì tính căn cứ thấp của hệ này hay tính không ổn định của 

nó. 
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Vì vậy số lượng các hệ số iA  được tính tới khi dự báo phải chọn đủ nhỏ so với dung 

lượng mẫu. A. M. Iaglom [88] cho rằng khi dung lượng mẫu khoảng vài trăm giá trị, số 

hệ số iA  không được vượt quá một vài đơn vị. 

Để cắt giảm số số hạng trong công thức ngoại suy tối ưu và chọn một số không lớn 

các số hạng có tỷ trọng lớn nhất trong dự báo, thông thường phương pháp gọi là phương 

pháp sàng tỏ ra rất hiệu quả. Phương pháp này như sau. Giả sử có n  giá trị của thể hiện 

của quá trình ngẫu nhiên )(tU  tại những thời điểm trước thời điểm :t  

)(),(),( 1 ..., 1 +−− ntututu . Giá trị dự báo của thể hiện ở thời điểm mt +  được tìm theo công 

thức 

j

k

j
jvAmtu 

=

=+
1

)(                                                     (9.2.4) 

với số các số hạng k  không lớn. 

Khi đó với tư cách là giá trị của 1v  người ta chọn ra trong số các giá trị )( itu −  một 

giá trị tương ứng với trị số lớn nhất của hệ số tương quan của v1  với đại lượng cần dự 

báo. Sau đó với tư cách là 2v  người ta lấy từ trong số các giá trị còn lại một giá trị có 

phần đóng góp lớn nhất vào hệ số tương quan của cặp ),( 21  vv  với đại lượng cần dự báo, 

tiếp theo lấy từ trong các giá trị còn lại một giá trị 3v  có phần đóng góp lớn nhất vào hệ 

số tương quan của ba đại lượng ),,( 321   vvv  với đại lượng cần dự báo v.v... 

Thông thường sau một vài bước thì phần bổ sung vào hệ số tương quan chỉ còn là 

rất nhỏ và thủ tục có thể kết thúc; số số hạng được chọn khi đó sẽ không lớn lắm. Tuy 

nhiên khi sử dụng phương pháp này, trong trường hợp có nhiều đại lượng ban đầu, cũng 

có nguy cơ ngẫu nhiên nhận được những hệ số tương quan tương đối lớn của các giá trị 

được chọn kv  do sự không chính xác của việc xác định các hệ số tương quan thực nghiệm. 

Khi đó dự báo theo phương pháp này cũng có thể trở nên không hiệu quả. 

 

Hình 9.9 

Trong công trình [53] để dự báo chỉ số hoàn lưu vĩ hướng trung bình tháng đã sử 

dụng lý thuyết ngoại suy tuyến tính các quá trình ngẫu nhiên dừng trình bày trong các 

mục  5.3 và 5.5. 

Với mục đích đó, hàm tương quan của chỉ số hoàn lưu vĩ hướng trung bình tháng 

xác định theo số liệu thực nghiệm đã được xấp xỉ bằng biểu thức giải tích 
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)sin,sin,()( ,, τσ+τσ+=τ τ−τ−
21

0104652
5101350eeR .                        (9.2.5) 

Theo công thức (3.2.12) mật độ phổ tương ứng )(ωS  đã được xác định dưới dạng 

×
σ−α−ωσ−α+ωσ−α−ω

−ω−ω=ω
])(][)(][)([

),(),(
)(

2

21

22

11

22

11

2

2222 83486160

iii
S  

)]()([ 2

2

22

21

2

1

α+ωα−α+ω
×

i
,                                        (9.2.6) 

trong đó .,;, 4652 010 21 =α=α  

Sau đó, theo phương pháp được trình bày trong mục 5.5 đã tìm hàm truyền tối ưu 

theo công thức (5.5.19), và tiếp theo là tìm công thức ngoại suy tuyến tính tối ưu biểu thị 

giá trị dự báo của đại lượng cần tìm tại thời điểm Tt +  qua giá trị của nó và giá trị của 

đạo hàm các bậc của nó tại thời điểm t . 

Nếu chỉ giới hạn ở hai đạo hàm đầu tiên, thì nhận được những công thức ngoại suy 

tuyến tính tối ưu gần đúng chỉ số hoàn lưu vĩ hướng với thời hạn dự báo một và hai 

tháng dưới dạng 

)(,)(,)(,)( tJtJtJtJ ′′−′+=+ 8143000270067301 ,                           (9.2.7) 

)(,)(,)(,)( tJtJtJtJ ′′−′+=+ 0690000020005702 .                           (9.2.8) 

Khi tính các đạo hàm đã sử dụng các công thức nội suy Newton: 

),()( 1−−=Δ≈′ tJtJJJ  

).()()( 2122 −+−−=Δ≈′′ tJtJtJJJ                                       (9.2.9) 

Kết quả dự báo J với thời hạn dự báo một tháng theo công thức (9.2.7) khá phù hợp 
với các giá trị thực. Dự báo đại lượng )( 2+tJ  không cho kết quả khả quan. 

Chương  10: Một số vấn đề mô tả trường tốc độ gió 

10.1. Hàm tương quan của tốc độ gió 

Trong chương 4 đã chỉ ra rằng để xác định kỳ vọng toán học và hàm tương quan của 

biến đổi tuyến tính hàm ngẫu nhiên dừng nào đó chỉ cần biết kỳ vọng toán học và hàm tương 

quan của hàm ngẫu nhiên được biến đổi. Nhưng trong thực tiễn thường xảy ra các trường hợp 

khi mối liên hệ giữa các hàm ngẫu nhiên thực sự không tuyến tính. Khi đó để nhận được các 

đặc trưng của hàm ngẫu nhiên là kết quả của phép biến đổi phi tuyến, thì biết kỳ vọng toán 

học và hàm tương quan của hàm ngẫu nhiên được biến đổi là chưa đủ, mà cần biết các 

mômen bậc cao hoặc các hàm phân bố nhiều chiều của nó. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, 

bằng cách sử dụng những thủ thuật nhân tạo có thể biểu diễn gần đúng kỳ vọng toán học và 

hàm tương quan của kết quả biến đổi phi tuyến qua những đặc trưng tương ứng của hàm 

ngẫu nhiên được biến đổi. 

Để làm ví dụ cho biến đổi phi tuyến quá trình ngẫu nhiên dừng, ta xét phương pháp 

gần đúng xác định hàm tương quan của modul vận tốc gió, nếu biết trước  kỳ vọng toán học 

và hàm tương quan của các thành phần của vectơ này. Thông thường vectơ gió được xem như 
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vectơ ngẫu nhiên hai chiều, mà các thành phần )(tU x  và )(tU y  của nó là những hàm ngẫu 

nhiên không độc lập với nhau, tại mỗi giá trị t  chúng tuân theo qui luật phân bố chuẩn có 

phương sai bằng nhau. 

Có thể xác định được hàm tương quan của modul vectơ gió, nếu biết quy luật phân bố 

hai chiều ),( 21 uuf , tức mật độ phân bố đồng thời các tốc độ gió 1U  và 2U  lấy ở những thời 

điểm khác nhau hay tại những điểm khác nhau trong không gian. Phương pháp này được A. 

S. Martrenko xem xét trong công trình [60], ở đó trên cơ sở xác định lý thuyết mật độ phân bố 

đồng thời của các modul )( 1U t


 và )( 2U t


, xác lập mối liên hệ giữa các hàm tương quan của 

trường vectơ )(tU


 và trường vô hướng )(tU


. Với một số giả thiết nào đó đã nhận được những 

công thức tương đối đơn giản, và thực tế ứng dụng được, để tính các hệ số tương quan cho 

trường hợp tốc độ gió trung bình gần bằng không. Nhưng thực ra, như đã nêu trong công 
trình [60], trong nhiều trường hợp tốc độ gió trung bình mUM =][  khác không, và giá trị của 

chúng có thể vượt quá phương sai 2σ  một cách đáng kể. Ví dụ, trong các điều kiện điển hình 

đối với dòng chảy xiết thì ., 1242
2

2

÷=
σ
m

 Biểu thức đối với mật độ phân bố đồng thời của tốc độ, 

nhận được trong các điều kiện đó, rất cồng kềnh và trên thực tết không cho phép nhận được 

những công thức khả dĩ để tính các hệ số tương quan. 

Chúng ta sẽ xây dựng các công thức để xác định hàm tương quan tốc độ gió cho trường 

hợp giá trị trung bình của tốc độ gió lớn hơn đáng kể so với độ lệch bình phương trung bình 

của chúng. Phương pháp này dựa trên cơ sở sử dụng hàm đặc trưng của hệ các đại lượng 

ngẫu nhiên có dạng đơn giản đối với trường hợp các đại lượng ngẫu nhiên phân bố chuẩn. 

Bài toán được phát biểu như sau. Xét vectơ ngẫu nhiên hai chiều 

jiU )()()( tUtUt yx +=                                                  (10.1.1) 

mà các thành phần )(tU x  và )(tU y  của nó là những hàm ngẫu nhiên dừng phân bố chuẩn 

có kỳ vọng toán học xm  và ym , các phương sai 2σ== yx DD  và các hàm tương quan )(τxR  

và )(τyR . 

Các thành phần của vectơ được coi là không phụ thuộc lẫn nhau, tức hàm tương 

quan quan hệ của chúng bằng không. 

Yêu cầu xác định hàm tương quan )(τuR  của modul vectơ ngẫu nhiên 

)()()( tUtUtU yx
22 += .                                             (10.1.2) 

Muốn vậy, đầu tiên ta xác định hàm tương quan của bình phương modul 

)()()( tUtUtZ yx
22 += .                                             (10.1.3) 

Hiển nhiên hàm ngẫu nhiên )(tZ  không phân bố chuẩn, tuy vậy tính dừng của nó 

được giữ nguyên. 

Ta xác định hàm tương quan )(τzR  

{ } =−τ+=−τ+−=τ 2

zzzz mtZtZMmtZmtZMR )]()([])(][)([)(  

+τ++τ+= )]()([)]()([ tUtUMtUtUM yxxx
2222  

22222

zyyxy mtUtUMtUtUM −τ++τ++ )]()([)]()([ ,                             (10.1.4) 

trong đó 
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222222222 2 yxyxyxz mmmmUMUMm ++σ=+σ++σ=+= )()(][][ .                  (10.1.5) 

Ta xét hệ bốn đại lượng ngẫu nhiên phân bố chuẩn 

)(),(),(),( τ+==τ+== tUUtUUtUUtUU yyxx 4321    . 

Hàm đặc trưng của hệ này, như đã biết (xem mục 1.12), có dạng 

,exp),,,(
,

,









+−= 
==

4

1

4

1

4321
2

1

k
kkjk

jk
jk umiuuRuuuuE                            (10.1.6) 

trong đó km  là các kỳ vọng toán học của các đại lượng ngẫu nhiên kU , jkR ,  là mômen 

quan hệ của các đại lượng ngẫu nhiên kU  và jU , chúng là những phần tử của ma trận 

tương quan   jkR ,  

)].)([(, jjkkjk mUmUMR −−=  

Đối với hệ các đại lượng ngẫu nhiên đang xét ta có: 
2

44332211 σ==== RRRR ; 

)(),( τ=τ= yx RRRR 3412   ; 

yx mmmmmm ==== 4321   , .                                         (10.1.7) 

Vì các hàm ngẫu nhiên )(tU x  và )(tU y  không phụ thuộc lẫn nhau, nên 

.024142313 ==== RRRR  

Như vậy ma trận tương quan có dạng 





















σ
τσ

σ
τσ

=

2

2

2

2

00

00

  
)(

)(

,

y

x

jk
R

R

R .                                        (10.1.8) 

Các kỳ vọng toán học ở vế phải công thức (10.1.4) thực chất là những mômen gốc 

bậc bốn của hệ các đại lượng ngẫu nhiên đang xét. Những mômen này có thể tìm được 

bằng cách lấy vi phân hàm đặc trưng của hệ 

==τ+ ][)]()([ 2

2

2

1

22 UUMtUtUM xx ===== 02
2

2
1

4321
4

4 4321

),,,(1
uuuuuu

uuuuE

i ∂∂
∂

 

+++++= 122111

2

222

2

11211

2

12 42 RmmRmRmRRR  

4222422

2

2

1 422 xxxxx mRmmRmm +τ+σ+σ+τ=+ )()(                             (10.1.9) 

Sau khi tính bằng cách tương tự những giá trị còn lại của các kỳ vọng toán học và 

thế chúng vào công thức (10.1.4), ta được 

)].()([)]()([)( τ+τ+τ+τ=τ yyxxyxz RmRmRRR 2222 42                           (10.1.10) 

Để xác định hàm tương quan của hàm ngẫu nhiên )(tU , khi biết hàm tương quan 

của bình phương của nó )(tZ , cần có quy luật phân bố của )(tU  tại từng giá trị t . 

Như đã biết (xem mục 1.11) luật phân bố của modul của vectơ hai chiều 
22

yx UUU += , mà các thành phần của nó là những đại lượng ngẫu nhiên độc lập, phân bố 

chuẩn, có cùng phương sai 2σ  nhưng khác kỳ vọng toán học yxx mMmUM == ][,][ yU , sẽ là 

hàm Releich tổng quát 
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,)(

0  khi                               0

0  khi       
20

2
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2

22

u

u
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Ie
u

uf

mu

                              (10.1.11) 

Trong công thức này 22

yx mmm +=  là giá trị trung bình của modul vectơ 

−







σ20  
mu

IU ;  hàm Bessel bậc không. Khi 1>>
σ
m

 có thể thay hàm Bessel bằng biểu thức 

tiệm cận của nó 

....
8

1
1

2

e
)(I0 






 +

ω
+

πω
≈ω

ω
                                   (10.1.12) 

Khi đó có thể viết 
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−
σ
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2 um
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ummu

.                          (10.1.13) 

Giới hạn ở hai số hạng của chuỗi, ta nhận được 

m

u

um
euf

mu

 
8

1
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1 2

2

 ( 
 

2

2








 σ+
σπ

≈ σ
−− )

)( .                                (10.1.14) 

Từ công thức này thấy rằng khi 1>>
σ
m

 với độ chính xác đến nhân tử 








 σ+
m

u

um8
1

2

 

hàm Rơle tổng quát có thể thay bằng luật phân bố chuẩn 

0ue
2

1
)u(f

2

2

2

)mu

>
σπ

= σ

−−
     khi

  

 ( 

                             (10.1.15) 

Hàm Releich tổng quát (10.1.11) có tính bất đối xứng thể hiện rõ với những trị số 

nhỏ của 
σ
m

, khi tăng 
σ
m

 tính bất đối xứng giảm. Khi 2=
σ
m

 hệ số bất đối xứng bằng 0,24, 

khi 3=
σ
m

 hệ số bất đối xứng chỉ bằng 0,07. 

Để nâng độ chính xác ta sẽ xấp xỉ hàm Rơle tổng quát (10.1.11) bằng luật phân bố 

chuẩn không phải theo công thức (10.1.15), mà dưới dạng 

0  khi   
 2 

1 2

2

2

 ( 
 

>
σ′π

= σ′
′−−

ueuf
mu )

)(                                  (10.1.16) 

sau khi chấp nhận những giá trị tương ứng của kỳ vọng toán học và phương sai phân bố 

(10.1.11) làm kỳ vọng toán học m′  và phương sai 2σ′  của nó. 

Như đã biết (xem mục 1.11) đối với phân bố (10.1.11) kỳ vọng toán học và phương 

sai có dạng 
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σ
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e
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I
mm

I
m

muM ][ ,            (10.1.17) 

.][ 2222 2 mmuD ′−+σ=σ′=                                         (10.1.18) 

Trên hình 10.1 dẫn ra các đường cong phân bố tính theo các công thức (10.1.11) 

(đường cong 1), (10.1.15) (đường cong 2) và (10.1.16) (đường cong 3) với những giá trị 
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5 3, 2 1 0 ,,,=
σ
m

. Trên trục hoành đặt các giá trị u đơn vị bằng σ , trên trục tung đặt )(uf . 

Phân tích hình vẽ thấy rằng khi 2≥
σ
m

 sai số của phép xấp xỉ phân bố (10.1.11) 

bằng phân bố chuẩn (10.1.16) là rất nhỏ. Phép xấp xỉ bằng phân bố (10.1.15) cho kết quả 

kém hơn. 

Bây giờ ta sẽ coi hàm ngẫu nhiên )(tU  tại mỗi giá trị t tuân theo qui luật phân bố 

chuẩn (10.1.16) với kỳ vọng toán học m′  và độ lệch bình phương trung bình σ′  xác định 

theo các công thức (10.1.17), (10.1.18). 

 

Hình 10.1 

Trước đây chúng ta đã nhận được hàm tương quan cho hàm ngẫu nhiên )()( tUtZ 2= .

 Bây giờ chúng ta thiết lập mối liên hệ giữa các  hàm tương quan )(τzR  và )(τuR . 

Hàm tương quan )(τzR  sẽ xác định theo công thức 

{ −τ+−=τ )([)]]([)([)( tUtUMtUMRz
222   

} { )]()([)]]([ 2222 mtUMtUM ′+σ′−=τ+− }=′+σ′−τ+× )]()([ 222 mtU  

22222 )()]()([ mtUtUM ′+σ′−τ+= .                                   (10.1.19) 

Ký hiệu 21  UtUUtU =τ+= )(,)( . Vì 1U  và 2U  là những đại lượng ngẫu nhiên phân bố 

chuẩn, nên hàm đặc trưng của hệ hai đại lượng ngẫu nhiên này sẽ có dạng 







 ++++−= )()(exp),( 2211

2

2222112

2

11121 2
2

1
umumiuRuuRuRuuE ,              (10.1.20) 

trong đó 

,, 2

221121     σ′==′== RRmmm  

)()])([( τ=−−= uRmUmUMR 221112 .                                (10.1.21) 

)(τuR  là hàm tương quan cần tìm của hàm ngẫu nhiên )(tU . 

Ta tính đại lượng )]()([ τ+tUtUM 22  trong công thức (10.1.19) 

=
∂∂

∂==τ+ == 02

2

2

1

21

4

4

2

2

2

1

22

21
  

  1
uuuu

uuE

i
UUMtUtUM

),(
][)]()([  

)()()( 2222 42 σ′+′−′−τ= mtRmR uu .                                   (10.1.22) 
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Thế (10.1.22) vào (10.1.19), nhận được 
42222 2242 mmRRmRR uuuz ′−′+τ=τ′+τ=τ ])([)()()( .                      (10.1.23) 

Từ đó 

242
2

1
mmRR zu ′−′−τ=τ )()( .                                    (10.1.24) 

Thay vì )(τzR  ta thế biểu thức của nó theo (10.1.10), cuối cùng ta có 

22222 2 mRmRmRRR yyxxyxu ′−τ−τ−τ+τ=τ )]()([)()()( .                     (10.1.25) 

Hàm này cho khả năng xác định hàm tương quan của tốc độ gió theo giá trị của 

hàm tương quan của các thành phần vectơ gió. Nó thuận tiện cho việc tính toán với mọi 

trị số 2≥
σ
m

. 

10.2. Khuếch tán rối 

Giả thiết rằng tại điểm nào đó của dòng rối chất lỏng hay chất khí có một tạp chất 

xâm nhập, chẳng hạn một số lớn các hạt rắn nhỏ thuốc nhuộm. Nhờ sự vận chuyển bởi các 

luồng xáo trộn hỗn loạn của dòng rối, chất này lan truyền nhanh và nhuộm màu một thể 

tích lớn. Hiện tượng này gọi là khuếch tán rối. Sự khuếch tán rối rất phổ biến trong tự 

nhiên. Nó quyết định sự lan truyền trong khí quyển những con vi khuẩn và siêu vi trùng, 

phấn hoa, làm ô nhiễm không khí bằng khói và các chất khí do công nghiệp và giao thông 

phát ra, vận chuyển hơi ẩm từ mặt đất, phân tán các vật thể nổi trên mặt thủy vực... 

Tài liệu nghiên cứu vấn đề khuếch tán rối rất phong phú. Trình bày chi tiết về lý 

thuyết khuếch tán rối có trong cuốn chuyên khảo của A. S. Monin và A. M. Iaglom [18]. ở 

đây chúng ta xét tóm tắt phương pháp mô tả khuếch tán rối trong trường rối đồng nhất 

dừng. Để mô tả rối một cách thuận tiện sẽ sử dụng phương pháp Lagrăng, phương pháp 

này theo dõi chuyển động của một phần tử xác định của chất lỏng hay khí trong dòng bắt 

đầu từ một thời điểm ban đầu nào đó. 

Giả sử tại thời điểm ban đầu 00 =t  phần tử nằm ở gốc của hệ toạ độ cố định, còn tại 

thời điểm t  nó nằm ở điểm X


 có toạ độ 321   xxx ,, .  

Hàm vect¬ ),(tX


 được xem như hàm ngẫu nhiên của thời gian, có thể dùng để đặc 

trưng cho rối. 

Mối phụ thuộc vào thời gian của bán kính vectơ quỹ đạo của mỗi phần tử chuyển 

động trong dòng, mà ta nhận được nhờ thí nghiệm, là một thể hiện của hàm ngẫu nhiên 

này. Ta ký hiệu 

dt

td
t

)(
)(

X
V




=                                                     (10.2.1) 

là vận tốc Lagrăng của các phần tử, chúng ta sẽ xem vận tốc này như một hàm vectơ 

ngẫu nhiên đồng nhất dừng. Khi đó ta có thể viết 

=
t

dsst
0

VX )()(


.                                                  (10.2.2) 

Ta sẽ xem rằng vận tốc trung bình (lấy trung bình theo tập hợp tất cả các phần tử) 

bằng không, ,)]([ 0V =tM


 khi đó kỳ vọng toán học của hàm ngẫu nhiên )(tX


 bằng không, 



 204

0X =)]([ tM


. 

Trong trường hợp này phương sai của sự phân tán các phần tử )(t
ix

2σ  dọc theo trục 

toạ độ i có thể xác định theo công thức 

  =




















=σ

i t

ii

t

ix dsdssVsVMdssVM
i

0 0

2121

2

0

2 )]()([)( .                          (10.2.3) 

Chúng ta đưa vào hàm 

2

iv

ii
i

tVtVM
r

σ
τ+=τ )]()([

)(                                             (10.2.4) 

gọi là hệ số rối Lagrăng. Đó chính là hàm tương quan chuẩn hoá của thành phần iV  của 

vectơ vận tốc Lagrăng dọc trục toạ độ i . Khi đó có thể viết (10.2.3) dưới dạng 

  −σ=σ
t t

ivx dsdsssr
ii

0 0

2112

22 )( .                                         (10.2.5) 

Do tính chẵn của các hàm ),(τir  biểu thức (10.2.5) có thể đưa về dạng 

 τττ−σ=σ
t

ivx drtt
ii

0

22 2 )()()( .                                         (10.2.6) 

Sau một số biến đổi, ta nhận được 

 
′

ττ′σ=σ
t t

ivx drtdt
ii

0 0

22 2 )()( .                                           (10.2.7) 

Công thức (10.2.7), biểu thị sự tản mạn của các phần tử qua hệ số rối Lagrăng, 

nhận được lần đầu tiên bởi Taylor [33]. Để đặc trưng cho khuếch tán rối, bên cạnh 

phương sai )(t
ix

2σ , người ta còn dùng một đại lượng khác gọi là hệ số khuếch tán rối )(tDi  

dt

td
tD ix

i

)(
)(

2 

2

1 σ
= .                                                (10.2.8) 

Hệ số này đặc trưng cho tốc độ biến đổi phương sai phân tán của các phần tử trong 

dòng rối. Tương ứng với (10.2.7) ta có thể biểu diễn hệ số khuếch tán rối qua hệ số rối 

Lagr¨ng 

 ττσ=
t

ivi drtD
i

0

2 )()( .                                               (10.2.9) 

Như vậy để xác định phương sai phân tán của các phần tử trong dòng rối đồng nhất 

dừng hay hệ số khuếch tán rối cần biết hàm tương quan chuẩn của các vận tốc Lagrăng. 

Taylor đã chỉ ra hai trường hợp tiệm cận, khi mà sự phụ thuộc vào dạng của hàm 

tương quan )(τir  của độ tản mạn và hệ số khuếch tán rối không đáng kể. 

1. Giả sử hệ số rối Lagrăng )(τir  tiến tới không khi ∞→τ , và hơn nữa tích phân 

không kỳ dị, gọi là quy mô rối Lagrăng hay thời gian tương quan 


∞

ττ=
0

drT ii )(                                                    (10.2.10) 

cũng hội tụ nhanh như vậy. Giả thiết rằng cả tích phân 
∞

τττ
0

dri )(  cũng hữu hạn. Khi đó 
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với những giá trị t đủ lớn )( iTt ≥  (10.2.6) có thể thay thế bằng hệ thức tiệm cận 


∞

τττσ−σ≈σ
0

222 22 drtTt ivivx iii
)()( .                                     (10.2.11) 

Với những giá trị lớn của thời gian t  thì số hạng thứ nhất sẽ đóng vai trò chính 

trong vế phải, thành thử ta có thể viết đẳng thức gần đúng 

tTt ivx ii
 2 22 σ≈σ )( .                                                (10.2.12) 

Điều này cho thấy rằng phương sai phân tán của các phần tử sau thời gian dài t  tỷ 

lệ với thời gian khuếch tán. Kết quả này trùng hợp với định luật quen thuộc của 

Anhstanh về chuyển động Braonơ. 

2. Với thời gian khuếch tán nhỏ 0→t , nếu giả thiết tồn tại các đạo hàm hữu hạn 

của hệ số rối Lagrăng,  thì hệ số rối Lagrăng có thể khai triển thành chuỗi ở lân cận điểm 

0=τ , và do tính chẵn của hàm tương quan, chuỗi chỉ chứa các luỹ thừa chẵn. Giới hạn 

bởi những số hạng không cao hơn bậc hai, ta nhận được công thức tiệm cận 

20 
2

1
1 τ′′+≈τ )()( ii rr .                                             (10.2.13) 

Thế (10.2.13) vào (10.2.6), ta được 





 ′′+σ≈σ 2222 0 

12

1
1 trtt ivx ii

)()( .                                       (10.2.14) 

Khi 0→t  ta có biểu thức tiệm cận 

222 tt
ii vx σ≈σ )( .                                                  (10.2.15) 

Như vậy với thời gian khuếch tán rất nhỏ phương sai phân tán của các phần tử tỷ 

lệ với bình phương thời gian. 

Với những trị số thời gian khuếch tán nằm giữa những trường hợp biên ấy thì 

phương sai phân tán của các phần tử phụ thuộc nhiều vào dạng hàm )(τir . Xác định bằng 

thực nghiệm hàm tương quan của các vận tốc Lagrăng rất khó, vì vậy người ta thường xấp 

xỉ )(τir  bằng những hàm giải tích đơn giản nào đó căn cứ vào những lập luận vật lý. 

Trong khí tượng học hay sử dụng phương pháp xác định hàm tương quan của các 

vận tốc Lagrăng thông qua các số liệu nhận được bằng cách thả chuỗi quả cầu ám tiêu 

treo cách đều nhau hay bóng thám không tự do có trọng lượng được chọn sao cho chúng 

có thể trôi trong không khí dọc theo một mặt đẳng áp nào đó. Khi đó nên nhớ rằng những 

đặc trưng thực nghiệm về rối khí quyển nhận được bằng phương pháp này không chính 

xác lắm. 

Chúng ta đã xét phương pháp này trong chương 6, ở đó trong một ví dụ đã tính các 

hàm tương quan )(τuR  của thành phần vĩ hướng của các vận tốc Lagrăng theo những số 

liệu quan trắc bằng bóng thám không (xem hình 6.5). Để nhận được hệ số rối Lagrăng 

)(τur , tức những hàm tương quan chuẩn hoá tương ứng, phải chia các giá trị trên hình 

6.5 cho các phương sai 2

uσ . 



 206

 

Hình 10.2 

Theo công thức (10.2.9), ở đây có thể biểu diễn dưới dạng 

 ττ=
t

uu dRtD
0

)()( .                                               (10.2.16) 

Các giá trị của hệ số khuếch tán rối của thành phần vĩ hướng đã được tính và dẫn 

ra trên hình 10.2. 

Phân tích hình này cho thấy rằng, theo thời gian hệ số khuếch tán rối tăng lên, đạt 

đến cực đại sau 30 giờ, sau đó dần tiến đến giá trị giới hạn 


∞

ττ=∞
0

dRD u )()( , 

mà trên thực tế nó đạt được chỉ ở khoảng 6054 ÷=τ  giờ. 

Chương  11: Về việc tính mật độ phổ quá trình ngẫu nhiên dừng. 

Phổ sóng biển 

11.1. Xác định mật độ phổ theo số liệu thực nghiệm 

Trong chương 3 chúng ta đã thấy mật độ phổ )(ωS  của quá trình ngẫu nhiên dừng 

là biến đổi Fourier hàm tương quan )(τR  của nó và có thể được xác định theo công thức 

(3.2.12). Khi đó cần biết hàm tương quan thực trên toàn khoảng vô hạn của sự biến đổi 

của đối số. 

Khi xác định những đặc trưng thống kê của quá trình ngẫu nhiên )(tX  theo số liệu 

thực nghiệm chúng ta sử dụng các thể hiện của quá trình ngẫu nhiên được ghi trên một 

khoảng hữu hạn T  nào đó của sự biến thiên của đối số t . Khi đó ta có thể xác định giá trị 

thống kê của hàm tương quan )(
~ τR  trên khoảng [ ]TT ,−∈τε . Đặc biệt, khi xác định hàm 

tương quan của quá trình ngẫu nhiên dừng có tính egodic theo một thể hiện )(tx  độ dài 

T , giá trị thống kê của nó được xác định theo công thức (2.6.2). 

Như đã thấy trong chương 6, do nhiều nguyên nhân, giá trị thống kê của hàm tương 
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quan là một hàm ngẫu nhiên nào đó, và giá trị tính được của nó )(
~ τR  có thể khác nhiều so 

với giá trị thực của hàm tương quan )(τR  và phương sai sai số tăng đáng kể khi đối số τ  

tăng. 

Vì vậy việc sử dụng trực tiếp công thức (3.2.12) và thay hàm tương quan thực trong 

đó bằng giá trị thống kê của nó, thay khoảng tích phân vô hạn bằng khoảng hữu hạn, tức 

công thức 


−

ωτ− ττ
π

=ω
T

T

i dReS )(
~

)(
~

2

1
, 

là không hợp lý, vì việc không tính đến những trị số của hàm tương quan khi T>τ  

và những khác biệt đáng kể của hàm )(
~ τR  so với giá trị thực của hàm tương quan, đặc 

biệt tại những giá trị τ  gần các cận của khoảng tích phân, có thể dẫn đến giá trị )(
~ ωS  

tìm được sẽ rất khác với giá trị thực của mật độ phổ. 

Một vấn đề nảy sinh là, làm thế nào để xác định giá trị phù hợp nhất của mật độ phổ 

của quá trình ngẫu nhiên đang xét trong khi không có hàm tương quan thực, mà chỉ sử 

dụng giá trị thống kê của nó. 

Ta xét hàm )(
~ τR , bằng giá trị thực của hàm tương quan )(τR  khi mτ≤τ  và bằng 0 

khi mτ>τ . Hàm này có thể xem như tích của hàm )(τR  với hàm )(τλ  

)()()(
~ ττλ=τ RR ,                                                     (11.1.1) 

trong đó 







τ>τ
τ≤τ

=τλ
.

,
)(

m

m

  khi   0

 khi   1
                                                 (11.1.2) 

Hàm )(
~ τR  được cho trên khắp trục số thực. Ta sẽ tìm biến đổi Fourier của nó và 

xem đó là giá trị gần đúng )(
~ ωS  của mật độ phổ )(ωS , tức là tính )(

~ ωS  theo công thức 


∞

∞−

ωτ−
∞

∞−

ωτ− τττλ
π

=ττ
π

=ω dRedReS ii )()()(
~

)(
~

2

1

2

1
.                            (11.1.3) 

Ta ký hiệu )(ωS  là mật độ phổ thực của quá trình ngẫu nhiên, tức biến đổi Fourier 

của hàm tương quan thực )(τR , ký hiệu )(ωQ  là biến đổi Fourier, tức phổ, của hàm )(τλ  

ττλ
π

=ω 
∞

∞−

ωτ− deQ i )()(
2

1
.                                             (11.1.4) 

Theo (11.1.3) tích )()( ττλ R  là biến đổi Fourier của hàm )(
~ ωS  

ωω=ττλ 
∞

∞−

ωτ dSeR i )(
~

)()( .                                            (11.1.5) 

Mặt khác, ta có 

=ωωωω=ττλ 
∞

∞−

τω
∞

∞−

τω
2211

21 dQedSeR ii )()()()(  

1221
22 ω








ωωω=  

∞

∞−

∞

∞−

τω+ω ddQeS i )()( )( . 

Khi thay thế ω=ω+ω 21  ở tích phân bên trong và đổi thứ tự lấy tích phân, ta được 
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∞

∞−

∞

∞−

ωτ ω







ωω−ωω=ττλ ddQSeR i   111 )()()()( .                              (11.1.6) 

So sánh (11.1.5) và (11.1.6) ta nhận được mối liên hệ giữa mật độ phổ thực )(ωS  và 

giá trị gần đúng của nó (11.1.3) 


∞

∞−

ωω−ωω=ω 111 dQSS )()()(
~

.                                           (11.1.7) 

Từ đó thấy rằng, )(
~ ωS  chính là giá trị của mật độ phổ thực )(ωS  được lấy trung 

bình theo toàn khoảng tần với hàm trọng lượng )( 1ω−ωQ . 

Đối với hàm )(τλ  dạng (11.1.2) phổ )(ωQ  của nó được xác định dưới dạng 


τ

τ−

ωτ−

πω
ωτ

=τ
π

=ω
m

m

mi deQ
sin

)(
2

1
.                                          (11.1.8) 

Như vậy, bằng cách sử dụng tích (11.1.1) làm giá trị thống kê của hàm tương quan 
trong khi xác định mật độ phổ, chúng ta nhận được không phải mật độ phổ thực )(ωS , 

mà giá trị của nó được làm trơn nhờ hàm trọng lượng là phổ của hàm )(τλ . Khi đó 

phương pháp làm trơn được xác định bằng cách chọn hàm )(τλ . Từ đó nảy sinh ý tưởng 

lựa chọn hàm )(τλ  sao cho phép làm trơn (11.1.7) là tốt nhất, tức nó cho giá trị )(
~ ωS  gần 

nhất với giá trị thực )(ωS . 

Như vậy bài toán xác định mật độ phổ có thể phát biểu dưới dạng sau: Giả sử có giá 

trị thống kê của hàm tương quan )(
~ τR  tại T≤τ , ta sẽ tìm giá trị thống kê của mật độ 

phổ )(
~ ωS  theo công thức 


τ

τ−

ωτ− τττλ
π

=ω
m

m

dReS i )(
~

)()(
~

2

1
                                           (11.1.9) 

với điều kiện phải chọn hàm )(τλ  và giá trị mτ  sao cho thoả mãn một chỉ tiêu tối ưu nào 

đó. Hàm )(τλ  được gọi là hàm trọng lượng làm trơn, còn giá trị mτ  gọi là điểm cắt của 

hàm tương quan. 

ý nghĩa của hàm )(τλ  ở chỗ, nhờ nó người ta làm trơn giá trị thống kê của hàm 

tương quan để từ đó xác định mật độ phổ. Như ta đã thấy, việc chọn hàm làm trơn )(τλ  

tương ứng với sự làm trơn phổ thực của quá trình ngẫu nhiên dạng (11.1.7) với hàm 
trọng lượng là phổ của hàm )(τλ . 

Để làm tiêu chuẩn đánh giá đại lượng )(
~ ωS  và chọn hàm làm trơn tối ưu )(τλ  có thể 

lấy sai số bình phương trung bình )](
~

[ ωη S , xác định theo công thức 

[ ] [ ]{ } [ ] [ ])(
~

)(
~

)()(
~

)(
~ ω+ωσ=ω−ω=ωη SbSSSMS 22

2 
2   .                     (11.1.10) 

Trong công thức này đại lượng 

[ ] [ ][ ]{ } [ ] [ ])(
~

)(
~

)(
~

)(
~

)(
~ ω−ωσ=ω−ω=ωσ SbSSMSMS 22

2 
2                       (11.1.11) 

là phương sai của các giá trị )(
~ ωS  và đặc trưng cho sự tản mạn của các giá trị thống kê của 

mật độ phổ xung quanh kỳ vọng toán học của nó. 

 Đại lượng 

[ ] [ ])()(
~

)(
~ ω−ω=ω SSMSb2                                       (11.1.12) 
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được gọi là độ chệch và đặc trưng cho sự lệch của kỳ vọng toán học của các trị số thống kê 

)(
~ ωS khỏi giá trị thực )(ωS . Độ chệch đặc trưng cho sự hiện diện của sai số hệ thống, vì 

nó mà các giá trị )(
~ ωS  sẽ tập trung không phải gần giá trị thực )(ωS , mà gần một giá trị 

)](
~

[ ωSM  nào đó. 

Tiêu chuẩn khác, nhờ đó có thể đánh giá độ chính xác của việc xác định đại lượng 

)(
~ ωS  và chọn hàm làm trơn tối ưu )(τλ , là sai số bình phương trung bình tích phân 

[ ]








ωω−ω=ω 
∞

∞−

dSSMSJ
2

  )()(
~

)(
~

.                                  (11.1.13) 

Bài toán chọn hàm làm trơn tối ưu là làm sao với giá trị độ dài khoảng T  đã cho, 
phải chọn một hàm )(τλ  làm cho độ lớn của tiêu chuẩn đánh giá đã chọn trở thành cực 

tiểu. Nghiệm của bài toán này phụ thuộc nhiều vào dạng của hàm tương quan thực )(τR .  

Trong công trình của E. Parzen [70] đã nhận được nghiệm bài toán này ứng với tiêu 
chuẩn (11.1.13) cho hai dạng hàm tương quan )(τR . 

Dạng thứ nhất gồm lớp các hàm tương quan giảm theo quy luật hàm mũ với hệ số 

,0>ρ  tức những hàm thoả mãn bất đẳng thức 
τρ−≤τ eRR 0)( , trong đó 0R  là một hằng số 

nào đó. 

Người ta đã chứng minh được rằng đối với những hàm tương quan như vậy các hàm 

làm trơn sau là tối ưu: 

,
sin

)(,)(,)(
u

u
u

uu

u
=τλ







>
≤−

=τλ
+

=τλ     
1 khi0

1 khi1
    

1

1
    








τ
τ=
m

u , 

và một số hàm khác nữa. 

Dạng thứ hai các hàm tương quan mà Parzen xét là lớp các hàm giảm theo kiểu đại 

số, tức những hàm có dạng  r−τ trong đó 1<r với những giá trị τ  lớn. Đối với các hàm 

dạng này những hàm trọng lượng tối ưu làm cho sai số bình phương trung bình tích phân 

cực tiểu có thể là những hàm dạng 

rBu21

1

+
=τλ )( , 

trong đó hằng số B  được biểu diễn qua hàm tương quan thực )(τR . 

Lomnhisky và Zaremba [96] đã chứng minh rằng hàm trọng lượng tối ưu )(τλ  làm 

cho sai số bình phương trung bình tích phân (11.1.13) cực tiểu, có dạng 

[ ])(
~

)(

)(
)(

τ+τ
τ=τλ

RDR

R
2

2

.                                           (11.1.14) 

Điều này cho thấy rằng hàm làm trơn tối ưu )(τλ  phụ thuộc vào hàm tương quan 

thực của quá trình ngẫu nhiên được khảo sát và do đó, không tồn tại một hàm làm trơn 

duy nhất áp dụng cho tất cả các quá trình ngẫu nhiên. 

Ngoài ra, vì khi xác định thực nghiệm các đặc trưng thống kê của quá trình ngẫu 

nhiên ta chưa biết hàm tương quan thực, còn giá trị thống kê của nó chỉ là ước lượng gần 
đúng, nên ta không thể sử dụng trực tiếp các công thức đã dẫn để xác định hàm )(τλ . 

Những công thức này chỉ có thể sử dụng như là công thức định hướng khi chọn dạng cụ 

thể của hàm làm trơn trong công thức (11.1.9). 
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Hiện nay các tác giả khác nhau đề xướng nhiều dạng hàm làm riêng biệt có những 

tính chất khác nhau, mô tả chi tiết về các hàm này trình bày trong các công trình [2, 25, 

70, 91−97]. 

Phổ dụng nhất trong số đó là những hàm sau: 

1. Hàm Bartlette 







τ>τ
τ≤τ

=τλ
.

,
)(

m

m

  khi0

  khi1
                                            (11.1.15) 

2. Hàm Bartlette biến dạng 









τ>τ

τ≤τ
τ
τ

−
=τλ

.

,
)(

m

m
m

  khi0

  khi1
                                        (11.1.16) 

3. Hàm Tiukey 







τ>τ

τ≤τ
τ
πτ+−

=τλ
.

,cos
)(

m

m
m

aa

  khi0

  khi221
                               (11.1.17) 

Tiukey đề nghị lấy hệ số 230,=a  mà không chỉ rõ lý do chọn trị số đó. Parzen cho 

biết rằng trị số 250,=a  là tối ưu dưới góc độ tiêu chuẩn (11.1.13). 

4. Hàm Hanning 
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τ≤τ
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=τλ
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m
m

  khi0

  khi150
                                (11.1.18) 

5. Hàm Parzen 
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τ
τ

−=τλ
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m
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  khi0

  khi1
                                    (11.1.19) 

với  1,>q đặc biệt Parzen đã xét hàm này với .2=q  

6. Parzen cũng đã nghiên cứu hàm dạng 











τ>τ

τ≤τ










τ
τ

+=τλ

,

,

)(

m

mq

m

  khi0

  khi

1

1

                                    (11.1.20) 

đối với những trị số 1=q  và .2=q  

7. Hàm Hemming 







τ>τ

τ≤τ
τ
πτ+

=τλ
.

,cos,,
)(

m

m
m

  khi0

  khi460540
                              (11.1.21) 

Tất cả những hàm đã trình bày là tốt nhất theo quan điểm tối ưu hoá một tính chất 

nào đó trong số các tính chất của giá trị thống kê của mật độ phổ. 

Khi xác định giá trị thống kê của mật độ phổ theo công thức (11.1.9) với hàm làm 
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trơn )(τλ  đã chọn, giá trị nhận được sẽ phụ thuộc nhiều vào việc chọn đại lượng mτ . 

Khi chọn điểm cắt mτ  của hàm tương quan cần tính đến hai loại sai số: độ chệch của 

ước lượng mật độ phổ, xuất hiện khi các giá trị của đại lượng mτ  nhỏ và tính biến động 

đáng kể do tập mẫu của các giá trị )(
~ ωS  tại những mτ  lớn. 

Thực vậy, trong công thức (11.1.9), tại những trị số nhỏ của mτ  ta sử dụng giá trị 

thống kê của hàm tương quan, nó không khác nhiều lắm so với giá trị thực, tuy nhiên ta 

giả thiết nó bằng 0 với những giá trị mτ>τ , mà tại đó hàm tương quan có thể rất khác 

không. Chính vì vậy chúng ta đã mắc sai số hệ thống gây nên độ chệch của ước lượng. 

Tăng mτ  dẫn tới làm giảm sai số hệ thống này, nhưng khi đó trong công thức (11.1.9), với 

những τ  lớn giá trị thống kê )(
~ τR  chúng ta sử dụng có thể khác xa so với giá trị thực 

)(τR . Vì lý do đó phương sai của ước lượng )(
~ ωS  tăng lên, đặc biệt là khi khoảng ghi thể 

hiện T  của quá trình ngẫu nhiên không lớn. 

ý muốn chọn đại lượng mτ  làm cực tiểu cả độ chệch lẫn phương sai của ước lượng 

mật độ phổ dẫn tới sự cần thiết phải thoả mãn hai đòi hỏi mâu thuẫn nhau. 

ảnh hưởng của đại lượng mτ  đến dạng của giá trị thống kê mật độ phổ biểu lộ như 

sau: Tại những giá trị mτ  nhỏ trên đồ thị )(
~ ωS  các đỉnh mật độ phổ sẽ bị làm trơn. Khi 

tăng dần giá trị của mτ  những đỉnh đó dần lộ rõ ra, nhưng khi tiếp tục tăng mτ , do sự 

khác nhau giữa giá trị thống kê và giá trị thực của hàm tương quan, đồ thị )(
~ ωS  sẽ 

không phản ánh đặc điểm của hàm )(
~ ωS , mà sẽ tiến dần tới thể hiện của quá trình ngẫu 

nhiên mà từ đó )(
~ τR  được xác định. 

11.2. Phân tích phổ sóng biển 

Lý thuyết phổ các quá trình ngẫu nhiên dừng hiện nay được sử dụng rộng rãi khi 

phân tích sóng biển. ở đây người ta xem những dao động mực biển tại điểm xác định như là 

hàm ngẫu nhiên của thời gian. Những khảo sát thực nghiệm về sóng biển cho thấy: hàm 
ngẫu nhiên )(tZ  mô tả những dao động thẳng đứng của mặt nước theo thời gian tại một 

điểm cố định so với mực trung bình, ở một mức độ gần đúng nào đó, có thể xem như quá 

trình ngẫu nhiên tựa dừng, có tính egođic. 

Giả định rằng mỗi thể hiện có thể chia thành những đoạn dừng, trong phạm vi đó 

các đặc trưng xác suất giữ nguyên không đổi, còn khi chuyển từ một đoạn dừng này sang 

đoạn dừng khác thì các đặc trưng xác suất biến đổi nhảy vọt. Tính tựa dừng của sóng 

thực cũng như những khó khăn kỹ thuật trong khi thực hiện những đợt đo sóng dài hạn 

dẫn tới chỗ, để xác định các đặc trưng thống kê buộc phải sử dụng một hoặc một số không 

nhiều các thể hiện với độ dài hạn chế. 

Tương ứng với giả thiết về tính egođic, giá trị thống kê của hàm tương quan )(
~ τR  

theo một thể hiện độ dài T  được xác định theo công thức (6.2.2). 

Sự phân tích các băng ghi sóng gió ổn định ở đại dương, các biển và hồ nước đã cho 

thấy rằng các hàm tương quan của sóng gió có thể xấp xỉ bằng biểu thức dạng 

βτ=τ τα− cos)( DeRz                                                 (11.2.1) 

hay 
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τβτ=τ τγ− BDeRz coscos)( ,                                           (11.2.2) 

trong đó  −D phương sai của quá trình,  −β tần số các dao động thăng giáng, −B tần số 

nhóm,  −α hệ số suy giảm nội nhóm của đường bao hàm tương quan,  −γ hệ số suy giảm 

liên nhóm của đường bao hàm tương quan. 

Ta sẽ xét phương pháp xác định mật độ phổ bằng ví dụ nghiên cứu phổ sóng biển. ở 

đây chúng ta sẽ dựa vào công trình [72].  Với kiểu hàm tương quan đã chọn, mật độ phổ 

được xác định theo công thức (11.1.9). Để phân tích ảnh hưởng của đại lượng mτ  trước tiên 

ta chọn hàm làm trơn )(τλ  là hàm Bartlette (11.1.15). Khi đó công thức (11.1.9) đối với quá 

trình ngẫu nhiên thực )(tZ  có thể viết lại dưới dạng 


τ

τωττ
π

=ω
m

dRS zz

0

1
cos)()(

~
.                                         (11.2.3) 

Thế hàm tương quan (11.2.1) vào (11.2.3) và lấy tích phân, ta nhận được 
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)sin()()cos(

2 ωβα
τωβωβτωβα

π

ατ
mmDe

 





ω−β+α
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22 )(

)sin()()cos( mm                                (11.2.4) 

Như đã chỉ ra trong chương 3, số hạng thứ nhất của (11.2.4) là mật độ phổ thực, 

ứng với hàm tương quan (11.2.1). Do đó, số hạng thứ hai biểu thị độ chệch hệ thống của 

đại lượng )(
~ ωS . Độ chệch này, như đã thấy từ (11.2.4), giảm dần khi mτ  tăng. 

Như vậy nếu hàm tương quan xác định không có sai số, thì mτ  phải sao cho biểu 

thức trong dấu ngoặc nhọn của công thức (11.2.4) không ảnh hưởng đáng kể đến đại 

lượng )(
~ ωS . 

Sự ảnh hưởng này của đại lượng mτ  phản ánh trên hình 11.1, ở đó biểu diễn các đồ 

thị mật độ phổ tính theo công thức (11.2.4) với 1=D ; 10,=α ; 6440,=β  và các giá trị 

37,=τm  giây (đường liền nét) và 1000=τm  giây (đường gạch nối). 

Để làm rõ tính biến động do tập mẫu của các giá trị thống kê của mật độ phổ vì 
thay thế hàm tương quan thực )(τR  trong công thức (11.2.3) bằng giá trị thống kê của nó 

)(
~ τR , trên hình 11.2 dẫn ra các giá trị )(

~ ωS  nhận được theo chuỗi các trị số )(
~ τR  tính 

theo những đoạn thể hiện dài 20 phút của sóng biển ổn định. Đại lượng mτ  được chấp 

nhận lấy bằng 112 giây. 
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Hình 11.1 

 

Hình 11.2 
 

Hình 11.3 

Trên hình 11.2 thấy rõ các đồ thị hàm )(
~ ωS  rất khác nhau. Sự tản mạn này là do 

đã chọn giá trị mτ  lớn mà với giá trị đó, sự tản mạn của các giá trị thống kê của hàm 

tương quan )(
~ τR  biểu lộ rất mạnh. 

Các hình 11.1 và 11.2 cho thấy rằng khi chọn giá trị mτ  cần phải: một mặt lấy đủ 

lớn để không xảy ra sự chệch, mặt khác nó phải nằm trong miền các giá trị của đối số τ , 

tại đó chưa biểu lộ rõ sự tản mạn của các giá trị thống kê của hàm tương quan. Sự thoả 

hiệp hai đòi hỏi mâu thuẫn này có thể thực hiện bằng cách thay đổi các tham số T  và mτ  

nếu  khoảng dừng của quá trình ngẫu nhiên đủ lớn. Còn nếu như khoảng dừng của quá 

trình không cho phép tăng đáng kể độ dài thể hiện, trên đó xác định các đặc trưng thống 
kê, thì lúc đó việc chọn hàm làm trơn )(τλ  có vai trò quan trọng. Trên hình 11.3 dẫn ra 

các giá trị mật độ phổ sóng gió )(
~ ωS  tính theo công thức (11.1.9) với hàm trọng lượng 

Hemming (11.1.21) (đường cong 1), và với hàm trọng lượng Bartlette (11.1.15) (đường 

cong 2). 

Độ dài thể hiện của băng ghi sóng T  bằng 30 phút. Đường cong 1 tính với giá trị 

của mτ  lớn, Tm  10,=τ , tương ứng với sự tản mạn đáng kể của đại lượng )(
~ τR , đường cong 

2 − với mτ  nhỏ, thuộc miền tin cậy của đại lượng )(
~ τR . Như ta thấy từ hình 11.3, đường 

cong 2 cho những giá trị làm trơn của mật độ phổ. 

Tài liệu tham khảo 

Phần 1 
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